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CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ

I/ Chức năng của kế toán quản trị.
1/ Khái niệm về quản trị.
Quản trị là phương thức làm cho những hoạt động tiến tới mục tiêu của tổ

chức được hoàn thành với hiệu quả cao. Phương thức này bao gồm các chức năng
cơ bản mà nhà quản trị có thể sử dụng đó là: hoạch định, tổ chức_ điều hành, kiểm
soát và ra quyết định.

2/ Mục tiêu của tổ chức kinh tế.
- Tổ chức là một nhóm người liên kết với nhau để thực hiện một mục tiêu

chung nào đó.
- Có 03 nhóm tổ chức:
+ Các tổ chức kinh tế: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty liên doanh,…
+ Các tổ chức phi chính phủ (các tổ chức xã hội) hoạt động vì mục tiêu nhân

tạo;
+ Các tổ chức chính phủ: phục vụ cho công đồng , vì sự an ninh và phát triển xã

hội (thuế, tài chính, chính trị,…)
- Đặc điểm chung:
+ Có một hoặc nhiều mục tiêu;
+ Có chiến lược để thực hiện mục tiêu;
+ Có một hoặc nhiều nhà quản trị;
+ Có cấu trúc tổ chức riêng;
+ Có nhu cầu lớn về thông tin kinh tế nói chung và thông tin quản trị nói riêng,
- Mục tiêu của các tổ chức kinh tế: Chính là lợi nhuận (muốn tăng lợi nhuận

có hai cách: 1. tăng vòng quay vốn, tức tăng doanh thu (cách này khó thực hiện); 2.
Giảm chi phí). Muốn thực hiện mục tiêu lợi nhuận thì phải kết hợp với các mục tiêu
khác như: uy tín  của công ty (giá trị TSCĐ cô hình, lợi thế thương mại,..)

3/ Chức năng của nhà quản lý.
a/ Chức năng lập kế hoạch: Đây là chức năng quan trọng nhất, theo chức năng

này nhà quản trị vạch ra các bước cần phải làm để hướng đến mục tiêu cần xác định
(ví dụ như lập kế hoạch tiêu thụ trước rồi mới lập kế hoạch sản xuất).

b/ Chức năng tổ chức _điều hành
- Tổ chức tức là liên kết con người với các nguồn lực khác để thực hiện kế

hoạch; ví dụ: tổ chức bộ máy quản lý.
- Điều hành là giải quyết các công việc hàng ngày và các công việc phát sinh

tại chỗ, giữ cho các hoạt động tổ chức được trôi chảy.
c/ Chức năng kiểm tra, kiểm soát
Đây là chức năng quan trọng đứng sau chức năng lập kế hoạch, thông qua chức

năng kiểm tra, kiểm soát sẽ:
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- Đánh giá khả năng tổ chức và điều hành của nhà quản lý (đánh giá trách
nhiệm quản lý);

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của từng bộ phận.
d/ Chức năng ra quyết định
Thực hiện lựa chọn một cách hợp lý các phương án khác nhau để tìm ra phương

án hiệu quả nhất.
Các chức năng trên thường được thực hiện cùng một lúc và thường không thể

xác định là nhà quản lý đang thực hiện chức năng nào vì bất kỳ một hành động nào
của nhà quản lý cũng đều liên quan đến cả bốn chức năng trên.

4/ Chức năng của kế toán quản trị
Cung cấp thông tin để thực hiện các chức năng của nhà quản lý đồng thời đạt

được mục tiêu chung của tổ chức đề ra.

II/ Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị
1/ Những điểm giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.
- Kế toán quản trị và kế toán tài chính có cùng đối tượng nghiên cứu là các sự

kiện kinh tế diễn ra trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp;
- Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu

của kế toán. Kế toán tài chính căn cứ hệ thống ghi chép ban đầu này để xử lý, soạn
thảo các báo cáo tài chính cung cấp cho các đối tượng cần thông tin kế toán ở bên
ngoài của doanh nghiệp. Kế toán quản trị căn cứ hệ thống ghi chép ban đầu để vận
dụng xử lý nhằm tạo thông tin thích hợp cho các nhà quản trị.

- Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều thể hiện trách nhiệm của nhà quản trị
trong toàn doanh nghiệp, kế toán quản trị còn thể hiện trách nhiệm của nhà quản trị
ở từng bộ phận trong doanh nghiệp.

2/ Những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.

Tiêu thức KTTC KTQT
- Mục tiêu - Phải lập được bảng báo

cáo tài chính.
- Phục vụ cho việc quản
trị nội bộ doanh nghiệp.

- Đối tượng sử dụng - Chủ yếu là những đối
tượng ở bên ngoài doanh
nghiệp.

- Phục vụ cho các cấp
quản trị trong nội bộ
doanh nghiệp.

- Tính chất của thông tin - Sự kiện quá khứ đã qua. - Có tính định hướng cho
tương lai (linh hoạt cao).

- Nguyên tắc cung cấp
thông tin

- Phải tuân thủ chế độ và
nguyên tắc kế toán được
nhà nước ban hành

- Tuân thủ theo qui định,
yêu cầu riêng của nhà
quản trị.

- Tính chính xác - Đòi hỏi tính chính xác
cao.

- Đòi hỏi tính kịp thời cao
hơn tính chính xác.

- Tính pháp lệnh - Có tính pháp lệnh - Không có tính pháp
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lệnh
- Phạm vi cung cấp thông
tin

- Toàn công ty - Từng bộ phận, từng
khâu công việc, từng
quyết định cụ thể.
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CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

Đối với nhà quản trị thì việc quản lý các chi phí phát sinh trong doanh
nghiệp sao cho có hiệu quả luôn là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì lợi nhuận thu
được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó, vấn
đề được đặt ra là làm sao để có thể hoạch định và kiểm soát được tốt các khoản chi
phí. Nhận diện, phân tích các hoạt động làm phát sinh ra chi phí là điểm mấu chốt
để nhà quản trị có thể quản lý tốt chi phí, từ đó có những quyết định đúng đắn
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Khái niệm chi phí.
Chi phí là một thước đo bằng những khoản tiền của một số nguồn được sử dụng
cho một mục đích nhất định.

Đặc điểm chi phí:
- Chi phí là thước đo,
- Thể hiện bằng những khoản tiền.
Phân biệt chi phí và chi tiêu :

Chi tiêu có thể là chi phí nhưng cũng có thể không phải là chi phí như chi
tiền để mua sắm tài sản cố định, tài sản cố định được đưa vào sử dụng thì phải trích
khấu hao thì chi phí khấu hao là chi phí, nhưng nếu tài sản cố định chưa được sử
dụng thì không phải là chi phí. Ngược lại chi phí có thể là chi tiêu nhưng cũng có
thể không phải là chi tiêu, ví dụ như trích khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước,
trả trước thì không phải là chi tiêu, mua sắm NVL trong kỳ là chi tiêu.

2. Phân loại chi phí
2.1/ Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động
Theo cách phân loại này, chi phí được chia làm hai loại : Chi phí sản xuất và

chi phí ngoài sản xuất.
- Chi phí sản xuất : Bao gồm chi phí NVLTT, Chi phí NCTT, Chi phí SXC.

Đây là những khoản chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất (trong xây
dựng cơ bản có chi phí giờ máy thi công).

- Chi phí ngoài sản xuất : Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
Đây là những khoản chi phí liên quan đến việc quản lý chung toàn doanh nghiệp và
tiêu thụ sản phẩm.

2.2/ Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí
Theo cách phân loại này, chi phí được chia làm hai loại: Chi phí sản phẩm và

chi phí thời kỳ.
- Chi phí sản phẩm: Là chi phí gắn liền với sản phẩm đưuọc sản xuất hoặc

được mua và nó sẽ được xem là phí tổn khi sản phẩm đã được tiêu thụ, khi sản
phẩm chưa được tiêu thụ thì nó được pháp chuyển sang kỳ sau:
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- Chi phí thời kỳ: Là chi phí phát sinh chỉ liên quan đến lợi ích của kỳ kinh
doanh đó vì thế nó được trừ hết vào lãi lỗ trong kỳ (chi phí bán hàng, chi phí quản
lý doanh nghiệp).

Ví dụ : Chi phí thuê kho là chi phí thời kỳ vì dù lưu kho nhiếu hay ít thì cũng
trả một số tiền như nhau cho mỗi tháng (hay còn gọi là định phí).

3/ Phân loại chi phí phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm tra và ra quyết
định.

Theo cách phân loại này, chi phí được chia làm năm loại: Chi phí chìm; chi
phí chênh lệch; chi phí cơ hội; chi phí kiểm soát được, chi phí không kiểm soát
được; biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp.

1/ Chi phí chìm (lặn): Là chi phí đã chi ra rồi và không thể tránh được dù lựa
chọn bất kỳ phương án nào.

Ví dụ: DN đang có một TSCĐ cũ có hai phương án lựa chọn.
+ Phương án 1: nếu tiếp tục sử dụng thì DN phải chịu một khoản chi phí

chìm đó chính là chi phí khấu hao TSCĐ.
+ Phương án 2: Nếu mua máy mới để sử dụng thì DN bán máy cũ đi, lúc này

DN phải chịu một khoản chi phí chìm là chi phí bất thường phát sinh do việc bán
máy cũ hay chi phí chìm là giá trị còn lại của máy cũ (Nguyên giá trừ chi phí khấu
hao).

2/ Chi phí chênh lệch (differential costs): Là chi phí có trong phương án này
nhưng chì có một phần hoặc không có trong các phương án khác.

Ví dụ:
Tiếp tục sử dụng máy cũ Mua máy mới

- Giá trị còn lại của máy cũ 100trđ (chi phí chìm)
- Chi phí hoạt động hàng năm 10trđ 5trđ
- Khấu hao máy mới 150trđ
Chi phí chênh lệch có trong chi phí hoạt động hàng năm và mức chênh lệch

là 5 trđ (10trđ – 5trđ) ở phương án tiếp tục sử dụng máy cũ ; chi phí chệnh lệch là
chi phí khấu hao ở phương án mua máy mới 150trđ (có trong phương án này
nhưng không có trong phương án kia).

3/ Chi phí cơ hội (opportunity costs): Là những khoản thu nhập tiềm tàng bị
mất đi hay bị hi sinh khi lựa chọn phương án này thay vì lựa chọn phương án khác.

4/ Chi phí kiểm soát được (controllable costs) và chi phí không kiểm soát
được ( noncontrollable costs):

- Chi phí kiểm soát được: Những chi phí mà một cấp quản lý cụ thể có thể
quyết định sự phát sinh của chúng và chịu trách nhiệm về chúng ;

- Chi phí không kiểm soát được: Những chi phí ở ngoài phạm vi quyết định
của một cấp quản lý cụ thể.

5/ Biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp:
Việc phân loại chi phí thành biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp còn được

gọi là phân loại theo cách ứng xử của chi phí.
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- Ứng xử của chi phí : Là xem xét chi phí sẽ phản ứng như thế nào hoặc thay
đổi ra sao khi mức độ hoạt động thay đổi.

Ví dụ : - Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp là biến phí
- Chi phí nhân công trực tiếp có thể là biến phí, có thể là định phí hoặc cả

hai.
- Chi phí sản xuất chung: thường là vừa có biến phí, vừa có định phí.
 Biến phí: Là những chi phí mà nó tăng giảm cùng với sự tăng giảm của

mức độ hoạt động.
Mức độ hoạt động có thể là:
+ Số lượng sản phẩm sản xuất;
+ Số lượng sản phẩm tiêu thụ;
+ Doanh thu;
+ Số giờ máy,
Đặc điểm: Về mặt tổng số thì thay đổi nhưng khi tính cho một đơn vị hoạt
động thì không đổi.
Công thức tính biến phí

Y = ax
Y : Tổng biến phí
a : Đơn giá chi phí
x : Mức độ hoạt động
Ví dụ : Một sản phẩm A cần 5đ chi phí nguyên liệu thì tổng chi phí

nguyên liệu sản xuất sản phẩm A là : Y = 5x

Biến phí có hai loại : Biến phí tỷ lệ và biến phí cấp bậc.
+ Biến phí tỷ lệ : Là những chi phí biến động tỷ lệ thuận với sự biến

động của mức độ hoạt động. Ví dụ : Khi sản lượng tăng lên 1000 thì biến
phí NVL tăng lên bằng đơn giá chi phí NVL x 1000

+ Biến phí cấp bậc : Là những chi phí không biến động liên tục so với sự
biến động liên tục của mức độ hoạt động (khi vẽ lên đồ thị nó có hình bậc
thang)_biến phí cho một đơn vị thay đổi

 Định phí: Là những chi phí mà tổng số của nó sẽ không thay đổi dù mức
độ hoạt động thay đổi. Ví dụ : Tiền thuê nhà, tiền thuê kho, khấu hao
MMTB, chi phí quảng cáo, chi phíu quản lý doanh nghiệp, chi phí bảo
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hiểm,… chi phí phục vụ cho sản xuất đối với những qui trình công nghệ
hiện đại thì hướng về định phí nhiều hơn biến phí.

Đặc điểm : Tổng số thì không thay đổi nhưng tính cho một đơn vị hoạt động
thì thay đổi. Ví dụ : Chi phí khấu hao cho tháng này là 2000 sp : a/2000 ; chi
phí khấu hao cho tháng sau là 3000sp :a/3000
Định phí có hai loại :

+ Định phí bắt buộc : Là định phí có liên quan đến MMTB, đến cấu trúc tổ
chức bộ máy quản lý, không thể cắt giảm đến không dù là trong thời gian ngắn vì
vậy nhà quản trị cần phải thận trong khi ra quyết định đối với loại chi phí này.

Đặc điểm : mang tính chất dài hạn
+ Định phí không bắt buộc : Là định phí có thể cắt giảm khi cần thiết, vì vậy

hàng năm nhà quản lý cần phải xem xét lại mức chi tiêu đối với loại chi phí này. Ví
dụ : chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu, chi phí đào tạo, chi phí bảo hiểm,…

 Chi phí hỗn hợp : Là chi phí bao gồm cả hai yếu tố : khả biến và bất
biến. Phần bất biến phản ánh phần cơ số chi phí tối thiểu để có một dịch
vụ sẳn sàng sử dụng ngay, phần chi phí khả biến phản ánh phần chi phí
tiêu dùng thực tế của dịch vụ. Ví dụ: Hợp đồng thuê máy qui định tiền
thuê hàng tháng bao gồm 5 triệu đồng cộng với 8000đ cho mỗi giờ máy
chạy.
Công thức tính chi phí hỗn hợp :
Y = ax +b  (Y = 8000x + 5.000.000)

Y = ax+b

Y = ax
Y = b

Có nhiều phương pháp để xác định công thức tính chi phí.
- Cực đại cực tiểu (High- low method)
- Đồ thị phân tán (Scattergraph method)
- Bình phương tối thiểu  (Least squares method)
a/ Phương pháp cực đại cực tiểu.
Phương pháp này đòi hỏi phải quan sát các chi phí phát sinh ở mức độ hoạt
động cao nhất so với mức độ hoạt động thấp nhất, chia cho biến động về
mức độ hoạt động ở mức cao nhất so với mức độ thấp nhất sẽ xác định được
biến phí đơn vị hoạt động.
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Chi phí ở mức độ hoạt Chi phí ở mức độ
động cao nhất hoạt động thấp nhất

Biến phí đơn vị
hoạt động Mức độ hoạt động Mức độ hoạt động

cao nhất thấp nhất

Ví dụ :
Giả sử tại Công ty M có tài liệu về chi phí bảo trì MMTB trong năm 2008
như sau :

Tháng Số giờ lao động trực tiếp
(đvt : giờ)

Chi phí bảo trì
(đvt : 1.000đ)

1 1.100 2.650
2 1.000 2.500
3 1.300 3.150
4 1.150 2.700
5 1.400 3.350
6 1.250 2.900
7 1.100 2.650
8 1.200 2.900
9 1.350 3.250

10 1.450 3.400
11 1.150 2.700
12 1.500 3.500

Xem xét bảng thống kê chi phí bảo trì trong năm, ta nhận thấy khi mức độ
hoạt động tăng lên thi chi phí cũng tăng lên, như vậy đã có sự hiện diện của
biến phí. Chi phí bảo trì là một chi phí hỗn hợp bao gồm yếu tố bất biến và
khả biến.

Theo phương pháp cực đại_cực tiểu, trước hết ta chọn ra hai số liệu tại mức
độ hoạt động cực đại và cực tiểu (tháng 12 và tháng 2).

3.500.000 hoạt 2.500.000
Biến phí đơn vị 2.000đ
hoạt động

1.500 1.000

Xác định định phí trong chi phí hỗn hợp.

=

-

-

=

-

-

=
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Định phí = Tổng chi phí ở mức - Mức khối lượng       x biến phí
Cao nhất (thấp nhất) cao nhất (thấp nhất) đơn vị

Thay giá trị tại mức độ hoạt động cao nhất vào ta có :
B = 3.500.000 – (1.500 x 2.000) = 500.000
Kết quả tương tự nếu ta thay vào giá trị ở mức thấp nhất. Phương trình chi
phí lúc này là :
y = 2.000x +500.000

Nhận xét : Phương pháp này tính toán đơn giản nhưng mức độ chính xác
không cao bởi vì trong tất cả các phần tử thống kê chỉ dùng hai điểm để xác
định công thức chi phí. Thông thường với hai điểm không thể cho được
những kết quả chính xác trong việc xác định chi phí, trừ khi hai điểm này
xảy ra ở đúng mức trung bình của tất cả các điểm được khảo sát. Tuy nhiên,
rất hiếm khi hai điểm cực đại_cực tiểu lại là điểm trung bình của tất cả các
điểm. Vì vậy, đây là điểm hạn chế của phương pháp này.

b) Phương pháp đồ thị phân tán.
Giống như phương pháp cực đại _cực tiểu, phương pháp đồ thị phân tán đòi
hỏi phải có các số liệu về mức độ hoạt động đã được thống kê qua các kỳ
của hoạt động kinh doanh và cuối cùng đi đến xây dựng phương trình dự
đoán về chi phí hỗn hợp có dạng :

y = ax +b
Phương pháp đồ thị phân tán là phương pháp mà việc phân tích thông qua
việc sử dụng đồ thị biểu diễn tất cả các giao điểm của chi phí với mức độ
hoạt động.
Ví dụ : Lấy lại số liệu ở Phương pháp cực đại_ cực tiểu, sử dụng phương
pháp đồ thị phân tán, quá trính phân tích được thực hiện qua các bước sau :
Bước 1 : Đánh dấu các điểm trên đồ thị thể hiện mối tương quan giữa chi
phí bảo trì với mức độ hoạt động trong từng tháng ;
Bước 2 : Kẻ một đường biểu diễn trên đồ thị phân chia tất cả các điểm đã
được đánh dấu thành hai phần bằng nhau về số lượngt, đường biểu diễn này
sẽ đại diện cho tất cả các điểm ;
Bước 3 : Đường biểu diễn vừa kẻ gịo là đường hồi qui. Đường hồi qui chính
là đường của các mức trung bình. Trong đó mức trung bình của định phí
được biểu diễn bởi giao điểm giữa đường hồi qui và trục tung (b =
230.000đ). Mức trung bình của biến phí tính cho một đơn vị mức độ hoạt
động sẽ được phản ánh theo độ dốc của đường biểu diễn như sau : Xác định
tổng chi phí của điểm nằm trên đường hồi qui (hoặc điểm gần đường hồi
nhất), lấy tổng chi phí trừ cho định phí và kết quả này được chia cho mức độ
hoạt động tại điểm này sẽ được biến phí tính cho một đơn vị hoạt động.
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*     *
*    *

* *    *

Trên đồ thị ta thấy đường hồi qui đi qua điểm tháng 8 vối mức độ hoạt
động 1.200 giờ và tổng chi phí 2.900.000đ, từ đó ta tính như sau :

Tổng chi phí bảo trì : 2.900.000
(-) định phí : 230.000

Yếu tố biến phí : 2.670.000
Chi phí bảo trì tính trên một giờ lao động trực tiếp : 2.670.000 : 1.200 = 2.225 đ/giờ
Bước 4 : Xây dựng phương trình y= 2.225x+ 230.000

Chi phí

2.900 đường hồi qui

230

Nhận xét : Đây là phương pháp ứng dụng ngay trên đồ thị, phương pháp này có ưu
điểm hơn phương pháp cực đại_cực  tiểu. Phương pháp này sử dụng nhiều quan sát
hơn và cho phép nhà quản trị thấy mô hình chi phí, do đó ít có khả năng bị ảnh
hưởng của sự kiện bất thường. Phương pháp này có độ chính xác cao hơn phương
pháp cực đại_ cực tiểu. Tuy nhiên, nhà quản trị phải có công cụ hỗ trợ của máy tính
điện tử.
c) Phương pháp bình phương bé nhất.
Phương pháp bình phương bé nhất nhằm xác định phương trình biến thiên của chi
phí hỗ hợp dựa trên sự tính toán của phương trình tuyến tính trong phân tích thống,
kê.
Từ phương trình tuyến tính và tập hợp n phần tử quan sát, ta có hệ phương trình :

   2xaxbxy (1)

  xanby (2)

Trong đó : a và b là ẩn số cần tìm
Giải hệ phương trính trên ta sẽ tìm được a và b
Ví dụ : Lấy lại ví dụ trên, ta lập bảng sau :

Tháng Số giờ lao
động trực tiếp
(đvt : 100giờ)

Chi phí bảo trì
(đvt : 1.000đ)

xy x2

*  *
* *

*
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1 11. 2.650 29.150 121
2 10 2.500 25.000 100
3 13 3.150 40.950 169
4 11,5 2.700 31.050 132,25
5 14 3.350 46.900 196
6 12,5 2.900 36.250 156,25
7 11 2.650 29.150 121
8 12 2.900 24.800 144
9 13,5 3.250 43.875 182,25

10 14,5 3.400 49.300 210,25
11 11,5 2.700 31.050 132,25
12 15 3.500 52.500 225
Cộng 149,5 35.650 449.975 1.889,25

Thay số liệu vào hệ phương trình, ta có :
449.975 = 149,5b + 1.889, 25a (1)
35.650   = 12b + 149,5a (2)

Giải hệ phương trình, lấy (1) x 12, lấy (2) x 149,5. Ta có :
5.399.700 = 1.794 b +22.671a (1)
5.329.675 = 1.794 b + 22.350,25a (2)
Lấy (1) – (2) : 70.025 = 320,75a  a = 218,32

Thay a vào phương trình 2, ta có :
35.650 = 12b + 149,5x 218,32 b = 250,93

Như vậy, tổng biến phí bảo trì là 218.320đ tính cho 100 giờ máy, tính cho
một giờ là 2.183,2đ. Định phí bảo trì là 250.930.Phương trình cần tìm có dạng : y =
2.183,2x+ 250.930

Từ phương trình đã lập, nếu như trong một tháng náo đó có phát sinh 1.400
giờ lao động trực tiếp thì ta dự toán được chi phí bảo trì như sau :

Định phí : 250.930
Biến phí (1.400 x 2.183,2) 3.056.480

Tổng chi phí dự toán : 3.307.410

Nhận xét : Phương pháp này cho ra độ chính xác cao, thích hợp với dự toán tương
ứng và dễ thực hiện.

* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chức năng chi phí (lập theo

phương pháp toàn bộ)
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(ĐVT: 1.000đ)

Tháng….

Doanh thu (1.000 x 70) 70.000

(-) trừ Giá vốn hang bán (1.000 x 55) 55.000

Lợi nhuận gộp 15.000

(-) trừ Chi phí hoạt động

+ Tiền thuê cửa hàng 3.000

+ Chi phí bao bì (1.000x1) 1.000

+ Lương, điện, nước,… 7.500 11.500

Lợi nhuận

Đối với kế toán tài chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo
phương pháp toàn bộ. Trong các báo cáo này các khoản chi phí được trình bày
theo các chức năng của chi phí : chi phí sản xuất, chi ohí bán hàng, chi phí quản
lý doanh nghiệp
Ví dụ : Tại Công ty TNHH ABC kinh doanh duy nhất một SP A, trong tháng có
số liệu như sau (ĐVT :1000đ)

- Giá mua một SP A : 55
- Giá bán một SP A : 70
- Chi phí bao bì cho 1 SP : 1
- Tiền thuê cửa hàng 1 tháng : 3.000
- Chi phí lương, điện, nước, … 1 tháng : 7.500

(trong đó lương 5.000)
Các khoản chi phí trên không đổi trong phạm vi sản phẩm được bán từ 600 đến
1.500 SP/ tháng
Biết rằng giá mua 1 SP A trên là biến phí và trong tháng Công ty bán được
1.000 SP

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập như sau :

Báo cáo kết quả kinh doanh lập theo phương pháp toàn bộ rất cần thiết cho kế
toán tài chính vì mục đích cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài
doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với nhà quản trị thì thông tin trên báo cáo kết quả
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kinh doanh theo phương pháp này lại không đáp ứng như cầu thông tin phục vụ
cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí (phương pháp trực

tiếp)
Nhà quản trị căn cứ yếu tố chi phí khả biến và bất biến để lập ra một báo cáo kết
qủa kinh doanh, báo cáo này được sử dụng rộng rãi như một công cụ phục vụ
cho quá trình phân tích để ra quyết định.

4/ Giá thành và phân loại giá thành
4.1 Khái niệm
Giá thành sản xuất là chi phí sản xuất của một khối lượng, đơn vị sản phẩm.

4.2 Ý nghĩa
Giá thành sản xuất phản ảnh hiệu quả sản xuất và phục vụ sản xuất.

4.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm
Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm có quan hệ ở những nội dung sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(ĐVT: 1.000đ)

Tháng…..

Doanh thu: (1.000 x70) 70.000

(-) trừ Biến phí

+ Trị giá mua của hàng hoá bán ra 55.000

+ Chi phí bao bì 1.000 56.000

+ Số dư đảm phí 14.000

(-) trừ định phí

+ Tiền thuê cửa hàng 3.000

+ Lương, điện, nước,… 7.500 10.500

Lợi nhuận 3.500
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Chi phí sản xuất Giá thành sản xuất sản phẩm

Cùng nội dung kinh tế: Hao phí của các nguồn lực

Liên quan với thời kỳ sản xuất Liên quan với khối lượng thành phẩm

Riêng biệt của từng kỳ sản xuất Có thể là chi phí sản xuất của nhiều kỳ

Liên quan với thành phẩm, sản phẩm dở
dang.

Liên quan với thành phẩm

4.4 Phân loại giá thành sản phẩm
a. Phân loại theo thời điểm xác định giá thành

 Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Có 3 loại

 Giá thành sản xuất định mức: Là giá thành được tính trước khi sản xuất cho một đơn vị sản
phẩm, theo chi phí sản xuất định mức.

 Giá thành sản xuất kế hoạch: Là giá thành được tính trước khi sản xuất cho tổng số sản
phẩm sản xuất kế hoạch, theo chi phí sản xuất định mức.

 Giá thành sản xuất thực tế: Là giá thành được tính sau khi sản xuất hoàn thành, theo chi
phí sản xuất thực tế.

 Doanh nghiệp xây lắp: Có 3 loại

 Giá thành sản xuất dự toán: Là tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp dự toán để hoàn thành
khối lượng xây lắp theo giá dự toán (có thể là giá do nhà nước qui định).

 Giá thành sản xuất kế hoạch: Là giá thành dự toán được tính theo điều kiện cụ thể của
doanh nghiệp xây lắp.

 Giá thành sản xuất thực tế: Là chi phí thực tế để hoàn thành khối lượng xây lắp.

b. Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành

 Giá thành sản xuất: Chi phí sản xuất của khối lượng thành phẩm.

 Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Gồm 3 khoản mục chi phí
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Chi phí nhân công trực tiếp

+ Chi phí sản xuất chung

 Doanh nghiệp xây lắp: Gồm 4 khoản mục chi phí
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Chi phí nhân công trực tiếp

+ Chi phí sử dụng máy thi công

+ Chi phí sản xuất chung

 Giá thành toàn bộ: Là bao gồm giá thành sản xuất và chi phí ngoài sản xuất (chi phí bán
hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) của khối lượng thành phẩm tiêu thụ.
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CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ- KHỐI LƯỢNG - LỢI
NHUẬN

Phân tích mối quan hệ chi phí- khối lượng - lợi nhuận là xem xét mối quan
hệ giữa giá bán, số lượng sản phẩm tiêu thụ, kết cấu hàng bán, biến phí, định phí
và lợi nhuận, nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp và là cơ sở để
đưa ra các quyết định như lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá bán sản phẩm,…

Để việc phân tích được chính xác, cần phải nắm rõ cách ứng xử của chi phí
để tách chi phí khả biến và chi phí bất biến, nắm rõ cách báo cáo kết quả kinh
doanh theo dạng số dư đảm phí.

I/ Một số khái niệm cơ bản
1/ Số dư đảm phí (contribution margin)
Số dư đảm phí là chênh lệch giữa doanh thu và biến phí, số dư đảm phí được

dung để bù đắp định phí, số dôi ra sau khi bù đắp định phí chính là lợi nhuận. Số dư
đảm phí có thể tính cho tất cả các loại sản phẩm và một đơn vị sản phẩm.

Số dư đảm phí = Doanh thu - Biến phí.

Số dư đảm phí đơn vị = Đơn giá bán - Biến phí đơn vị

Ý nghĩa: Thông qua khái niệm số dư đảm phí ta được mối quan hệ giữa số
lượng sản phẩm tiêu thụ và lợi nhuận, mối quan hệ đó là: Nếu số lượng sản phẩm
tiêu thụ tăng (hoặc giảm) một lượng thì số dư đảm phí tăng thêm (hoặc giảm
xuống) một lượng bằng số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng thêm (hoặc giảm xuống)
nhân với số dư đảm phí đơn vị.

Nếu định phí không đổi, thì phần số dư đảm phí tăng thêm (hoặc giảm
xuống) đó chính là lợi nhuận tăng thêm (hoặc giảm bớt).

Ví dụ: Giả sử trong quý I/2010, doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ 2.000 SP,
giá bán 200.000đ/SP, biến phí đơn vị 120.000đ/SP, định phí quý I/2010 là
60.000.000 đồng. Ta lập báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2010 như sau:

ĐVT: 1.000đ
Tổng số Đơn vị

Doanh thu: 400.000 200
(-) Biến phí 240.000 120
Số dư đảm phí 160.000 80
(-) Định phí 60.000
Lợi nhuận 100.000
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Nếu quý II/2010, số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng 10% so với quý I/2010 thì
lợi nhuận tăng một lượng là:

(2.000 x 10%) x (200 -120) = 16.000 ngàn đồng.

Nhược điểm khi sử dụng số dư đảm phí: Không giúp nhà quản trị có một cái
nhìn tổng quát ở góc độ toàn công ty khi công ty sản xuất và tiêu thụ nhiều loại sản
phẩm (do sản lượng của từng loại sản phẩm không thể tổng hợp lại với nhau).

Để khắc phục những nhược điểm của số dư đảm phí, ta sử dụng tỷ lệ số dư đảm
phí:

2/ Tỷ lệ số dư đảm phí.
Tỷ lệ số dư đảm phí là tỷ lệ phần trăm của số dư đảm phí tính trên doanh thu.

Chỉ tiêu này có thể tính cho tất cả các loại sản phẩm tiêu thụ, cho một loại sản
phẩm hoặc một đơn vị sản phẩm.

Ý nghĩa: Sử dụng tỷ lệ số dư đảm phí đơn vị để dự đoán mức lợi nhuận tăng
thêm khi biết được mức doanh thu tăng thêm (vì số dư đảm phí tăng thêm = Doanh
thu tăng thêm x tỷ lệ số dư đảm phí đơn vị), và nếu như định phí không đổi thì phần
tăng thêm chính là lợi nhuận tăng thêm.

Ví dụ:
Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2010 của doanh nghiệp như sau

ĐVT: 1.000đ
Tổng số Tỷ lệ

Doanh thu: 400.000 100%
(-) Biến phí 240.000 60%
Số dư đảm phí 160.000 40%
(-) Định phí 60.000
Lợi nhuận 100.000

Tỷ lệ số dư Số dư đảm phí
đảm phí Doanh thu= x 100%

Tỷ lệ số dư Số dư đảm phí đơn vị
đảm phí Đơn giá bán=

=
x 100%

Định phí
Doanh thu hoà vốn =

Tỷ lệ số dư đảm phí (bình quân)
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Nếu quý II doanh thu tăng thêm 40.000 ngàn đồng thì lợi nhuận quý II tăng
thêm: 40.000 x 40% = 16.000 ngàn đồng

3/ Kết cấu chi phí.
Là mối quan hệ giữa biến phí, định phí trong tổng chi phí.
Không có một kết cấu chi phí nào được xem là tiêu chuẩn để áp dụng cho tất

cả các loại hình doanh nghiệp, việc xác định kết cấu chi phí trong doanh nghiệp
phụ thuộc vào ba yếu tố sau:

- Dựa vào kế hoạch phát triển dài hạn và doanh thu;
- Dựa vào mức độ biến động hàng năm của doanh thu;
- Dựa vào thái độ quản lý đối với vấn đề rủi ro,

Những doanh nghiệp có định phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí thì tỷ
lệ số dư đảm phí cũng lớn, do đó khi doanh thu tăng giảm thì lợi nhuận cũng sẽ
tăng giảm nhiều.

Ngược lại, những doanh nghiệp có định phí chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng
chi phí thì sẽ có tỷ lệ số dư đảm phí nhỏ, do đó khi doanh thu giảm thì lợi nhuận sẽ
tăng giảm ít.

Ví dụ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty A và B như sau:
ĐVT: 1.000đ

Chỉ tiêu Công ty A Công ty B
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

Doanh thu 100.000 100% 100.000 100%
(-) Biến phí 30.000 30% 70.000 70%
Số dư đảm phí 70.000 70% 30.000 30%
(-) Định phí 60.000 20.000
Lợi nhuận 10.000 10.000

- Công ty A có định phí chiếm tỷ trọng lớn (60.000: 90.000 = 66,67%), biến
phí chiếm tỷ trọng nhỏ: 33,33%, tỷ lệ số dư đảm phí lớn 70%;

- Công ty B có định phí chiếm tỷ trọng nhỏ (20.000:90.000= 22,22%), biến
phí chiếm tỷ trọng lớn: 77,78%, tỷ lệ số dư đảm phí nhỏ 30%,

Giả sử hai công ty cùng tăng doanh thu lên 30% thì:
- Lợi nhuận công ty A tăng: 30.000 x 70%  = 21.000 ngàn đồng;
- Lợi nhuận công ty B tăng: 30.000 x 30% = 9.000 ngàn đồng,
Như vậy, khi tăng cùng một lượng doanh thu thì lợi nhuận công ty A (có

định phí chiếm tỷ trọng lớn) tăng nhanh hơn công ty B (có định phí chiếm tỷ trọng
nhỏ).

Giả sử cả hai công ty đều giảm doanh thu 30% thì:
- Lợi nhuận công ty A giảm: 30.000 x 70%  = 21.000 ngàn đồng;
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- Lợi nhuận công ty B giảm: 30.000 x 30% = 9.000 ngàn đồng,
Như vậy, khi cùng giảm một lượng doanh thu thì lợi nhuận công ty A (có

địnnh phí chiếm tỷ trọng lớn) giảm nhanh hơn công ty B (có định phí chiếm tỷ
trọng nhỏ).

4/ Đòn bẩy kinh doanh.
Đòn bẩy với ý nghĩa thông thường là công cụ giúp chúng ta chỉ cần một lực

nhỏ có thể di chuyển một vật có khối lượng lớn hơn nhiều lần.
Trong kinh doanh, đòn bẩy hoạt động cho thấy với một tốc độ tăng (hoặc

giảm) nhỏ của doanh thu sẽ dẫn đến một mức tăng (hoặc giảm) nhiều về lợi nhuận.
Độ lớn đòn bẩy kinh doanh phải lớn hơn 1.

Ví dụ: Nếu Công ty A tăng doanh thu 10%, lợi nhuận tăng 7.000 ngàn đồng
(10.000 x 70%) thì tốc độ tăng lợi nhuận là: 7.000:10.000 = 70%

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh: 70%/10% = 7

Nếu công ty B tăng doanh thu 10%, lợi nhuận tăng 3.000 ngàn đồng (10.000
x 30%) thì tốc độ tăng lợi nhuận là: 3.000:10.000 = 30%

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh: 30%/10% = 3

Nhận xét: Hai doanh nghiệp có cùng doanh thu và lợi nhuận, nếu tăng cùng
một lượng doanh thu, doanh nghiệp nào có đòn bẩy hoạt động lớn hơn thì lợi nhựân
tăng lên nhiều, vì vậy tốc độ tăng lợi nhuận sẽ lớn hơn. Điều này cho thấy những
doanh nghiệp có định phí lớn trong tổng chi phí thì sẽ có độ lốn đòn bẩy kinh
doanh lớn và lúc đó lợi nhuận sẽ rất nhạy cảm với sự biến động của doanh thu.

II/ Một số ứng dụng trong phân tích mối quan hệ chi phí- khối lượng -
lợi nhuận.

Ví dụ: Lấy số liệu của Công ty C để phân tích cho các ứng dụng này, số liệu
như sau:

- Đơn giá bán sản phẩm: 250đ/SP
- Biến phí đơn vị: 150đ/SP
- Số dư đảm phí: 100đ/SP
- Định phí: 35.000đ
Hiện tại công ty bán được mỗi tháng 400SP. Ban giám đốc công ty đang

đứng trước các phương án để tăng lợi nhuận công ty.

Tốc độ tăng lợi nhuận
Độ lớn đòn bẩy kinh doanh =

Tốc độ tăng doanh thu (SL bán)
> 1
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Phương án 1: Giám đốc phụ trách kinh doanh cho rằng nếu tăng 10.000đ
trong quảng cáo mỗi tháng thì sẽ tăng thêm 120 sp tiêu thụ mỗi tháng. Giả định các
điều kiện khác không đổi, công ty có nên thực hiện phương án này không?

- Số dư đảm phí tăng thêm: (250 – 150)x120 = 12.000
- Định phí tăng thêm: 10.000
- Lợi nhuận tăng thêm: 2.000

Phương án 2: Giám đốc phụ trách kinh doanh dự tính sử dụng NVL giá rẻ
tiền hơn trong việc sản xuất sản phẩm và điều này sẽ dẫn đến biến phí đơn vị giảm
25đ/sp và cũng dự tính do chất lượng sản phẩm giảm nên số lượng sản phẩm tiêu
thụ chỉ cpòn 350SP/tháng. Giả định các điều kiện khác không đổi, công ty có nên
thực hiện phương án này không?

- Số dư đảm phí của phương án dự kiến: 350 x [250 – (150-25)] = 43.750đ
- Số dư đảm phí tăng thêm = SDĐP phương án dự kiến – SDĐP phương án

hiện tại = 43.750 – 400 x (250-150)= 3.750đ

Phương án 3: Giám đốc phụ trách kinh doanh dự tính giảm bớt giá bán
20đ/SP và tăng phí quảng cáo lên 15.000đ/tháng và ông ta dự tính rằng nếu thực
hiện hai điều kiện trên thì sản lượng tiêu thụ tăng 50% mỗi tháng. Giả định các điều
kiện khác không đổi, công ty có nên thực hiện phương án này không?

- Số dư đảm phí của phương án dự kiến: [(250 – 20)– 150] x (400x 150%)
= 48.000đ

- Số dư đảm phí của phương án hiện tại: 400 x (250-150) = 40.000
- Số dư đảm phí tăng thêm: 48.000 – 40.000 = 8.000đ
- Định phí tăng thêm: 15.000đ
- Lợi nhuận giảm đi: 8.000 -15.000 = -7.000đ
Do đó, không nên chọn phương án này

Phương án 4: Nhà quản lý công ty muốn thay thế việc trả lương cho nhân
viên bán hàng hiện nay là 6.000đ/tháng (toàn bộ thuộc bộ phận bán hàng) bằng hoa
hồng bán hàng là cứ trả 15đ cho mỗi SP được bán, nhà quản lý dự tính rằng sự thay
đổi này sẽ làm tăng sản lượng tiêu thụ 15% mỗi tháng. Giả định các điều kiện khác
không đổi, công ty có nên thực hiện phương án này không?

- Số dư đảm phí của phương án dự kiến: [250– (150+15)] x (400x 15%) =
39.100đ

- Số dư đảm phí của phương án hiện tại: 400 x (250-150) = 40.000
- Định phí giảm đi: 6.000đ
- Số dư đảm phí của phương án giảm: 39.100 – 40.000 = -9.00đ
- Lợi nhuận tăng thêm: 6.000 – 900 = 5.100đ
Nhận xét: Qua bốn phương án trên, nhà quản lý sẽ lựa chọn ra phương án

nào đem lại lợi nhuận cao nhất (Phương án 4: 5.100đ). Tuy nhiên, nếu công ty bị
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giới hạn bởi điều kiện vốn đầu tư thì nhà quản lý sẽ chọn ra phương án nào có vốn
đầu tư thích hợp nhất và đem lại lợi nhuận nhiều nhất (phương án 2).

III/ Phân tích điểm hoà vốn
Phân tích điểm hoà vốn là một nội dung quan trọng trong phân tích mối quan

hệ chi phí -khối lượng- lợi nhuận. Nó giúp nhà quản trị xác định biết được cần phải
bán được bao nhiêu sản phẩm hay doanh thu cần đạt bao nhiêu để bù đắp biến phí
và định phí, cũng như xác định vùng lỗ và vùng lãi của doanh nghiệp.

Cách tính điểm hoà vốn:

Tại điểm hoà vốn thì: DT = Tổng CP = Biến phí + Định phí.
 DT – BP = ĐP
= SLhv x (giá bán - Biến phí đơn vị) = Định phí

 (1)

Ta có DThv = SLhv x giá bán = (định phí/SDĐP đơn vị) x giá bán

 (2)

% SDĐP: tính bình quân cho toàn công ty

Ta có: DT = CP + LN mong muốn (P mong muốn)

SL thực tế x (giá bán - biến phí đơn vị) = ĐP + P mong muốn



(3)

Tổng định phí
Sản lượng hoà vốn =

Số dư đảm phí đơn vị

Định phí Định phí
SLhv = =

Giá bán – BP đơn vị SDĐP đơn vị

Định phí Định phí
DThv = =

SDĐP đơn vị % SDĐP
Giá bán

SLtt để đạt ĐP + Pmong muốn
mức lợi nhuận =
mong muốn giá bán – BP đơn vị
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Vùng lỗ

0

b

Số tiền

Mức độ hoạt
động (SLSP)

đường định phí

y = ax +b

đường doanh thu y = gx

điểm
hoà vốn

Vùng lãi

Từ (2) có thể suy ra:

DThv = ĐP/ (1 – BP/Gbán): dùng cho 1 SP

Đồ thị hoà vốn

(4)

Ví dụ: Công ty TNHH ABC có tài liệu như sau:
- Biến phí đơn vị: 60
- Định phí: 30.000
- Giá bán đơn vị: 100

Ta có: sản lượng hoá vốn = 30.000/(100 -60)= 750 SP
Tỷ lệ số dư đảm phí: (100-60)/100= 40%
Doanh thu hoà vốn: 30.000/40% = 75.000

SLtt để đạt ĐP + Pmong muốn
mức lợi nhuận =
mong muốn SDĐP

DT đạt ĐP + Pmong muốn
mức lợi nhuận =
mong muốn % SDĐP
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 Phân tích số dư an toàn
Số dư an toàn là sối chênh lệch giữa doanh thu thực hiện với doanh thu hoà
vốn.

Số dư an toàn = DT thực hiện – DT hoà vốn

% SD an toàn = (SD an toàn/DT thực hiện) x 100%

- Định phí càng cao thì số dư an toàn càng thấp,
- Số dư an toàn khác nhau do kết cấu chi phí khác nhau. Doanh nghiệp nào

có định phí lớn trong kết cấu tổng chi phí thì rủi ro kinh doanh cao nên số dư an
toàn thấp. Nguyên nhân là do tỷ lệ số dư đảm phí cao, vì vậy doanh thu giảm thì lợi
nhuận giảm rất nhiều.

Ví dụ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí
của hai Công ty A và B như sau: (đvt: 1.000đ)

Chỉ tiêu Công ty A Công ty B
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

Doanh thu 200.000 100% 200.000 100%
(-) Biến phí 150.000 75% 100.000 50%
Số dư đảm phí 50.000 25% 100.000 50%
(-) Định phí 40.000 90.000
Lợi nhuận 10.000 10.000

- Doanh thu hoà vốn của công ty A: 40.000/25% = 160.000
- Doanh thu hoà vốtn của công ty B: 90.000/50% = 180.000
- Số dư an toàn của công ty A: 200.000 – 160.000 = 40.000
- Số dư an toàn của công ty B: 200.000 – 180.000 = 20.000
- Tỷ lệ số dư an toàn của công ty A: (40.000/200.000)x 100% = 20%
- Tỷ lệ số dư an toàn của công ty B: (20.000/200.000)x 100% = 10%
Như vậy, Công ty B có định phí cao hơn công ty A, có tỷ lệ số dư đảm phí

lớn hơn công ty A, nên số dư an toàn thấp hơn (độ an toàn kinh doanh kém hơn).

IV/ Phân tích kết cấu hàng bán
Kết cấu hàng bán ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu hoà vốn và lợi nhuận của

công ty thông qua tỷ lệ số dư đảm phí của mỗi mặt hàng là khác nhau nếu doanh
nghiệp thay đổi kết cấu mặt hàng sản xuất và tiêu thụ theo hướng nâng cao tỷ trọng
mặt hàng có % SDĐP cao và giảm tỷ trọng những mặt hàng có %SDĐP thấp thì
%SDĐP bình quân của toàn công ty sẽ tăng lên và ngược lại khi tỷ lệ số dư đảm
phí bình quân của toàn công ty tăng lên thì doanh thu hoà vốn của toàn công ty sẽ
giảm xuống với điều kiện định phí không đổi lúc đó lợi nhuận sẽ tăng lên.
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Ví dụ: Có tài liệu về việc kinh doanh 2 loại sản phẩm X và Y của một doanh
nghiệp như sau: (đvt:1.000đ)

Chỉ tiêu Sản phẩm X Sản phẩm Y Toàn công ty
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

Doanh thu 60.000 100% 40.000 100% 100.000 100%
(-) Biến phí 30.000 50% 10.000 25% 40.000 40%
Số dư đảm phí 30.000 50% 30.000 75% 60.000 60%
(-) Định phí 50.000
Lợi nhuận 10.000

- Doanh thu hoà vốn: 50.000/60% = 83.333
- Số dư an toàn: 100.000 – 83.333 = 16.667
- Kết cấu hàng bán: Doanh thu sản phẩm X chiếm tỷ trọng 60%, doanh thu

sản phẩm Y chiếm tỷ trọng 40%.
Giả sử doanh nghiệp thay đổi kết cấu hàng bán theo hướng tăng tỷ trọng

doanh thu của sản phẩm Y lên 60%, tỷ trọng doanh thu sản phẩm X giảm xuống
còn 40% trong tổng doanh thu, ta có:

Chỉ tiêu Sản phẩm X Sản phẩm Y Toàn công ty
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

Doanh thu 40.000 100% 60.000 100% 100.000 100%
(-) Biến phí 20.000 50% 15.000 25% 35.000 35%
Số dư đảm phí 20.000 50% 45.000 75% 65.000 65%
(-) Định phí 50.000
Lợi nhuận 15.000

- Doanh thu hoà vốn công ty: 50.000/65% = 76.923
- Số dư an toàn: 100.000- 76.923 = 23.077
Như vậy, khi doanh nghiệp thay đổi kết cấu hàng bán của sản phẩm X và Y

đã làm cho tỷ lệ số dư đảm phí bình quân tăng từ 60% lên 65%, lợi nhuận tăng
thêm 5.000, doanh thu hoà vốn giảm tù 83.333 xuống còn 76.923 và số dư an toàn
tăng từ 16.667 lên 23.077.

-------
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CHƯƠNG 4: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Định giá bán sản phẩm là một trong những vấn đề quan trọng trong việc ra quyết
định của nhà quản trị và cũng hết sức nhạy cảm. Xác định giá bán cao sẽ làm cho
doanh thu tính trên một đơn vị sản phẩm tăng lên nhưng có thể sẽ làm cho tổng
doanh thu giảm xuống. Vì vậy, làm sao xác định được một mức giá bán để tối ưu
hoá lợi nhuận là một vấn đề hết sức khó khăn. Do đó, Chương này sẽ giúp cho nhà
quản trị định giá bán của sản phẩn sản xuất ra nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận mong
muốn.

I/ Định giá bán sản phẩm hàng loạt
Việc định giá bán có thể được thực hiện bằng hai phương pháp:
1/ Phương pháp toàn bộ
Giá bán của sản phẩm theo phương pháp này được xác định như sau:
Giá bán sản phẩm = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm.
Trong đó: Chi phí nền là giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm, bao gồm chi phí NVL
TT, chi phí NCTT và chi phí SXC.
Số tiền tăng them phải đủ để bù đắp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
nghiệp, và đảm bảo mức hoàn vốn mong muốn.
Số tiền tăng thêm = Chi phí nền x Tỷ lệ % số tiền tăng thêm

Mức hoàn vốn mong muốn = ROI x tài sản được đầu tư
(ROI –Return on Investment)

Cp bán hàng, Cp QLDN + Mức hoàn
vốn mong muốn

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = x 100%
Số lượng SP tiêu thụ x Giá thành SX đơn vị SP

Ví dụ: Công ty TNHH Gió Lớn sản xuất hàng loạt SP A có tài liệu liên quan đến
sản phẩm như sau: (đvt: 1.000đ)
- Chi phí NVL TT một SP: 29
- Chi phí NCTT một SP: 2
- Biến phí SXC một SP: 4
- Định phí SXC một năm: 250.000
- Biến phí bán hàng và quản lý DN một SP: 1
- Định phí bán hàng và quản lý DN một năm: 100.000
- Giả sử công ty đã đầu tư 5trđ để tiến hành sản xuất và bán 50.000 SP A mỗi năm,
tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI mong muốn của công ty là 20%.

Hãy xác định giá bán SP A theo phương pháp toàn bộ.
Giá bán sản phẩm được xác định như sau:

- Chi phí nền cho một SP là :
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+ Chi phí NVL TT : 29
+ Chi phí NCTT : 2
+ Chi phí SXC (4+ 250.000 :50.000) 9

Cộng : 40
Tỷ lệ số tiền tăng thêm = [(50.000x1)+100.000] + (5.000.000x20%)x100%/(50.000x40) = 57,5%
Số tiền tăng thêm cho một đơn vị sản phẩm là : 40 x 57,5% = 23

Ta lập phiếu định giá bán một đơn vị sản phẩm :
Chi phí nền :

+ Chi phí NVL TT : 29
+ Chi phí NCTT : 2
+ Chi phí SXC (4+ 250.000 :50.000) 9

Cộng : 40
Số tiền tăng thêm : 23

Giá bán 63
2/ Phương pháp trực tiếp (đảm phí):
Giá bán của sản phẩm theo phương pháp này được xác định như sau:
Giá bán sản phẩm = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm.
Trong đó : Chi phí nền là biến phí đơn vị SP, bao gồm biến phí NVLTT, biến phí
NCTT và biến phí SXC, biến phí bán hàng và biến phí QLDN.
Số tiền tăng thêm phải bù đắp được định phí sản xuất, định phí bán hàng, định phí
quản lý quản lý doanh nghiệp và đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được mức hoàn
vốn mong muốn.
Số tiền tăng thêm được tính như sau:
Số tiền tăng thêm = Chi phí nền x Tỷ lệ % số tiền tăng thêm
Mức hoàn vốn mong muốn = ROI x Tài sản được đầu tư.

Tổng định phí + Mức hoàn vốn mong muốn
Tỷ lệ số tiền tăng thêm = x 100%

Số lượng SP tiêu thụ x Biến phí đơn vị
Ví dụ: Sử dụng lại ví dụ nêu trên, ta định giá bán sản phẩm A theo phương pháp
trực tiếp như sau :

Chi phí nền cho một sản phẩm là:
+Biến phí NVL TT : 29
+ Biến phí NCTT : 2
+ Biến phí SXC : 4
+ Biến phí bán hàng và QLDN : 1

Cộng : 36

Tỷ lệ số tiền tăng thêm : (250.000+100.000) + (5.000.000 x 20%)x 100%/(50.000x 36) = 75%
Số tiền tăng thêm cho đơn vị sản phẩm là : 36 x 75%= 27
Ta lập phiếu định giá bán đơn vị SP A theo Phương pháp trực tiếp như sau:
Chi phí nền :
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+Biến phí NVL TT : 29
+ Biến phí NCTT : 2
+ Biến phí SXC : 4
+ Biến phí bán hàng và QLDN : 1

Cộng : 36
Số tiền tăng thêm : 27

Giá bán : 63
II/ Định giá bán đối với doanh nghiệp nhận giá
Để đạt được mức hoàn vốn mong muốn, doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường
sẽ dựa vào thông tin về chi phí, kết hợp với mức hoàn vốn mong muốn để định ra
giá bán cho SP của mình trên thị trường. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp gia nhập vào
một thị trường mà nơi đó đã có sản phẩm tương đương SP do DN sản xuất và DN
không có lợi thế gì khác so với đối thủ canh tranh. Lúc này giá bán SP sẽ chịu sự
chi phối bởi qui luật cung cầu và quyền quyết định giá bán SP không còn nằm
trong tay chủ DN nữa mà chịu sự chi phối bởi bàn tay vô hình, đó là thị trường.
Lúc này để đạt lợi nhuận mong muốn, chỉ có một cách duy nhất là kiểm soát chi
phí. Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau đây :

Công ty TNHH XYZ dự định sẽ sản xuất SP C, có tài liệu dự kiến như sau (Đvt :
1.000đ):
- Mức sản xuất và tiêu thụ mỗi năm : 100.000 SP
- Tài sản đầu tư: 20.000.000
- Biến phí NVLTT mỗi SP: 200
- Biến phí NCTT mỗi SP: 60
- Biến phí SXC mỗi năm: 100
- Biến phí bán hàng và quản lý DN: 40
- Định phí SXC mỗi năm : 4.500.000
- Định phí bán hàng và QLDN mỗi năm: 1.500.000
- Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 10% và giá bán một SP trên thị trường là 460

Yêu cầu :
1. Giả sử SP của công ty là tương đương với sản phẩm cùng loại trên thị

trường, công ty cũng không có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh. Hãy xác định
giá bán mục tiêu và cho biết giá bán mục tiêu của công ty có thực hiện được
trên thị trường nhay không ?

2. Nếu công ty bán bằng giá trên thị trường, giả sử biến phí là không tiết kiệm
được, muốn đạt được mức hoàn vốn mong muốn như dự kiến, công ty phải
xây dựng chi phí mục tiêu như thế nào và thay đổi chi phí nào ?

Ghi chú : Định giá bán trong đều kiện thị trường cạnh tranh
Giá bán do thị trường quyết định : xxx

Trừ : Mức hoàn vốn mong muốn: xx
Chi phí mục tiêu : xx
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Nếu DN có thể sản xuất SP của mình bằng với chi phí mục tiêu hoặc thấp hơn thì
DN sẽ đạt được mục tiêu về lợi nhuận.

Giải :
1. Xác định giá bán mục tiêu:
- Tổng biến phí của 100.000sp  = (200+60+100+40) x 100.000= 40.000.000
- Tổng định phí một năm: 4.500.000 + 1.500.000= 6.000.000
- Mức hoàn vốn mong muốn: 20.000.000 x 10%= 2.000.000
- Tổng doanh thu mục tiêu: 40.000.000+ 6.000.000+2.000.000= 48.000.000
Giá bán mục tiêu: 48.000.000/100.000= 480
Giá bán mục tiêu là 480 cao hơn so với giá thị trường là 460, SP của công ty
tương đương với SP cùng loại và không có lợi thế hơn đối thủ. Do đó, giá bán
mục tiêu không thể thực hiện được.
2. Xác định chi phí mục tiêu:
- Giá bán theo thị trường: 460
- Mức hoàn vốn mong muốn cho 1 SP: 2.00.000/100.000= 20
- Chi phí mục tiêu cho 1 SP: 440
- Tổng chi phí mục tiêu: 440 x 100.000= 44.000.000
- Tổng biến phí không tiết kiệm được: 40.000.000
- Định phí mới: 4.000.000
- Định phí phải tiết kiệm: 6.00.000- 4.000.000= 2.000.000

III/ Định giá bán sản phẩm dịch vụ:
Giá bán SP dịch vụ = Giá thời gian lao động + Chi phí NVL sử dụng
- Giá thời gian lao động thường được xác định theo giá một giờ công lao động trực
tiếp
Giá một giờ công lao động = Chi phí NCTT tính trên 1 giờ LĐ+ Chi phí phục vụ
và quản lý tính trên 1 giờ LĐ+ Mức hoàn vốn mong muốn tính trên 1 giờ LĐ
- Giá của NVL sử dụng được tính theo công thức:
Giá của NVL sử dụng = Trị giá NVL mua theo hoá đơn + Số tiền tăng thêm
Số tiền tăng them = Trị giá mua NVL theo hoá đơn x Tỷ lệ số tiền tăng them

Tỷ lệ số tiền tăng thêm phải đảm bảo bù đắp được toàn bộ chi phí đã bỏ ra để quản
lý NVL đưa vào KD như chi phí bảo quản, chi phí về giấy tờ, chi phí quản lý,.. và
NVL. Thông thường tỷ lệ tăng thêm được tính từ 30% đến 50% trên giá hoá đơn
của NVL.
Ví dụ: Tại một công ty dịch vụ sửa chữa xe hơi có 30 công nhân làm việc 40 giờ
một tuần, một năm làm việc 50 tuần. Công ty dự kiến sẽ đạt được 10.000đ lợi
nhuận cho một giờ công sửa chữa và 180.000 ngàn đồng lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh phụ tùng trong năm dự toán. Tổng trị giá mua NVL theo hoá đơn trong
năm là 1.200.000 ngàn đồng.
Các chi phí sau đây công ty dự kiến trong năm dự toán: (đvt:1.000đ)
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Chỉ tiêu Dịch vụ SC Kinh doanh phụ tùng
Lương công nhân sửa chữa 900.000
Lương quản lý dịch vụ sửa chữa 120.000
Lương quản lý phụ tùng 108.000
Lương nhân viên văn phòng 50.000 42.000
BHXH, BHYT, KPCĐ (19%/lương) 203.300 28.500
Chi phí phục vụ 90.000 81.500
Khấu hao TSCĐ 270.000 100.000
Chi phí khác 61.700

Giả sử trong thực tế có phát sinh một công việc SC bình quân tiêu hao 10 giờ công
LĐTT và 150.000đ chi phí phụ tùng. Hãy xác định giá của công việc SC này.
Căn cứ vào tài liệu trên, ta tiến hành tính giá một giờ công LĐ của dịch vụ SC và
số tiền tăng them cho hoạt động kianh doanh phụ tùng theo dự toán:
Tổng số giờ LĐTT trong năm: 30 công nhân x 40giờ/tuầnx 50 tuần = 60.000 giờ
Ta có bảng tính như sau:

Chỉ tiêu

Dịch vụ sửa chữa Kinh doanh phụ tùng
Tổng chi phí và

lợi nhuận dự kiến
tính cho 60.000

giờ công LĐ

Giá 1 giờ
công LĐ

Tổng chi phí và
lợi nhuận dự kiến

tính cho
1.200.000 phụ
tùng xuất sử

dụng

% số tiền
tăng thêm

Lương công nhân SC 900.000
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 171.000
Cộng 1.071.000 17,85
Lương quản lý sửa chữa 120.000
Lương quản lý phụ tùng 108.000
Lương nhân viên VP 50.000 42.000
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 32.300 28.500
Chi phí phục vụ 90.000 81.500
Khấu hao TSCĐ 270.000 100.000
Chi phí khác 61.700
Cộng 624.000 10,4 360.000 30%
Lợi nhuận mong muốn
Dịch vụ SC (10 X 60.000) 600.000 10
Phụ tùng 180.000 15%
Tổng cộng 2.295.000 38,25 540.000 45%

Dựa vào bảng tính trên, ta định giá dịch vụ như sau:
- Giá thời gian LĐTT của 1 công việc SC: 10giờ x 38,25 = 382.500
- Giá của NVL sử dụng:

+ Giá của NVL ghi trên hoá đơn: 1.500.000
+ Số tiền tăng thêm: 1.500.000 x 45% 675.000

Tổng giá của 1 công việc SC là: 2.557.500đ
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IV/ Định giá bán sản phẩm mới:
Sản phẩm mới là sản phẩm có thể chưa xuất hiện trên thị trường hoặc trên thị
trường đã có các sản phẩm tương tự. Vì vậy, để định giá bán sản phẩm mới người
ta thường dùng phương pháp thực nghiệm tiếp thị bằng cách là giới thiệu sản phẩm
mới tại các vùng đã được chọn với các mức giá khác nhau. Qua đó, doanh nghiệp
sẽ thu thập được các dữ liệu về số lượng hang hoá bán được với các mức giá tương
ứng, từ đó doanh nghiệp có thể chọn ra mức giá bán hợp lý nhất mang lại lợi ích
lâu dài cho doanh nghiệp
V/ Định giá bán trong các trường hợp đặc biệt
Các trường hợp đặc biệt bao gồm:
1/ Khi doanh nghiệp đang có năng lực sản xuất nhàn rỗi: thì việc sử dụng nhân lực
nhàn rỗi để làm cho doanh thu tăng nhiều hơn chi phí khả biến sẽ làm tăng lợi
nhuận chung  của toàn công ty với điều kiện là nó không được ảnh hưởng đến việc
sản xuất và tiêu thụ hiện nay của công ty.
Lưu ý: Nếu doanh thu bán thêm = Chi phí khả biến thì doanh nghiệp cũng có thể
nên bán cho khách hàng vì trong chi phí có lương công nhân để tạo thêm thu nhập
cho công nhân và mở rộng thị phần.
2/ Khi doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện khó khăn: nhu cầu tiêu thụ sản
phẩm bị giảm buộc doanh nghiệp  phải giảm giá bán. Trong điều kiện này thì bất
kỳ một khoản số dư đảm phí nào thu được để bù đắp cho phần định phí đã bỏ ra thì
cũng đều tốt hơn là không có một khoản số dư đảm phí nào cả.
3/ Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện cạnh tranh đấu thầu: Trong
trường hợp này doanh nghiệp có thể linh hoạt hạ bớt giá để trúng thầu vì với sự
quay đồng vốn nhanh vẫn mang lại hiệu quả cao, thậm chí cả trong tính huống là số
dư đảm phí không đủ để bù đắp định phí nhưng có lẽ vẫn thoả đáng hơn là doanh
nghiệp sẽ không có số dư đảm phí nào để bù đắp phần định phí đã bỏ ra.

VI/ Ảnh hưởng của chi phí cơ hội đến việc định giá
Ví dụ: Công ty XYZ là công ty sản xuất hang may mặc, kinh doanh 5 loại mặt hang
với số liệu như sau:

Đvt: 1.000đ
Chỉ tiêu Áo sơ mi Áo đầm Váy Áo cánh Quần tây

Giá bán 50 152 90 80 110
Biến phí đơn vị 40 104 68 44 73
SDĐP đơn vị 10 48 22 36 37
Thời gian cần thiết để
SX 1 SP (giờ máy)

0.4 0.8 0.5 0.4 0.5

SDĐP 1 giờ máy 25 60 44 90 74

Số lượng SP sản xuất và tiêu thụ để đạt tới đa hoá lợi nhuận theo kế hoạch:

Loại SP Số lượng SP
bán thấp nhất

Số giờ máy Số lượng SP
dự kiến bán

Số giờ máy Số lượng SP
bán cao nhất
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(theo đơn đặt
hàng)

thêm theo như
cầu thị trường

Áo cánh 5.000 2.000 10.000 4.000 15.000
Quần tây 4.000 2.000 5.000 2.500 9.000
Áo đầm 2.000 1.600 6.000 4.800 8.000
Váy 6.000 3.000 3.000 1.500 9.000
Áo sơ mi 6.000 2.400 6.000
Tổng cộng 23.000 11.000 12.800 47.000

Biết năng lực sản xuất tối đa của công ty là 23.800 giờ máy
Giả sử có một khách hang mới chưa có trong danh mục khách hang của công ty
muốn mua 2.000 áo sơ mi và sẵn sang trả giá cao hơn 50.000 đ/sp. Giá bán phải là
bao nhiêu để công ty thu được lợi nhuận cho đơn đặt hang đăc biệt này.

Do không còn năng lực sản xuất dư thừa nên muố nhận đơn hàng này công ty buộc
phải cắt giảm một số mặc hàng may mặc khác để sản xuất thêm 2.000 áo sơ mi. Từ
bỏ việc sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm có lợi làm phát sinh chi phí cơ hội và
chi phí cơ hội này chính là phần lợi nhuận bị mất đi do công ty không còn sản xuất
một số mặt hàng này nữa. Mỗi áo sơ mi cần 0.4 giờ máy, với 2.000 áo sơ mi sản
xuất thêm công ty cần thêm 800 giờ máy, nhưng do năng lực sản xuất đã hết nên
công ty phải loại bỏ việc sản xuất một số mặt hàng và phải tìm một hàng nào co chi
phí cơ hội thấp nhất để loại bỏ. Như vậy, công ty sẽ loại bỏ SP nào có số dư đảm
phí đơn vị thấp nhất trong điều kiện năng lực sản xuất bị giới hạn.
Trong 5 loại mặt hàng, thì mặt hàng váy có số dư đảm phí đơn vị thấp nhất, do đó
công ty sẽ hi sinh 800 giờ máy đang sản xuất mặt hàng váy để chuyển sang sản
xuất 2.000 áo sơ mi. Do mỗi váy cần 0.5 giờ máy, nên để dành ra 800 giờ máy cần
phải loại bỏ 1.600 váy, mỗi váy có số dư đảm phí là 22.000 đồng. Như vậy, chi phí
cơ hội cho 1 áo sơm mi là (22.000 x 1.600)/2.000 = 17.600đ
Giá thấp nhất cho hợp đồng này được xác định như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị Gía trị hợp đồng
Biến phí 40.000 80.000.000
Chi phí cơ hội 17.600 35.200.000
Giá bán thấp nhất 57.600 115.200.000

Như vậy, giá thấp nhất khi công ty đàm phán với khách hàng là 57.600đ.
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CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

I/ Các trung tâm trách nhiệm trong một tổ chức kinh tế.
Kế toán trung tâm trách nhiệm dựa trên quan điểm cho rằng một tổ chức chỉ đơn
giản là một nhóm người làm việc vì những mục tiêu chung. Kế toán trung tâm trách
nhiệm là ghi nhận mỗi người trong một tổ chức có quyền chỉ đạo đối với chi phí,
thu nhập hoặc vốn đầu tư mà trên cương vị quản lý của họ cần phải được đánh giá
và báo cáo lên tổ chức.
Trong một tổ chức kinh tế thường bao gồm có 3 trung tâm trách nhiệm:

 Trung tâm chi phí: Là trung tâm trách nhiệm chỉ có quyền điều khiển sự phát
sinh của chi phí chứ không có quyền điều khiển việc sinh ra thu nhập hoặc sử dụng
vốn đầu tư. Ví dụ bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý (phòng kinh doanh, phòng kế
toán,…).

 Trung tâm kinh doanh (trung tâm lợi nhuận): Là trung tâm trách nhiệm có
quyền điều khiển cả chi phí và thu nhập nhưng không có quyền điều khiển việc sử
dụng vốn đầu tư. Ví dụ các chi nhánh, cửa hang kinh doanh, Phòng kinh doanh có
bộ phận tiêu thụ,…

 Trung tâm đầu tư: Là trung tâm trách nhiệm có quyền điều khiển cả chi phí,
thu nhập và cả việc sử dụng vốn đầu tư. Ví dụ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,…
II/ Đánh giá việc thực hiện quản lý của các trung tâm trách nhiệm

- Đối với trung tâm chi phí: Được đánh giá bằng các báo cáo chi phí thực
hiện để xem xét việc thực hiện các chi phí tiêu chuẩn đã được xác lập có hoàn
thành hay không.

Chú ý: Trong các báo cáo này phải trình bày riêng biệt các chi phí có thể
kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.

- Đối với trung tâm kinh doanh: được đánh giá bằng các báo cáo thu nhập
theo dạng số dư đảm phí để xem xét chỉ tiêu doanh thu và chi phí đã thực hiện có
đáp ứng hay có hoàn thành với chỉ tiêu kế hoạch đã được giao hay không.

Chú ý: Trên báo cáo trình bày riêng chi phí kiểm soát được và chi phí không
kiểm soát được.

Báo cáo bộ phận (báo cáo thu nhập kinh doanh theo dạng số dư đảm phí)

Chỉ tiêu Toàn công ty Bộ phận A Bộ phận B
Số tiền % Số tiền % Số tiền %

Doanh thu
Biến phí
Số dư đảm phí
Định phí bộ phận
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Số dư bộ phận
Định phí chung (*)
Lợi nhuận

(*) Định phí chung: nếu cho tỷ lệ phân bổ thì phân bổ cho A và B, nếu không
cho tỷ lệ phân bổ thì để nguyên cho toàn công ty và tính lợi nhuận cho Công ty, A
và B không tính lợi nhuận.

* Định phí bộ phận: là những khoản định phí phát sinh và tồn tại gắn liền với
bộ phận đó (còn gọi là định phí có thể tránh được).

* Định phí chung: là những định phí không liên quan trực tiếp đến một bộ
phận nào cả, nó phát sinh liên quan đến những hoạt động mang tính chất chung
toàn công ty. Vi dụ: Chi phí phục vụ toàn công ty: định phí chung; Chi phí phục vụ
cho bộ phận A: định phí bộ phận.

* Số dư bộ phận: là hiệu số giữa số dư đảm phí bộ phận và định phí bộ phận,
số dư bộ phận là chỉ tiêu được dung để phục vụ cho việc ra các quyết định liên
quan đến dài hạn (những quyết định liên quan đến ngắn hạn người ta thường dung
số dư đảm phí để quyết định: vì trong ngắn hạn người ta không cần bù đắp định
phí).

(Chi phí kiểm soát được là những khoản chi phí thuộc quyền quyết định của
bộ phận nào đó, chi phí không kiểm soát được là những khoản chi phí như chi phí
khấu hao TSCĐ do từ trên phân bổ xuống và bộ phận không quyết định được)

- Đối với trung tâm đầu tư: Để đánh giá trách nhiệm quản lý của các trung
tâm đầu tư người ta thường sử dụng chỉ tiêu ROI hoặc chỉ tiêu thu nhập thặng dư

 ROI = (P/DT) X (DT/VĐT)

P/DT: Số dư
DT/VĐT: Vòng quay vốn
Muốn tăng ROI thì thực hiện một trong ba cách sau:
- Tăng doanh thu;
- Giảm chi phí;
- Giảm vốn đầu tư: Mức độ đầu tư vào các  khoản phải thu phải giảm

xuống (đừng để chiếm dụng vốn nhiều) có như vậy mới tăng vòng quay
vốn (hoặc giảm lượng dự trữ tồn kho không cần thiết)

 Thu nhập thặng dư: Là phần lợi nhuận mà một trung tâm đầu tư có khả năng
đạt được do có tỷ lệ hoàn vốn thực hiện cao hơn tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu tính
trên vốn hoạt động.

Ví dụ: Hãy nghiên cứu các số liệu dưới đây đối với hai bộ phận A và B thuộc
một tổng công ty.

Bộ phận A được đánh giá bởi ROI;
Bộ phận B được đánh giá bởi thu nhập thặng dư.
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Chỉ tiêu Bộ phận A Bộ phận B
- Vốn hoạt động bình quân 100.000 100.000
- Lợi nhuận 20.000 20.000
- ROI 20%
- Tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu 15.000
- Thu nhập thặng dư 5.000
(Thu nhập thặng dư: chênh lệch giữa lợi nhuận thực hiện và lợi nhuận ở mức tỷ
lệ hoàn vốn tối thiểu)

Giả sử mỗi bộ phận trên đều có cơ hội thực hiện việc đầu tư 25.000 cho một
công trình mới và đem lại tỷ lệ hoàn vốn là 18% trên vốn đầu tư. Chúng ta hãy xem
xét thái độ của nhà quản lý bộ phận A và bộ phận B đối với cơ hội đầu tư mới này.

- Đối với nhà quản lý bộ phận A, ông ta sẽ bỏ qua cơ hội đầu tư mới này bởi
vì ROI của ông ta hiện tại là 20% vì thế nếu thực hiện việc đầu tư mới này thì ROI
của bộ phận A sẽ bị giảm xuống. Cụ thể là:

= (20.000 +18% x 25.000)/(100.000 + 25.000) = 19,6%.

- Đối với nhà quản lý bộ phận B, ngược lại rất quan tâm đến cơ hội đầu tư
mới này vì ông ta không bị ràng buộc bởi ROI mà bị ràng buộc bởi thu nhập thặng
dư cho nên bất kỳ một cơ hội đầu tư mới nào có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư lớn hơn tỷ lệ
hoàn vốn tối thiểu đều tăng thu nhập thặng dư của bộ phận B, cụ thể: thu nhập
thặng dư của bộ phận B sau khi thực hiện việc đầu tư mới là:

= 5.000 + (25.000 x 18%) - (25.000 x 15%) = 5.750

Nhận xét: ROI có thể sẽ cản trở việc hướng đến mục tiêu chung của toàn công
ty nhưng thu nhập thặng dư thì lại không đánh giá một cách chính xác trách nhiệm
quản lý của các trung tâm đầu tư có qui mô khác bởi vì nó thiên về các trung tâm
đầu tư có qui mô lớn hơn.

Ví dụ: Hãy xem xét việc tính toán thu nhập thặng dư của hai bộ phận X và Y
dưới đây:

Chỉ tiêu Bộ phận X Bộ phận Y
- Vốn hoạt động bình quân 1.000.000 250.000
- Lợi nhuận 120.000 40.000
- Tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu 10% 100.000 25.000
- Thu nhập thặng dư: 20.000 15.000

Quan sát dữ liệu trên ta thấy rằng bộ phận X có thu nhập thặng dư chỉ lớn
bằng 1,33 lần Y nhưng bộ phận X có vốn hoạt động cao gấp 4 lần bộ phận Y.
Như vậy, bộ phận X có thu nhập thặng dư lớn hơn chắc chắn là do có qui mô
lớn hơn chứ không phải do chất lượng quản lý tốt hơn.

Để khắc phục nhược điểm này ta có thể sử dụng chỉ tiêu là tỷ lệ thu nhập
thặng dư.
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= (Thu nhập thặng dư/ vốn đầu tư) x 100%

Bộ phận X = (20.000/1.000.000) x 100% = 2%
Bộ phận Y = (15.000/250/000) x 100% = 6%
 Chất lượng quản lý bộ phận Y tốt hơn bộ phận X về vốn đầu tư.
III. Định giá sản phẩm chuyển giao
1. Sản phẩm chuyển giao

Sản phẩm chuyển giao là sản phẩm được chuyển giao từ bộ phận này sang bộ
phận khác trong cùng một doanh nghiệp.

Định giá sản phẩm chuyển giao là xác định giá chuyển giao cho các sản
phẩm chuyển giao.

2. Các phương pháp định giá sản phẩm chuyển giao
Có 3 phương pháp định giá sản phẩm chuyển giao :

* Phương pháp định giá sản phẩm chuyển giao theo chi phí.
* Phương pháp định giá sản phẩm chuyển giao theo giá thị trường.
* Phương pháp định giá sản phẩm chuyển giao theo thương lượng.
2.1 Định giá sản phẩm chuyển giao theo chi phí.
Theo phương pháp này, các chi phí có thể làm cơ sở định giá sản phẩm

chuyển giao là :
- Gía thành đơn vị
- Gía thành toàn bộ
- Biến phí đơn vị
Ưu điểm nổi bật của phương pháp định giá sản phẩm chuyển giao theo chi

phí là đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, định giá sản phẩm chuyển giao theo chi
phí có những nhược điểm sau :

* Chỉ có bộ phận nhận chuyển giao cuối cùng mới có thể xác định được
KQKD.

* Không khuyến khích các bộ phận chuyển giao kiểm soát tốt chi phí.
* Không có căn cứ để ra quyết định chuyển giao.

Để thấy rõ các nhược điểm trên, ta xem xét ví dụ sau :
Công ty TNHH Memcaruaoichan có hai bộ phận A và B. Bộ phận A đang

sản xuất sản phẩm A1 và bán ra thị trường với giá 30.000đ/SP, biến phí đơn vị là
10.000đ/SP. Bộ phận B đang mua SP A2 từ nhà cung cấp bên ngoài với giá
25.000đ/SP. Các nhà quản trị Công ty Memcaruaoichan muốn bộ phận A chuyển
toàn bộ năng lực sản xuất sang sản xuất sản phẩm A2 mà bộ phận B cần. Loại sản
phẩm này có biến phí đơn vị là 8.000đ/SP. Thời gian sản xuất hai loại SP trên như
nhau.

Phân tích: Việc bộ phận A ngừng kinh doanh SP A1 để chuyển sang sản xuất
sản phẩm A2 mà bộ phận B cần dường như là một quyết định đúng đắn vì biến phí
đơn vị đơn vị SP A2 chỉ có 8.000đ/SP trong khi biến phí đơn vị SP A1 là
10.000đ/SP, và bộ phận B lại đang mua từ bên ngoài với giá 25.000đ/SP. Nếu chỉ
nhìn vào chi phí (biến phí hoặc giá thành đơn vị) sẽ không cung cấp cho nhà quản
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trị thông tin cần thiết để đi đến quyết định đúng đắn, do việc sản xuất sản phẩm
mới nhìn bề ngoài có vẻ là một quyết định đúng đắn, nhưng đôi khi có thể bị đánh
lừa.

Ở trường hợp này, giả sử giá chuyển giao là biến phí đơn vị (8.000đ/SP), thì
chỉ có bộ phận nhận chuyển giao cuối cùng sau khi bán ra ngoài mới có thể xác
định được lợi nhuận. Các bộ phận khác (bộ phận A) không có lợi nhuận do giá
chuyển giao và chi phí như nhau. Như vậy, việc đánh giá thành quả quản lý bằng
ROI và RI không thể thực hiện được.

Định giá sản phẩm chuyển giao theo chi phí (ví dụ theo biến phí đơn vị
8.000đ/SP A2), không phải là cơ sở tốt để so sánh với giá cung cấp từ bên ngoài
(25.000đ/SP A2) để đi đến quyết định chuyển giao hay không chuyển giao. Lợi
nhuận trên phạm vi toàn công ty có thể bị ảnh hưởng xấu do chuyển giao, nhưng
nhà quản trị có thể không hề biết hết điều đó.

Ở ví dụ trên, nếu giá chuyển giao dựa vào chi phí bộ phận A được chuyển
sang bộ phận B, sẽ không khuyến khích bất kỳ ai kiểm soát chi phí. Bộ phận
nhận chuyển giao cuối cùng (bộ phận B), sẽ gánh chịu mọi sự lãng phí và kém hiệu
quả từ các bộ phận chuyển giao và trên phạm vi toàn doanh nghiệp sẽ phải gánh
chịu một tỷ suất lợi nhuận kém cỏi so với các đối thủ cạnh tranh.

2.2 Định giá sản phẩm chuyển giao theo giá thị trường
Theo phương pháp này, doanh nghiệp có thể chọn giá bán cho khách hàng

bên ngoài,… hoặc giá bán của sản phẩm tương tự trên thị trường… để sử dụng làm
giá chuyển giao nội bộ doanh nghiệp.

Đây được xem là cách định giá bán sản phẩm chuyển giao tốt nhất. Vì sử
dụng giá thị trường sẽ làm cho việc đánh giá thành quả trên cơ sở lợi nhuận có thể
thực hiện được ở nhiều mức độ của một tổ chức. Bằng việc sử dụng giá thị trường
để kiểm soát sự chuyển giao, tất cả các bộ phận đều có thể xác định được lợi nhuận
chứ không phải chỉ có bộ phận cuối cùng. Cách tiếp cận giá thị trường còn giúp cho
các nhà quản trị biết được khi nào nên chuyển giao khi nào không nên.

Nguyên tắc chung trong việc định giá chuyển giao theo giá thị trường là:
* Bộ phận nhận chuyển giao phải mua của bộ phận chuyển giao trong nội bộ

khi bộ phận chuyển giao đáp ứng được tất cả các điều kiện của giá mua ngoài và
muốn bán nội bộ.

* Nếu bộ phận chuyển giao không đáp ứng được tất cả các điều kiện của giá
mua ngoài thì bộ phận nhận chuyển giao có quyền mua ngoài.

* Doanh nghiệp sẽ giải quyết những bất đồng giữa các bộ phận liên quan đến
giá chuyển giao để không ảnh hưởng đến mục tiêu chung của doanh nghiệp.

2.3 Định giá sản phẩm chuyển giao theo thương lượng.
Trong nhiều trường hợp, các bộ phận trong doanh nghiệp có thể tự thương

lượng giá chuyển giao thấp hơn giá thị trường. Ví dụ, chi phí bán hàng và quản
lý doanh nghiệp có thể được cắt giảm khi chuyển giao nội bộ, hoặc số lượng
chuyển giao nội bộ đủ lớn để thực hiện chiết khấu thương mại. Ngoài ra, giá
chuyển giao cũng có thể được thương lượng khi sản phẩm chuyển giao được sản
xuất từ năng lực sản xuất nhàn rỗi…Thông tin về chi phí và thị trường có thể



CHƯƠNG 5: KE TOAN TRUNG TAM TRACH NHIEM GV: TS Trương Văn Khánh

36

được sử dụng trong sự thương lượng này, nhưng không đòi hỏi giá chuyển giao
được chọn phải có bất kỳ mối liên hệ đặc biệt nào đối với thông tin về chi phí
hoặc thị trường.

3. Nguyên tắc xác định giá chuyển giao
Mục tiêu của việc định giá chuyển giao là nhằm khuyến khích các nhà quản

trị bộ phận có liên quan đến việc chuyển giao hướng đến mục tiêu chung. Muốn
vậy, giá chuyển giao phải kết hợp hài hoà lợi ích của các bên tham gia chuyển giao
với lợi ích của toàn doanh nghiệp.

Việc xác định giá chuyển giao tối thiểu làm cơ sở xác định giá chuyển giao
là khởi điểm của việc định giá sản phẩm chuyển giao hướng đến mục tiêu chung.
Gía chuyển giao tối thiểu là giới hạn thấp nhất của giá chuyển giao để bộ phận
chuyển giao không bị thiệt hại, đồng thời cũng không có lợi hơn so với bán ra
ngoài.

Chi phí cơ hội ở đây là phần lợi ích lớn nhất bị mất đi xét trên toàn doanh
nghiệp nếu sản phẩm được chuyển giao nội bộ. Phải phân biệt chi phí sản xuất và
chuyển giao với chi phí cơ hội vì trên sổ kế toán chỉ ghi chép chi phí sản xuất và
chuyển giao còn chi phí cơ hội thì không.

Chi phí sản xuất và chuyển giao đơn vị sản phẩm thường là biến phí đơn vị
sản phẩm chuyển giao ; chi phí cơ hội đơn vị đối với toàn doanh nghiệp là số dư
đảm phí bị mất đi tính cho một sản phẩm chuyển giao do mất cơ hội bán ra ngoài vì
chuyển giao nội bộ. Lúc này, giá chuyển giao tối thiểu được tính như sau :

Ví dụ : Sử dụng số liệu của Công ty TNHH Memcaruaoichan.
Xác định giá chuyển giao tối thiểu.
Biến phí đơn vị sản phẩm chuyển giao 8.000đ/sp
Cộng : Số dư đảm phí bị mất đi/SP chuyển giao

(30.000-10.000) 20.000đ/sp
Giá chuyển giao tối thiểu 28.000đ/sp
Với giá chuyển giao này, các nhà quản trị của Công ty sẽ không còn ý định

chuyển giao sản phẩm A2 của bộ phận A cho bộ phận B nữa vì mua ngoài với giá
chỉ 25.000đ/sp trong khi giá chuyển giao tối thiểu là 28.000đ/SP.

Nếu sản phẩm A2 được sản xuất từ năng lực sản xuất nhàn rỗi có chi phí
cơ hội ? Giá chuyển giao là bao nhiêu?.

Gía chuyển
giao tối thiểu =

Chi phí sản xuất và
chuyển giao đơn vị
sản phẩm

+
Chi phí cơ hội đơn
vị sản phẩm

Gía chuyển
giao tối thiểu =

Biến phí đơn vị sản
phẩm chuyển giao +

Số dư đảm phí bị
mất đi tính cho một
đơn vị sản phẩm
chuyển giao
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CHƯƠNG 6

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

I. CƠ CẤU KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CHI PHÍ TRONG ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

1. Cơ cấu kinh tế định giá bán sản phẩm.

1.1 Thị trường cân bằng và giá cả

Trong thị trường tự do, sự tương tác cung cầu đến định giá của một hàng hóa thể
hiện thông qua giá cân bằng. Giá cân bằng là mức giá mà tại đó lượng sản phẩm
người mua muốn mua đúng bằng lượng sản phẩm người bán muốn bán.

 Khi cung không thay đổi và cầu tăng, thì điểm cân bằng sẽ thay đổi tại mức giá
và sản lượng cân bằng mới cao hơn trước. Điểm cần bằng mới là E1

 Khi cung không thay đổi và cầu giảm, thì điểm cân bằng sẽ thay đổi tại mức giá
và sản lượng cân bằng mới thấp hơn trước. Điểm cần bằng mới là E2

 Khi cung tăng và cầu không thay đổi, thì điểm cân bằng sẽ thay đổi tại mức giá
thấp hơn và sản lượng cân bằng mới cao hơn trước. Điểm cần bằng mới là E3

 Khi cung giảm và cầu không thay đổi, thì điểm cân bằng sẽ thay đổi tại mức giá
cao hơn và sản lượng cân bằng mới thấp hơn trước. Điểm cần bằng mới là E4

 Khi cả cung và cầu một mặt hàng cùng thay đổi thì giá cân bằng và lượng cân
bằng sẽ thay đổi tùy thuộc cung cầu thay đổi cùng chiều hay ngược chiều, cùng
một mức độ hay khác mức độ.

1.2 Quan hệ chi phí – thu nhập – lợi nhuận và giá cả sản phẩm.

Định giá sản phẩm phải hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho doanh
nghiệp. Giá bán tối ưu đối với một sản phẩm là giá bán mà chênh lệch giữa tổng
doanh thu và tổng chi phí đạt ở mức lớn nhất.

Đường cung

Đường cầu

Sản lượng

Giá cả

Điểm cân bằng
E0

Q0

P0

E1

E2

Cung giảm

Cung tăng

Cầu tăng

Cầu giảm

E3

E4
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2. Vai trò chi phí trong định giá sản phẩm

 Trong việc xác lập quyết định giá, nhà quản trị phải đương đầu với nhiều yếu tố
không chắc chắn (Cung, cầu, giá cả thị trường …). Vì vậy việc lập giá dựa trên
chi phí sẽ phản ánh một số yếu tố khởi đầu cụ thể khi định giá nên loại bớt
những yếu tố không chắc chắn giúp nhà quản trị xác lập một cách rõ ràng
những yếu tố trong định giá.

 Chi phí gắn liền với những phí tổn cụ thể tại doanh nghiệp trong việc sản xuất
kinh doanh. Vì vậy, xác lập giá dựa trên chi phí giúp cho nhà quản trị nhận biết
được mức giá tối thiểu, mức giá cá biệt, từ đó tránh được tình trạng xây dựng
mức giá quá thấp hoặc quá cao.

 Trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, thì tính
giá dựa trên chi phí giúp nhà quản trị xác lập được mức giá trực tiếp một cách
nhanh hơn để cung cấp cho khách hàng.

Qua phân tích trên chúng ta có thể khẳn định chi phí là căn cứ cụ thể để xác lập
giá làm tiền đề kết hợp với các lý thuyết định giá trong kinh tế vi mô để hoạch định
giá, điều chỉnh giá trong chính sách giá của doanh nghiệp.

II. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG LOẠT.

1. Mô hình chung về định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt.

Định giá bán sản phẩm phải hướng đến mục tiêu của doanh nghiệp. Vì vậy, khi
định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt cần phải đảm bảo được hai yêu cầu sau:

 Bù đắp chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý;

 Cung cấp một mức lợi nhuận cần thiết để đảm bảo mức hoàn vốn và sinh lời
cho vốn hợp lý.

Để định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt thường phân tích giá thành 2 bộ phận:

 Chi phí nền: Là phần cố định trong giá mà giá bán phải đảm bảo được để bù
đắp cho chi phí cơ bản.

TR = P.Q

Q

$

Q

P

TC = TFC +  AVC.Q

TFC
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 Phần tiền cộng thêm: Là phần linh hoạt trong giá dùng để bù đắp linh hoạt
cho chi phí khác và tạo lợi nhuận.

Giá bán = Chi phí nền + Phần tiền cộng thêm

2. Định giá bán sản phẩm sản xuất theo phương pháp chi phí toàn bộ.

Theo phương pháp chi phí toàn bộ:

Giá bán = Chi phí nền + Phần tiền cộng thêm

 Chi phí nền: Bao gồm chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi
phí sản xuất chung.

 Phần tiền cộng thêm: Là phần dùng để bù đắp chi phí lưu thông, chi phí quản
lý và tạo mức lãi hợp lý theo nhu cầu hoàn vốn cần thiết. Nó là bộ phận linh
hoạt khi xây dựng giá.

Tỷ lệ phần tiền cộng thêm có thể xây dựng cho từng sản phẩm, cho nhóm sản
phẩm hoặc toàn doanh nghiệp và nó có thể được xây dựng bằng phương pháp thống
kê kinh nghiệp hay bằng phân tích kinh tế kỹ thuật.

Ví dụ 1: Khảo sát phương pháp tính giá sản phẩm sản xuất hàng loạt theo
phương pháp chi phí toàn bộ của công ty A với số liệu sau:

 Chi phí NVL trực tiếp : 100đ/sp

 Chi phí nhân công trực tiếp : 70đ/sp

 Chi phí sản xuất chung:

+ Biến phí SCX : 20đ/sp

+ Định phí SXC : 60đ/sp

Tổng định phí SXC tính cho mức hoạt động từ 1.000sp đến 1.200sp là 60.000đ

 Chi phí bán hàng:

+ Biến phí bán hàng : 10đ/sp

+ Định phí bán hàng : 60đ/sp

Tổng định phí bán hàng tính cho mức hoạt động từ 1.000sp đến 1.200sp là
60.000ñ

 Chi phí quản lý doanh nghiệp : 80đ/sp

Tỷ lệ phần tiền
cộng thêm

Tổng chi phí
bán hàng

Tổng chi phí
quản lý DN

+ Mức lãi hoàn
vốn mong muốn

+

Tổng chi phí sản xuất
=

Giá bán = Chi phí
sản xuất

Chi phí
sản xuất

x Tỷ lệ phần tiền cộng thêm
tính theo chi phí sản xuất

+
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Tổng định phí quản lý DN tính cho mức hoạt động từ 1.000sp đến 1.200sp là
80.000ñ

Mức lợi nhuận cần đạt được để đảm bảo tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI (Return
on Investment) là 5%, vốn hoạt động bình quân 1.000.000đ.

Số lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ 1.000 sp.

3. Định giá bán sản phẩm sản xuất theo phương pháp chi phí trực tiếp.

Theo phương pháp chi phí trực tiếp:

Giá bán = Chi phí nền + Phần tiền cộng thêm

 Chi phí nền: Là phần giá cố định dùng để bù đắp biến phí SX, biến phí bán
hàng, biến phí quản lý doanh nghiệp.

 Phần tiền cộng thêm: Là phần linh hoạt bao gồm một phần để bù đắp định
phí SX, định phí bán hàng, định phí QLDN và một phần để đảm bảo cho
mức lãi hợp lý theo nhu cầu hoàn vốn mong muốn.

Tỷ lệ phần tiền cộng thêm có thể xây dựng cho từng sản phẩm, cho nhóm sản
phẩm hoặc toàn doanh nghiệp và nó có thể được xây dựng bằng phương pháp thống
kê kinh nghiệp hay bằng phân tích kinh tế kỹ thuật.

Tỷ lệ phần
tiền cộng

thêm

Định phí
bán hàng

Định phí
quản lý DN + Mức lãi hoàn

vốn mong muốn
+

Tổng biến phí sản xuất kinh doanh
=

Định phí
sản xuất +

Giá bán    = Biến phí sản
xuất KD

Biến phí sản
xuất KD

x Tỷ lệ phần tiền cộng thêm
tính theo biến phí SXKD

+

PHIẾU TÍNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG LOẠT
(Theo phương pháp chi phí toàn bộ)

1. Chi phí nền
 Chi phí NVL trực tiếp : 100 đ/sp
 Chi phí nhân công trực tiếp :   70 đ/sp
 Chi phí SXC :   80 ñ/sp

Tổng cộng : 250 đ/sp
2. Tỷ lệ phần tiền cộng thêm:

(70.000ñ + 80.000ñ + 50.000ñ) / (250ñ/sp x 1.000sp) = 0,8
3. Đơn giá bán : 250ñ/sp + (250ñ x 0,8) = 450ñ/sp
4. Tổng giá bán (1.000sp) : 450ñ/sp x 1.000sp = 450.000ñ

Ký duyết giá Ngày …. Tháng … năm …….
Người lập phiếu
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Ví dụ 2: Căn cứ số liệu Công ty A ở ví dụ 1

4. Những điều cần lưu ý khi định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt.

 Với công thức tính giá bán dựa vào chi phí nền và phần cộng thêm dẽ làm cho
nhà quản trị định giá có khuynh hướng bỏ qua mối quan hệ chi phí – khối lượng
– lợi nhuận. Đôi khi việc định giá quá cao làm cho mục tiêu doanh nghiệp bị
phá vỡ vì sản lượng, doanh thu không đạt đến mức mong muốn hoặc giá bán
quá thấp làm doanh nghiệp chìm ngập trong đơn đặt hàng nhưng kết quả không
cao.

 Khi định giá, nhà quản trị dễ lầm tưởng chi phí quyết định giá, trong khi đó giá
chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác khá phức tạp như thị hiếu, quảng cáo,
thẩm mỹ ….

 Tỷ lệ cộng thêm thích hợp trong giai đoạn này nhưng không thích hợp trong giai
đoạn khác, nên cần điều chính cho phù hợp.

 Một doanh nghiệp sử dụng nhiều dây chuyền sản xuất, hoặc trên cùng một dây
chuyền có nhiều công đoạn. Điều này đòi hỏi phải xác lập phần tiền cộng thêm
linh hoạt hơn theo từng dây chuyền sản xuất.

III. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM THEO GIÁ LAO ĐỘNG VÀ GIÁ NGUYÊN
VẬT LIỆU SỬ DỤNG.

1. Điều kiện vận dụng mô hình định giá bán sản phẩm theo giá lao động và giá
nguyên vật liệu sử dụng.

Định giá bán sản phẩm theo giá lao động và giá nguyên vật liệu sử dụng thường
được áp dụng để tính giá bán những sản phẩm mà quá trình sản xuất kinh doanh
chúng chịu chi phối chủ yếu bởi hai yếu tố cơ bản là lao động trực tiếp và NVL sử
dụng, như hoạt động sửa chữa, hoạt động gia công hàng hóa, dịch vụ du lịch ….

PHIẾU TÍNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG LOẠT
(Theo phương pháp chi phí trực tiếp)

1. Chi phí nền
 Biến phí sản xuất : 190 đ/sp
 Biến phí bán hàng : 10 đ/sp
 Biến phí quản lý DN : 0 đ/sp

Tổng cộng : 200 đ/sp
2. Tỷ lệ phần tiền cộng thêm:

(60.000ñ + 60.000ñ + 80.000ñ + 50.000ñ) / (200ñ/sp x 1.000sp) = 1,25
3. Đơn giá bán : 200ñ/sp + (200ñ x 1,25) = 450ñ/sp
4. Tổng giá bán (1.000sp) : 450ñ/sp x 1.000sp = 450.000ñ

Ký duyết giá Ngày …. Tháng … năm …….
Người lập phiếu
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2. Mô hình định giá bán sản phẩm theo giá lao động và giá nguyên vật liệu sử
dụng.

Giá bán = Giá lao động + Giá NVL sử dụng

 Giá lao động: Giá nhân công được xây dựng gồm những thành phần sau:

+ Giá lao động trực tiếp: Bộ phận này là phần cứng của giá lao động, là mức
giá bảo đảm bù đắp cho chi phí của nhân công trực tiếp thực hiện hoạt động
sản xuất kinh doanh như tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương của công
nhân trực tiếp.

+ Phụ phí lao động (phụ phí nhân công): Là phần linh hoạt của giá lao động
được cộng thêm dùng để bù đắp chi phí phục vụ, chi phí lưu thông, chi phí
quản lý liên quan đến việc phục vụ, quản lý hoạt động của công nhân trực
tiếp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh như tiền lương và các khoản
trích theo lương bộ phận phục vụ nhân công, chi phí NVL, công cụ dùng
trong hành chính văn phòng bộ phận lao động, chi phí khấu hao tài sản của
bộ phận lao động …. Phụ phí nhân công có thể tính theo tỷ lệ phụ phí nhân
công hoặc tính theo phụ phí nhân công của mỗi giờ lao động trực tiếp.

Nếu tính theo tỷ lệ phụ phí nhân công thì:

Phụ phí nhân công = Chi phí NC trực tiếp x Tỷ lệ phụ phí nhân công

Nếu tính theo phụ phí nhân công của mỗi giờ lao động trực tiếp thì:

+ Mức lợi nhuận hoàn vốn mong muốn: Đây là phần tiền cộng thêm linh hoạt
để đạt được mức lợi nhuận thỏa mãn nhu cầu hoàn vốn hợp lý. Mức lợi
nhuận thường được xây dựng theo giờ công lao động trực tiếp.

 Giá nguyên vật liệu sử dụng: Giá NVL thường được xây dựng gồm những phần
cơ bản sau:

+ Giá mua (giá hóa đơn) của NVL sử dụng trực tiếp: Đây chính là mức giá
trên hóa đơn mua NVL sử dụng trực tiếp cho công việc sản xuất kinh doanh.

+ Phụ phí vật tư: Là bộ phận linh hoạt được xây dựng cộng thêm để bù đắp
các phụ phí NVL như chi phí đặt hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ,
chi phí lưu kho, chi phí lương bộ phận quản lý NVL, chi phí khấu hao kho
hàng bến bãi ….

Phụ phí nhân công của
mỗi giờ lao động trực tiếp

Tổng phụ phí nhân công ước tính

Tổng số giờ lao động trực tiếp ước tính
=

Phụ phí nhân công = Số giờ lao động trực tiếp   x Phụ phí nhân công của
mỗi giờ lao động trực tiếp.

Tỷ lệ phụ phí
nhân công

Tổng phụ phí nhân công ước tính

Tổng chi phí nhân công trực tiếp ước tính
=
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Phụ phí vật tư  = Giá hóa đơn vật tư sử dụng x Tỷ lệ phụ phí vật tư.

+ Mức lợi nhuận hoàn vốn mong muốn: Đây là bộ phận linh hoạt cộng thêm
nhằm tạo mức lợi nhuận thỏa mãn tỷ lệ hoàn vốn vật tư.

Ví dụ 3: Công ty B hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa ô tô, áp dụng phương
pháp định giá bán sản phẩm theo giá lao động và giá NVL. Trong năm X, công ty
có tài liệu kế hoạch như sau:

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ

Chỉ tiêu Bộ phận sửa
chữa (đ)

Bộ phận phụ
tùng (đ)

1. Lương công nhân cơ khí
2. Lương quản lý dịch vụ
3. Lương quản lý vật tư
4. Lương nhân viên văn phòng
5. Trích theo lương
6. Trợ cấp ngoài lương (10%)
7. Phí phục vụ các bộ phận
8. Khấu hao TSCĐ
9. Giá mua vật tư, phụ tùng

400.000.000
20.000.000

-
30.000.000
85.500.000
45.000.000
19.500.000

200.000.000
-

-
-

40.000.000
10.000.000

9.500.000
5.000.000
5.500.000

30.000.000
400.000.000

Tổng cộng 800.000.000 500.000.000

Lợi nhuận mong muốn của công ty D hằng năm là 20% trên vốn hoạt động.

Công ty B có 20 công nhân cơ khí làm việc 40 giờ/tuần, 50 tuần/năm. Số tiền lãi
mong muốn đối với lao động là 2.000đ/h, tiền lãi mong muốn đối với vật tư là
12,5% trên giá hóa đơn sử dụng. Căn cứ phương pháp tính giá bán sp theo giá lao
động và nvl, công ty có bảng chiết tính giá chi tiết cho năm kế hoạch như sau:

Tổng số giờ làm việc trong năm: 20 x 40h/tuần x 50 tuần = 40.000h

BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ LAO ĐỘNG VÀ VẬT TƯ KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu
Giá lao động Giá vật tư

Tổng cộng
(ñ)

Đơn vị tính
(ñ/h)

Tổng cộng
(ñ)

Tỷ lệ
(%)

I. Chi phí nhân công trực tiếp

1. Lương công nhân cơ khí
2. Trích theo lương [(400tr/450tr) x 85,5tr]

400.000.000
76.000.000

10.000
1.900

Tổng cộng 476.000.000 11.900 - -

Tỷ lệ phụ
phí vật tư

Tổng phụ phí vật tư ước tính

Tổng chi phí mua NVL trực tiếp ước tính
=



8

II. Giá hóa đơn mua vật tư, phụ tùng - - 400.000.000 100

III. Các loại chi phí khác - - - -

1. Lương quản lý dịch vụ
2. Lương quản lý vật tư
3. Lương nhân viên văn phòng
4. Trích theo lương
5. Trợ cấp ngoài lương (10%)
6. Phí phục vụ các bộ phận
7. Khấu hao TSCĐ

20.000.000
-

30.000.000
9.500.000

45.000.000
19.500.000

200.000.000

500
-

750
237,5
1.125
487,5
5.000

-
40.000.000
10.000.000

9.500.000
5.000.000
5.500.000

30.000.000

-
-

Tổng cộng 324.000.000 8.100 100.000.000 25

IV. Lợi nhuận mong muốn (20% trên vốn
hoạt động) 80.000.000 2.000 50.000.000 12,5

Nếu một khách hàng yêu cầu thực hiện dịch vụ sửa chữa ô tô với giá vật tư
50.000.000đ, lao động trực tiếp 500h. Căn cứ vào phương pháp tính giá bán sản
phẩm theo lao động và giá nguyên vật liệu sử dụng, ta có bản chiết tính giá dịch vụ
sửa chữa ô tô như sau:

PHIẾU TÍNH GIÁ SẢN PHẨM
(Theo giá lao động và giá nguyên vật liệu sử dụng)

 Chi phí lao động trực tiếp: 500h x 11.900đ/h
 Phụ phí nhân công: 500h x 8.100đ/h
 Lợi nhuận mong muốn: 500h x 2.000đ/h
(1) Tổng giá lao động
 Chi phí vật tư sử dụng
 Phụ phí vật tư sử dụng: 25% x 50.000.000đ
 Lợi nhuận mong muốn: 12,5% x 50.000.000đ
(2) Tổng giá vật tư sử dụng
(3) Giá dịch vụ sửa chữa ô tô

5.950.000ñ
4.050.000
1.000.000

11.000.000
50.000.000
12.500.000

6.250.000
68.750.000
79.750.000

Ngày ….. tháng ….. năm …..
Người duyệt giá                                                                   Người lập giá

3. Định giá bán sản phẩm theo giá lao động.

Áp dụng trong trường hợp hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu sử dụng lao
động và chi phí lao động hoặc trong hoạt động sản xuất kinh doanh phần vật tư sử
dụng do bên đặt hàng cung cấp. Điều đặc biệt cần quan tâm đối với phương pháp
định giá này là toàn bộ chi phí khác không phải chi phí lao động trực tiếp) được tính
vào chi phí phục vụ nhân công.
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Ví dụ 4: Lấy số liệu Công ty B, giả sử công ty chuyên thực hiện gia công sửa
chữa cho khách hàng thì bảng chiết tính giá theo giá lao động trong năm kế hoạch
như sau:

BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ LAO ĐỘNG KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu
Giá lao động

Tổng cộng
(ñ)

Đơn vị
tính (ñ/h)

I. Chi phí nhân công trực tiếp

1. Lương công nhân cơ khí
2. Trích theo lương [(400tr/450tr) x 85,5tr]

400.000.000
76.000.000

10.000
1.900

Tổng cộng 476.000.000 11.900

II. Giá hóa đơn mua vật tư, phụ tùng - -

III. Các loại chi phí khác - -

1. Lương quản lý dịch vụ
2. Lương quản lý vật tư
3. Lương nhân viên văn phòng
4. Trích theo lương
5. Trợ cấp ngoài lương (10%)
6. Phí phục vụ các bộ phận
7. Khấu hao TSCĐ

20.000.000
40.000.000
40.000.000
19.000.000
50.000.000
25.000.000

230.000.000

500
1.000
1.000

475
1.250

625
5.750

Tổng cộng 424.000.000 10.600

IV. Lợi nhuận mong muốn (20% trên vốn hđ) (80+50) 130.000.000 3.250

Như vậy, nếu Công ty B thực hiện hợp đồng sửa chữa ô tô trên với phần vật tư
sử dụng do bên đặt hàng cung cấp, phiếu tính giá dịch vụ như sau:

PHIẾU TÍNH GIÁ SẢN PHẨM
(Theo giá lao động)

 Chi phí lao động trực tiếp: 500h x 11.900đ/h
 Chi phí phục vụ nhân công: 500h x 10.600đ/h
 Lợi nhuận mong muốn: 500h x 3.250đ/h

Giá dịch vụ sửa chữa ô tô

5.950.000ñ
5.300.000ñ
1.625.000ñ

12.875.000ñ

Ngày ….. tháng ….. năm …..
Người duyệt giá                                                                   Người lập giá

Giá bán sản phẩm
Giá lao động trực tiếp
Chi phí phục vụ nhân công
Lợi nhuận mong muốn trên vốn hoạt động
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4. Định giá bán sản phẩm theo giờ vận hành máy móc thiết bị và vật tư.

Phương pháp định giá này căn cứ số giờ máy hoạt động để lập giá.

 Giá vận hành máy móc thiết bị bao gồm những bộ phận được chiết tính như
sau:

 Chi phí vận hành máy móc thiết bị:

+ Khấu hao máy móc thiết bị

+ Chi phí nhiên liệu, năng lượng vận hành máy móc thiết bị.

 Chi phí phục vụ máy móc thiết bị:

+ Chi phí lao động vận hành máy

+ Chi phí lao động phục vụ, bảo trì máy móc thiết bị

+ Chi phí lao động quản lý

+ Chi phí NVL, công cụ, dụng cụ gián tiếp dùng máy móc thiết bị

+ Chi phí khác liên quan đến máy móc thiết bị: sửa chữa, bảo trì, thuế …

 Lợi nhuận mong muốn = Vốn hoạt động x Tỷ lệ hoàn vốn mong muốn.

 Giá nguyên vật liệu sử dụng: Giá NVL thường được xây dựng gồm những phần
cơ bản sau:

 Giá mua (giá hóa đơn) của NVL sử dụng trực tiếp: Đây chính là mức giá trên
hóa đơn mua NVL sử dụng trực tiếp cho công việc sản xuất kinh doanh.

 Phụ phí vật tư: Là bộ phận linh hoạt được xây dựng cộng thêm để bù đắp các
phụ phí NVL như chi phí đặt hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ, chi phí
lưu kho, chi phí lương bộ phận quản lý NVL, chi phí khấu hao kho hàng bến bãi
….

Phụ phí vật tư  = Giá hóa đơn vật tư sử dụng x Tỷ lệ phụ phí vật tư.

 Mức lợi nhuận hoàn vốn mong muốn: Đây là bộ phận linh hoạt cộng thêm nhằm
tạo mức lợi nhuận thỏa mãn tỷ lệ hoàn vốn vật tư.

Tỷ lệ phụ
phí vật tư

Tổng phụ phí vật tư ước tính

Tổng chi phí mua NVL trực tiếp ước tính
=

Giá bán sản phẩm

Chi phí vận hành máy móc
Chi phí phục vụ máy móc
Lợi nhuận mong muốn

Giá hóa đơn NVL sử dụng
Phụ phí NVL
Lợi nhuận mong muốn

Giá vận hành máy móc

Giá nguyên vật liệu
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Ví dụ 5: Khảo sát phương pháp tính giá theo giờ vận hành máy móc thiết bị và
vật tư sử dụng của Công ty D chuyên gia công tiện các thiết bị, chi tiết máy với chi
phí kế hoạch như sau:

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ

Chỉ tiêu
Bộ phận vận
hành MMTB

(ñ)

Bộ phận phụ
tùng, vật tư (đ)

1. Khấu hao máy móc thiết bị (1 năm vận
hành 5.000h)

2. Chi phí nhiên liệu
3. Lương công nhân viên
4. Lương nhân viên quản lý vật tư
5. Lương nhân viên văn phòng
6. Các khoản trích theo lương
7. Trợ cấp ngoài giờ
8. Phí phục vụ khác
9. Giá mua vật tư, phụ tùng

200.000.000

50.000.000
90.000.000

-
10.000.000
19.000.000
11.000.000
20.000.000

-

-

-
-

10.000.000
4.000.000
2.660.000
1.340.000
2.000.000

80.000.000

Tổng cộng 400.000.000 100.000.000

Lợi nhuận mong muốn của công ty D hằng năm là 20% trên vốn hoạt động với
tổng số vốn 250.000.000đ.

BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ MMTB VÀ VẬT TƯ KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu
Giá vận hành MMTB Giá vật tư

Tổng cộng
(ñ)

Đơn vị tính
(ñ/h)

Tổng cộng
(ñ)

Tỷ lệ
(%)

I. Chi phí vận hành MMTB

1. Khấu hao MMTB (tính cho 5.000h/năm)
2. Nhiên liệu

200.000.000
50.000.000

40.000
10.000

Tổng cộng 250.000.000 50.000 - -

II. Giá hóa đơn mua vật tư - - 80.000.000 100

III. Các loại chi phí khác - - - -

1. Lương công nhân tiện
2. Lương quản lý mua và quản lý vật tư
3. Lương nhân viên văn phòng
4. Trích theo lương
5. Trợ cấp ngoài lương
6. Chi phí khác

90.000.000
-

10.000.000
19.000.000
11.000.000
20.000.000

18.000
-

2.000
3.800
2.200
4.000

-
10.000.000

4.000.000
2.660.000
1.340.000
2.000.000

-
-

Tổng cộng 150.000.000 30.000 20.000.000 25
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IV. Lợi nhuận mong muốn (phân theo tỷ lệ) 40.000.000 8.000 10.000.000 12,5

Nếu Công ty D thực hiện hợp đồng tiện một số thiết bị với định mức số giờ tiện
100h máy, vật tư sử dụng theo giá hóa đơn 5.000.000đ. Căn cứ vào phương pháp
tính giá bán sản phẩm theo số giờ vận hành máy móc thiết bị và vật tư sử dụng thì
giá bán sản phẩm được chiết tính như sau:

PHIẾU TÍNH GIÁ SẢN PHẨM
(Theo giờ vận hành máy và vật tư sử dụng)

 Chi phí vận hành máy móc thiết bị: 100h x 50.000đ/h
 Phụ phí phục vụ máy móc thiết bị: 100h x 30.000đ/h
 Lợi nhuận mong muốn: 100h x 8.000đ/h
(1) Tổng cộng giá vận hành MMTB
 Giá mua vật tư sử dụng
 Phụ phí vật tư sử dụng: 25% x 5.000.000đ
 Lợi nhuận mong muốn: 12,5% x 5.000.000đ
(2) Tổng giá vật tư sử dụng
(3) Tổng cộng giá dịch vụ

5.000.000
3.000.000

800.000
8.800.000
5.000.000
1.250.000

625.000
6.875.000

15.675.000

Ngày ….. tháng ….. năm …..
Người duyệt giá                                                                   Người lập giá

IV. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM MỚI

1. Những vấn đề cơ bản khi định giá sản phẩm mới.

Các doanh nghiệp có thể đặt giá theo nhiều cách khác nhau, nhưng tựu trung giá
cả doanh nghiệp được đặt cho một sản phẩm mới lần đầu tiên phải trải qua những
bước cơ bản sau:

Bước 1: Chọn lựa mục tiêu đặt giá

Thông thường khi định giá sản phẩm doanh nghiệp xem xét giá bán gắn liền với
những mục tiêu sau:

 Sự tồn tại của doanh nghiệp

 Lợi nhuận tối đa

 Doanh thu toái ña

 Sự tăng trưởng doanh số bán hàng

 Lướt qua một thị trường mới: Doanh nghiệp chấp nhận định giá cao.

 Dẫn đạo chất lượng sản phẩm.

Bước 2: Xác định rõ nhu cầu.
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Mỗi loại giá của doanh nghiệp có thể dẫn đến một mức độ khác nhau về nhu
cầu nên có tác động khác nhau đến nhu cầu. Thông thường giá cả cao nhu cầu thấp
và ngược lại.

Bước 3: Ước tính chi phí.

Khi định giá cho một sản phẩm, trước hết giá cả phải bù đắp được chi phí. Vì
vậy, trong định giá phải ước tính chi phí.

Bước 4: Phân tích giá cả của những doanh nghiệp cạnh tranh.

Bước 5: Lựa chọn phương pháp định giá.

Ngoài các phương pháp đã trình bày ở trên, doanh nghiệp cũng có thể định giá
theo hai phương pháp sau:

 Định giá theo giá trị nhận thấy: Theo phương pháp này, người định giá đưa ra
giá bán dựa vào nhận thức của người mua sản phẩm chứ không dựa vào chi phí
của đơn vị tạo ra sản phẩm.

 Định giá theo giá của doanh nghiệp cạnh tranh: Doanh nghiệp căn cứ vào giá
của những đối thủ cạnh tranh để định giá sản phẩm của mình.

Bước 6: Chọn lựa giá sau cùng.

Sự chọn lựa giá sau cùng giúp nhà quản trị thu hẹp lại giá cả.

2. Các kỹ thuật định giá bán sản phẩm mới.

 Thực hiện tiếp thị sản phẩm: Phương pháp này tiến hành bằng cách giới thiệu
sản phẩm mới ở những vùng đã chọn, thường với những giá khác nhau trong
những vùng khác nhau. Bằng cách này doanh nghiệp có thể thu thập số liệu về
sự cạnh tranh mà sản phẩm sẽ phải đương đầu, mối quan hệ giữa số lượng và
giá cả, số dư đảm phí với lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể dự kiến với những
giá bán, những khối lượng bán khác nhau.

 Xác lập giá bán sản phẩm dựa trên chi phí: Nến tảng của phương pháp này là
việc thiết lập giá dựa vào chi phí cá biết mà doanh nghiệp thực hiện quá trình
sản xuất để xác lập giá.

V. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN NHƯỢNG

1. Khái niệm giá sản phẩm chuyển nhượng.

Giá sản phẩm chuyển nhượng thực chất là giá sản phẩm nội bộ, đây là giá bán
sản phẩm giữa các đơn vị thành viên trong một doanh nghiệp, giữa đơn vị cấp dưới
với đơn vị cấp trên trong một doanh nghiệp.

Khi định giá sản phẩm chuyển nhượng người lập giá phải đảm bảo:

 Lợi ích chung của toàn doanh nghiệp.

 Bù đắp chi phí thực hiện sản phẩm của toàn bộ sản phẩm chuyển nhượng.

 Kích thích các bộ phận phấn đấu tiết kiệm chi phí và tăng cường trách nhiệm
với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.



14

Việc lập giá chuyển nhượng thường được xây dựng bằng những phương pháp cơ
bản sau:

 Xác định giá sản phẩm chuyển nhượng theo chi phí thực hiện.

 Xác định giá sản phẩm chuyển nhượng theo giá thị trường.

 Xác định giá sản phẩm chuyển nhượng theo sự thỏa thuận.

2. Định giá sản phẩm chuyển nhượng theo chi phí thực hiện.

Giá sản phẩm chuyển nhượng = Chi phí thực hiện sản phẩm.

Ví dụ 6: Công ty ABC có hai phân xưởng sản xuất, phân xưởng I sản xuất
nguyên vật liệu chính, phân xưởng II sử dụng nguyên vật liệu chính này để sản
xuất sản phẩm A. Theo tài liệu chi phí của phân xưởng I trong 1 tháng như sau:

 Chi phí NVL trực tiếp: 2.000đ/kg NVL

 Chi phí nhân công trực tiếp để sản xuất 1kg NVL : 1.000đ/kg NVL

 Chi phí năng lượng để sản xuất 1kg NVL : 500đ/kg NVL

 Khấu hao TSCĐ sản xuất trong kỳ : 1.000.000 đ

 Chi phí cố định khác trong kỳ sản xuất : 500.000 đ

 Năng lực sản xuất trung bình của phân xưởng I từ 800kg đến 1.200kg NVL
chính.

Giả sử trong kỳ phân xưởng I hoàn thành 1.000kg NVL chính chuyển nhượng
cho phân xưởng II sử dụng để sản xuất sản phẩm A thì giá chuyển nhượng NVL
chính từ phân xưởng I sang phân xưởng II được tính theo chi phí thực hiện như sau:

PHIẾU TÍNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN NHƯỢNG
(Theo chi phí thực hiện)

1. Chi phí NVL trực tiếp
2. Chi phí nhân công trực tiếp
3. Biến phí sản xuất chung
4. Định phí sản xuất chung (1.500.000đ/1.000kg)
Đơn giá chuyển nhượng
Tổng giá chuyển nhượng (5.000đ x 1.000kg)

2.000ñ/kg
1.000ñ/kg

500ñ/kg
1.500ñ/kg
5.000ñ/kg

5.000.000ñ

Ngày ….. tháng ….. năm …..
Người duyệt giá Người lập giá

3. Định giá sản phẩm chuyển nhượng theo giá thị trường.

Giá chuyển nhượng theo giá thị trường được căn cứ vào giá bán sản phẩm trên
thị trường kết hợp với điều kiện cụ thể về tình hình chi phí, thu nhập của bộ phận
thực hiện.
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Ví dụ 7: Lấy số liệu ví dụ 6, giả sử giá bán sản phẩm trên thị trường loại NVL
chính của phân xưởng I là 6.000đ/kg. Giá NVL chính từ phân xưởng I chuyển sang
phân xưởng II được thiết lập như sau:

PHIẾU TÍNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN NHƯỢNG
(Theo giá thị trường)

1. Chi phí NVL trực tiếp
2. Chi phí nhân công trực tiếp
3. Biến phí sản xuất chung
4. Định phí sản xuất chung (1.500.000đ/1.000kg)
5. Số dư đảm phí bị thiệt hại (6.000đ/kg – 5.000đ/kg)
Đơn giá chuyển nhượng
Tổng giá chuyển nhượng (6.000đ x 1.000kg)

2.000ñ/kg
1.000ñ/kg

500ñ/kg
1.500ñ/kg
1.000ñ/kg
6.000ñ/kg

6.000.000ñ

Ngày ….. tháng ….. năm …..
Người duyệt giá                                                                   Người lập giá

4. Định giá sản phẩm chuyển nhượng thông qua thương lượng.

Giá sản phẩm chuyển nhượng được xác lập theo mô hình chung như sau:

Mức phân bổ số dư đảm phí của sản phẩm bán ra ngoài bị thiệt hại được tiến
hành theo thỏa thuận giữa bên bán và bên mua.

Ví dụ 8: Giả sử phân xưởng II cần một loại NVL đặc biệt sản xuất sản phẩm A
mà phân xưởng I đủ điều kiện tiến hành sản xuất. Để tiến hành sản xuất loại NVL
này, phân xưởng I phải hủy bỏ việc sản xuất và kinh doanh loại NVL chính thông
thường 1.000kg. Số lượng và chi phí sản xuất NVL mới như sau:

 Số lượng phân xưởng I nhận sản xuất: 800kg

 Biến phí sản xuất: 5.000đ/kg

Như vậy, giá sản phẩm chuyển nhượng thông qua thương lượng có thể chấp
nhận trong trường hợp này là:

Ghi chuù: 2.500ñ/kg = 1.500.000ñ/1.000kg + (6.000ñ/kg – 5.000ñ/kg)

Giá chuyển
nhượng 1kg NVL 5.000ñ/kg

2.500ñ/kg x 1.000kg
+=

800kg
= 8.125ñ/kg

Đơn giá
chuyển nhượng

Biến phí tính cho mỗi
đơn vị sản phẩm

Mức phân bổ số dư đảm phí của sản
phẩm bán ra ngoài bị thiệt hại+=

Đơn giá
chuyển nhượng

Biến phí tính cho mỗi
đơn vị sản phẩm

Mức phân bổ số dư đảm phí của sản
phẩm bán ra ngoài bị thiệt hại

+=
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Mức giá thỏa thuận có thể điều chỉnh tùy thuộc vào công suất sản xuất NVL
mới của phân xưởng I.

 Nếu phân xưởng I đã hoạt động hết công suất sản xuất thì mức giá thương lượng
được chấp nhận khi >= 8.125đ/kg.

 Nếu phân xưởng I chưa hoạt động hết công suất sản xuất thì mức giá thương
lượng được chấp nhận khi >= 6.875đ/kg (5.000đ/kg + 1.500.000đ / 800kg).
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CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Dự toán là tính toán dự kiến 1 cách toàn diện và phối hợp để chỉ rõ cách thức huy
động các nguồn lực cho hoạt động SXKD trong một thời kỳ được biểu hiện bằng hệ
thống vê số lượng và giá trị.

Dự toán rất cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp, nó là một kế hoạch hành động, nó
lượng hoá các mục đích của tổ chức bằng các chỉ tiêu dự toán cụ thể. Việc lập dự
toán sẽ phục vụ cho chức năng hoạch định và kiểm soát của nhà quản trị đồng thời
nó góp phần hoàn thiện sự truyền tải thông tin và sự hợp tác trong nội bộ tổ chức
(do quá trình lập dự toán từ cấp thấp đến cấp cao, dự toán lập như vậy đảm bảo tính
khả thi của nó, nếu có sự liên hệ nhau sẽ tránh được việc xảy ra mâu thuẫn khi lập
dự toán. Đồng thời nếu không có sự liên hệ nhau thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản
xuất của toàn công ty. Việc lập dự toán chính xác sẽ giúp cho DN chủ động trong
việc huy động các nguồn lực, đặc biệt là về tài chính để tài trợ cho hoạt động
SXKD.

Kỳ lập dự toán thường là 1 năm và được chia thành tháng, quý.
Hệ thống dự toán bao gồm:

1. Dự toán tiêu thụ;
2. Dự toán sản xuất;
3. Dự toán CP NVL trực tiếp;
4. Dự toán CP nhân công trực tiếp;
5. Dự toán CP SX chung;
6. Dự toán CP bán hàng và QLDN;
7. Dự toán tiền (dự toán tài chính);
8. Dự toán về bảng cân đối kế toán;
9. Dự toán về báo cáo kết quả kinh doanh.
I/ Dự toán tiêu thụ.
1/ Mục đích: Nhằm xác định tiềm lực tiêu thụ của DN từ đó làm cơ sở cho việc
lập các dự toán sản xuất, dự toán NVLTT, NCTT, CPSX chung; dự toán chi phí
bán hàng và chi phí QLDN, dự toán tiền,... Ngoài ra, dự toán tiêu thụ còn dự
kiến số tiền sẽ thu được từ quá trình tiêu thụ sản phẩm.

DỰ TOÁN TIÊU THỤ

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Số lượng sản phẩm
tiêu thụ.
- Đơn giá bán bán
- Doanh thu
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SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Kỳ trước chuyển
sang.
- Tiền thu được trong
quý 1.
- Tiền thu được trong
quý 2.
- Tiền thu được trong
quý 3.
- Tiền thu được trong
quý 4.

Tổng cộng

2/ Cơ sở ghi sổ: Căn cứ vào
- Khối lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ trước;
- Chính sách giá cả trong tương lai;
- Đơn đặt hàng chưa thực hiện;
- Đặc tính của các khách hàng tiềm năng.

3/ Phương pháp lập
- Lấy khối lượng sản phẩm tiêu thụ và đơn giá bán dự tính để xác định doanh

thu;
- Số tiền dự kiến thu được của kỳ này sẽ được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

đã thực hiện trong các kỳ trước cộng với tỷ lệ % số tiền thu được trên doanh
thu thực hiện trong kỳ hiện tại.

Ví dụ 1: Công ty TNHH ABC dự kiến tổng sản phẩm A tiêu thụ trong năm 2010 là
150.000 SP, trong đó sản lượng tiêu thụ của từng quý lần lượt chiếm tỷ lệ như sau:
Quý 1: 10%, quý 2: 30%, quý 3: 20%, quý 4: 20%. Đơn giá bán dự kiến là
200.000đ
Tiền bán hàng thu được ngay trong quý phát sinh doanh thu là 70%, số còn lại sẽ
thu được hết trong quý sau. Nợ phải thu khách hàng quý 4 năm trước thể hiện trên
bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2009 là 1.350.000.000đ

Dự toán tiêu thụ sản phẩm A- Năm 2010 tại Công ty TNHH ABC như sau:

Đơn vị tính: trđ

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Số lượng sản phẩm 15.000 45.000 60.000 30.000 150.000
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tiêu thụ.
- Đơn giá bán bán
- Doanh thu

0.2
3.000

0.2
9.000

0.2
12.000

0.2
6.000

0.2
30.000

SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC QUA CÁC QUÝ

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Kỳ trước chuyển
sang.
- Tiền thu được trong
quý 1.
- Tiền thu được trong
quý 2.
- Tiền thu được trong
quý 3.
- Tiền thu được trong
quý 4.

1.350

2.100

-

-

-

-

900

6.300

-

-

-

-

2.700

8.400

-

-

-

-

3.600

4.200

1.350

3.000

9.000

12.000

4.200
Tổng cộng 3.450 7.200 11.100 7.800 29.550

II/ Dự toán sản xuất
1/ Mục đích: Nhằm xác định sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ dự toán,
đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng các dự toán chi phí sản xuất.

2/ Cơ sở lập:
- Khối lượng sản phẩm tiêu thụ: Lấy từ dự toán tiêu thụ.
- Khối lượng tồn kho cuối kỳ được dự tính theo tỷ lệ %.

3/ Phương pháp lập:
Tổng nhu cầu = Kl sản phẩm tiêu thụ + Kl sản phẩm tồn cuối kỳ
Kl sản phầm cần SX = Tổng nhu cầu – Kl sản phẩm tồn đầu kỳ.

DỰ TOÁN SẢN XUẤT
Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Khối lượng sản phẩm
tiêu thụ.
- Khối lượng sản phẩm
tồn kho cuối kỳ.
- Tổng nhu cầu
- Khối lượng sản phẩm
tồn kho đầu kỳ.
- Khối lượng sản phẩm
cần sản xuất.
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Để lập dự toán sản xuất, nhà quản trị cần thiết phải dự kiến cả số lượng sản
phẩm tồn kho cuối kỳ. Nếu số lượng sản phẩm tồn kho được tính quá nhiều thì
có thể gây ra việc ứ đọng vốn và tốn kém chi phí để dự trữ hàng tồn kho đó. nếu
số lượng sản phẩm tồn kho được tính quá ít thì sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ
và sản xuất của kỳ sau.

Ví dụ 2: Công ty TNHH ABC căn cứ vào dự toán tiêu thụ sản phẩm A trong năm
2010, dự kiến sản phẩm tồn kho cuối quý bằng 20% nhu cầu tiêu thụ của quý
sau, số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm và cuối năm lần lượt là 3.000 và
4.000. Dự toán sản xuất được lập như sau:

DỰ TOÁN SẢN XUẤT SP A

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Khối lượng sản phẩm
tiêu thụ.
- Khối lượng sản phẩm
tồn kho cuối kỳ.
- Tổng nhu cầu
- Khối lượng sản phẩm
tồn kho đầu kỳ.
- Khối lượng sản phẩm
cần sản xuất.

15.000

9.000
24.000

3.000

21.000

45.000

12.000
57.000

9.000

48.000

60.000

6.000
66.000

12.000

54.000

30.000

4.000
34.000

6.000

28.000

150.000

4.000
154.000

3.000

151.000

III/ Dự toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1/ Mục đích: Nhằm dự kiến số nguyên vật liệu cần cho quá trình sản xuất và dự
tính chi phí nguyên vật liệu trong kỳ và số tiền chi ra để mua nguyên vật liệu,
đồng thời dự kiến khối lượng NVL cần cho quá trình sản xuất.

2/ Cơ sở lập:
- Khối lượng sản phẩm sản xuất lấy từ dự toán sản xuất;
- Định mức tiêu hao NVL lấy từ định mức chi phí.

DỰ TOÁN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Số lượng sản phẩm cần
sản xuất.
- Định mức lượng NVL
(Kg/sp)
- Nhu cầu NVL cho sản
xuất (kg)
- Yêu cầu tồn kho NVL
cuối kỳ (kg)
- Tổng cộng nhu cầu
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NVL.
- Tồn kho NVL đầu kỳ.
- NVL cần mua trong kỳ.
- Đơn giá mua 1 kg NVL
- Chi phí mua NVL
- Chi phí NVL trực tiếp.

SỐ TIỀN DỰ KIẾN CHI RA QUA CÁC QUÝ
Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm

Khoản nợ năm trước
chuyển sang
Chi cho NVL mua trong
quý 1
Chi cho NVL mua trong
quý 2
Chi cho NVL mua trong
quý 3
Chi cho NVL mua trong
quý 4

Tổng chi

3/ Phương pháp lập
- Lượng NVL cần sử dụng cho sản xuất = Khối lượng sản phẩm sản xuất x định
mức tiêu hao.
- Lượng NVL tồn cuối kỳ thường được tính theo % trên nhu cầu sản xuất của
quý tiếp theo = Lượng NVL cần sử dụng cho sản xuất x tỷ lệ %
- Tổng nhu cầu = Lượng NVL cần sử dụng cho SX + Lượng NVL tồn cuối kỳ
- Lượng NVL tồn đầu kỳ lấy lượng tồn kho của quý trước đó trên các dự toán
CP NVL
- Lượng NVL cần mua trong kỳ = Tổng nhu cầu - Lượng NVL tồn đầu kỳ
- Chi phí mua = Luợng NVL cần mua trong kỳ x đơn giá
- Số tiền dự tính chi ra để mua NVL được tính theo tỷ lệ % trên số tiền thanh
toán chi phí mua NVL kỳ trước + tỷ lệ % tính trên số tiền thanh toán của chi phí
NVL kỳ này.

Ví dụ 3: Trong kỳ báo cáo Công ty TNHH ABC xuất 113.400 kg vật liệu R và
sản xuất được 140.000 sp A, trong đó hao hụt và tổn thất tính được là 2.800 kg,
số thực tế chuyển vào sản phẩm là 110.600 kg, vậy lượng NVL tiêu hao cho 1 sp
là 0.81 kg. Trong kỳ dự toán, công ty dự định cải tiến kỹ thuật để làm giảm mức
hao hụt từ 2.800 kg xuống còn 1.400 kg. Vậy định mức NVL cho lỳ dự toán là:
(110.600 +1.400)/140.000 = 0.80 kg/sp
Giả định giá định mức 1 kg vật liệu R là 100.000đ, thì định mức chi phí NVL
cho 1 đơn vị SP là 0.8 x 100.000 = 80.000đ/sp
Thông tin:
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- Tồn kho NVL R đầu năm: 1.680 kg, yêu cầu tồn kho cuối quý bằng 10% nhu
cầu NVL cần cho sản xuất ở quý sau, tồn kho cuối năm 2010 là 3.200 kg
- Chi phí mua NVL được trả ngay bằng tiền mặt 50% trong qúy mua, số còn lại
được thanh toán trong qúy kế tiếp
- Khoản nợ phải trả nguời bán vào thời điểm cuối năm trước là 514.000.000 đ
Căn cứ vào số liệu các ví dụ trên, lập bảng dự toán chi phí NVL trực tiếp như
sau:

DỰ TOÁN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Số lượng sản phẩm cần
sản xuất.
- Định mức lượng NVL
(Kg/sp)
- Nhu cầu NVL cho sản
xuất (kg)
- Yêu cầu tồn kho NVL
cuối kỳ (kg)
- Tổng cộng nhu cầu NVL.
- Tồn kho NVL đầu kỳ.
- NVL cần mua trong kỳ.
- Đơn giá mua 1 kg NVL
- Chi phí mua NVL
- Chi phí NVL trực tiếp.

21.000

0.8

16.800

3.840

20.640
1.680

18.960
0.1

1,896
1.680

48.000

0.8

38.400

4.320

42.720
3.840

38.880
0.1

3.888
3.840

54.000

0.8

43.200

2.240

45.440
4.320

41.120
0.1

4.112
4.320

28.000

0.8

22.400

3.200

25.600
2.240

23.360
0.1

2.336
2.240

151.000

0.8

120.000

3.200

124.000
1.680

122.320
0.1

12.232
12.080

SỐ TIỀN DỰ KIẾN CHI RA QUA CÁC QUÝ
Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm

Khoản nợ năm trước
chuyển sang
Chi cho NVL mua trong
quý 1
Chi cho NVL mua trong
quý 2
Chi cho NVL mua trong
quý 3
Chi cho NVL mua trong
quý 4

514

948 948

1.944 1.944

2.056 2.056

1.168

514

1.896

3.888

4.112

1.168

Tổng chi 1.462 2.892 4.000 3.224 11.578

IV/ Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
1/ Mục đích: Nhằm dự tính nhu cầu lao động trực tiếp và chi phí nhân công trực
tiếp
2/ Cơ sở lập:
- Khối lượng sản phẩm sản xuất lấy từ dự toán sản xuất
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- Định mức thời gian lao động trực tiếp của 1 sản phẩm
- Định mức chi phí cho 1 giờ lao động trực tiếp
3/ Phương pháp lập
- Tổng nhu cầu về thời gian lao động trực tiếp = Kl spsx x định mức thời gian
LĐ trực tiếp
- Chi phí nhân công trực tiếp = Tổng nhu cầu x định mức CP cho 1 giờ Lđ trực
tiếp.

DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Khối lượng sp sx
- Định mức thời gian
LĐTT
- Tổng nhu cầu về thời
gian LĐTT
- Định mức chi phí cho 1
giờ LĐTT
- Chi phí nhân công trực
tiếp

Ví dụ: Giả sử Công ty TNHH ABC xây dựng định mức thời gian LĐTT cho 1
đơn vị SP A như sau:

Hoạt động Thời gian (giờ)
- Đứng máy
- Giải lao
- Lau chùi máy và chết máy
- Di chuyển

0.6
0.1
0.1
0.2

Định mức thời gian cho một SP A 1.0

Công ty TNHH ABC có 78 công nhân tham gia sản xuất SP A, mỗi công nhân
làm việc 8 giờ 1 ngày và một tháng làm việc 20 ngày. tổng số tiền lương cơ bản
của 78 công nhân là 322.683.000 đồng. Các khoản phụ cấp bằng 30% trên
lương cơ bản. Các khoản trích theo lương được tính bằng 19% của lương cơ
bản cộng với phụ cấp lương.
Tổng số giờ làm việc trong tháng: 78 x 20 = 12.480 (giờ)

Định mức đơn giá cho một giờ lao động trực tiếp để sản xuất sản phẩm A được
xây dựng như sau:

Chi phí nhân công trực tiếp Số tiền
- Lương cơ bản (322.683.000/12.480)
- Phụ cấp lương (30% lương cơ bản)
- Các khoản trích theo lương (BHXH,

25.856
7.757
6.387
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BHYT, KPCĐ)
Định mức đơn giá một giờ LĐTT 40.000

Sau khi tính được định mức đơn giá 1 giờ công lao động và định mức thời gian
cho một đơn vị SP, ta sẽ tính được chi phí nhân công trực tiếp cho một đơn vị
sản phẩm là: 1giờ/sản phẩm x 40.000 đồng/giờ = 40.000đ/sp.

Ta lập bảng dự toán chi phí nhân công trực tiếp như sau: đơn vị tính trđ

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Khối lượng sp sx
- Định mức thời gian
LĐTT
- Tổng nhu cầu về thời
gian LĐTT
- Định mức chi phí cho 1
giờ LĐTT
- Chi phí nhân công trực
tiếp

21.000

1

21.000

0.04

840

48.000

1

48.000

0.04

1.920

54.000

1

54.000

0.04

2.160

28.000

1

28.000

0.04

1.120

151.000

1

151.000

0.04

6.040

V/ Dự toán chi phí sản xuất chung
1/ Mục đích: Nhằm tính toán chi phí sản xuất chung khả biến và bất biến dự
kiến đồng thời xác định số tiền chi ra cho số chi phí sản xuất chung dự kiến nói
trên.
2/ Cơ sở lập:
- Tổng thời gian lao động trực tiếp lấy từ dự toán chi phí nhân công trực tiếp
- Căn cứ vào định mức chi phí sản xuất chung khả biến tính cho 1 giờ LĐTT

và tổng chi phí sản xuất chung bất biến ước tính.
3/ Phương pháp lập
Để xác định chi phí sản xuất chung khả biến ta lấy tổng số thời gian LĐTT nhân
với định mức đơn giá CP SXC khả biến cho 1 giờ LĐTT. Sau đó phân bổ theo
định mức bằng số lượng thực tế x giờ định mức, sau đó cộng với tổng CP SXC
bất biến để xác định tổng CP SXC theo dự toán. Sau đó trừ đi phần khấu hao để
xác định số tiền chi ra cho CP SXC

DỰ TOÁN CHI PHÍ CHUNG
Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm

- Tổng thời gian LĐTT
- Đơn giá phân bổ biến phí
SXC
- Biến phí SXC
- Định phí SXC
- Tổng chi phí SXC dự
toán
- Số tiền khấu hao
- Số tiền dự kiến chi ra
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cho CP SXC

Ví dụ: Công ty TNHH ABC CP SXC được phân bổ cho SP A theo số giờ LĐTT,
đơn giá phân bổ biến phí SXC ước tính là 4.000đ/giờ. Tổng định phí SXC dự
kiến phát sinh hàng quý là 604 trđ, khấu hao TSCĐ tại phân xưởng trích hàng
quý là 194 trđ
Bảng dự toán chi phí SXC được lập như sau:

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
- Tổng thời gian LĐTT
- Đơn giá phân bổ biến
phí SXC
- Biến phí SXC
- Định phí SXC
- Tổng chi phí SXC dự
toán
- Số tiền khấu hao
- Số tiền dự kiến chi ra
cho CP SXC

21.000

0.004
84

604
688

194

494

48.000

0.004
192
604
796

194

602

54.000

0.004
216
604
820

194

626

28.000

0.004
112
604
716

194

522

151.000

0.004
604

2.416
3.020

776

2.244

VI/ Dự toán tồn kho thành phẩm cuối kỳ
Sau khi hoàn tất tất cả các dự toán trên, ta tập hợp số liệu lại để tính giá thành
một đơn vị thành phẩm, sau đó tính trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

Trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ= Số lượng thành phẩm tồn kho cuối kỳ x
Giá thành đơn vị thành phẩm
Ví dụ dự toán tồn kho thành phẩm cuối kỳ SP A –năm 2010 như sau: trđ

Chỉ tiêu Lượng Gía Số tiền
Chi phí sản xuất 1
sản phẩm
- Chi phí NVL TT
- Chi phí NCTT
- Chi phí SXC
Thành phẩm tồn kho
cuối kỳ

0.8kg
1 giờ
1 giờ

4.000sp

0.1kg
0.04 giờ
0.02 giờ

0.14sp

0.14

0.08
0.04
0.02

560

VII/ Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1/ Mục đích: Nhằm xác định tổng chi phí dự kiến về chi phí bán hàng và chi phí
quản lý doanh nghiệp.
2/ Cơ sở lập: Căn cứ vào các dự toán tiêu thụ và các dự toán của người có trách
nhiệm ở bộ phận bán hàng lập.
3/ Phương pháp lập:
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- Chi phí bán hàng & Chi phí QLDN = Số lượng SP tiêu thụ dự kiến x Định
mức CPBH và CP QLDN trên 1 đơn vị SP

- Tổng CPBH & Chi phí QLDN dự kiến = CP BH & CP QLDN bất biến + CP
BH & CP QLDN khả biến

Chú ý: Khi tính CP BH và CP QLDN được chi ra bằng tiền, cần phải laọi trừ
phần CP KH TSCĐ trong CPBH và CP QLDN

Ví dụ: Công ty TNHH ABC phân bổ CPBH và CP QLDN theo số lượng SP tiêu
thụ, đơn giá phân bổ biến phí bán hàng và QLDN là 30.000đ/SP. Định phí BH
và QLDN bao gồm chi phí quảng cáo 75 trđ/quý, chi phí lương 150trđ/quý, chi
phí bảo hiểm 20trđ/quý, KH TSCĐ hàng quý 126trđ, tiền thuê tài sản phát sinh
120trđ/quý. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN được lập như sau:

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
Số lượng tiêu thụ dự kiến
(SP)
Đơn giá phân bổ biến phí
BH và QLDN
Tổng biến phí dự kiến
Định phí BH và QLDN

+ Quảng cáo
+ Lương
+ Bảo hiểm
+ Khấu hao TSCĐ
+ Thuê tài sản

Tổng định phí dự kiến
Tiền chi cho BH và QLDN

15.000

0.03
450

75
150

20
126
120
491
815

45.000

0.03
1.350

75
150

20
126
120
491

1.715

60.000

0.03
1.800

75
150

20
126
120
491

2.165

30.000

0.03
900

75
150

20
126
120
491

1.265

150.000

0.03
4.500

75
150

20
126
120

1.964
5.960

VIII/ Dự toán tiền
1/ Mục đích: Nhằm cung cấp một hình ảnh về tình hình lưu chuyển tiền tệ của
doanh nghiệp vào cuối kỳ dự toán, nếu mọi việc diễn ra d8úng như dự kiến. dự
kiến này giúp cho nhà quản lý tránh được số dư tiền mặt nhiều hơn nhu cầu của
mình (nhà quản lý có thể sử dụng số dư tiền mặt để đầu tư ngắn hạn). Mặt khác,
nó giúp nhà quản trị tính trước sự thiếu hụt về tiền để có kế hoạch vay mượn.
2/ Cơ sở lập: Báo cáo này gồm có 4 phần
- Phần tiền: Số dự tiền tồn đầu kỳ: lấy từ số dư tiền tồn cuối kỳ trước
- Phần thu: Số thu từ bán hàng: Lấy từ dự toán thu
- Phần chi: Lấy từ các dự toán chi phí và các khoản chi phí khác ước tính như

chi nộp thuế, trả lãi cổ tức, chi mua MMTB,...
- Phần cân đối tài chính = Tổng thu - Tổng chi
3/ Phương pháp lập:
- Xác định số tiền thu được bằng cách lấy tiền tồn đầu kỳ cộng với số tiền dự
tính thu được trong kỳ sau đó trừ phần chi ra trong kỳ dự toán cân đối chênh
lệch thu chi
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- Nếu thiếu tiền thì doanh nghiệp có kế hoạch đi vay
- Nếu thừa tiền thì doanh nghiệp có kế hoạch trả nợ vay hay đầu tư

BẢNG DỰ TOÁN TIỀN

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
I. Tiền tồn đầu kỳ
II. Tiền thu vào trong kỳ
- Thu từ bán hàng
Cộng khả năng tiền
III. Tiền chi ra trong kỳ
- Chi phí NVL trực tiếp
- Chi phí nhân công trực
tiếp
- Chi phí sản xuất chung
- Chi phí BH và QLDN
- Thuế thu nhập doanh
nghiệp
- Mua sắm TSCĐ
- Trả lãi cổ phần
Cộng chi
IV. Cân đối thu và chi
V. Vay
- Vay ngắn hạn
- Trả nợ vay
- Trả lãi vay
Cộng
VI. Tiền tồn cuối kỳ

Ví dụ: Công ty TNHH ABC căn cứ vào các dự toán đã được lập ở trên và những
thông tin liên quan đến tiền như sau:

- Yêu cầu tồn quý cuối mỗi quý tối thiểu là 500trđ. Tồn quỹ đầu năm trên bảng
cân đối kế toán ngày 31/12/2009 là 680trđ

- Dự toán mua TSCĐ quý I: 865,75trđ, quý 2: 337,75trđ, quý 3: 547,75trđ,
quý 4: 1.121,75trđ

- Thuế TNDN được nộp vào cuối mỗi quý. Theo dự toán tổng cộng thuế TNDN
phải nộp trong năm là 613 trđ và được chia đều cho mỗi quý.

- Trong kỳ dự toán, công ty dự kiến chia lãi cổ phần 2 lần vào cuối quý 2 và
cuối quý 4 cho cổ đông, mỗi lần là 150trđ.

- Ngân hàng yêu cầu công ty trả nợ 1 lần sau 12 tháng kể từ thời điểm đi vay.
Tuy nhiên, sau khi cân đối thu chi vào cuối mỗi quý, nếu thầy thừa tiền công
ty sẽ trả nợ gốc trước hạn. Các khoản vay được vay vào đầu mỗi quý, vay
quý nào thì sang quý sau sẽ trả lãi tiền vay với lãi suất vay ngắn hạn là
3%/quý.

Từ những thông tin trên, dự toán tiền được lập như sau:



CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GV: TS Trương Văn Khánh

48

BẢNG DỰ TOÁN TIỀN

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Cả năm
I. Tiền tồn đầu kỳ
II. Tiền thu vào trong kỳ
- Thu từ bán hàng
Cộng khả năng tiền
III. Tiền chi ra trong kỳ
- Chi phí NVL trực tiếp
- Chi phí nhân công trực
tiếp
- Chi phí sản xuất chung
- Chi phí BH và QLDN
- Thuế thu nhập doanh
nghiệp
- Mua sắm TSCĐ
- Trả lãi cổ phần
Cộng chi
IV. Cân đối thu và chi
V. Vay
- Vay ngắn hạn
- Trả nợ vay
- Trả lại vay
Cộng
VI. Tiền tồn cuối kỳ

680

3.450
4.130

1.462

840
494
815

153,25
865,75

-
4.630
(500)

1.000

1.000
500

500

7.200
7.700

2.892

1.920
602

1.715

153,25
337,75

150
7.770

(70)

600

(30)
570
500

500

11.100
11.600

4.000

2.160
626

2.165

153,25
547,75

-
9.652
1.948

(1.400)
(48)

(1.448)
500

500

7.800
8.300

3.224

1.120
522

1.265

153,25
1.121,75

150
7.556

744

(200)
(6)

(206)
500

680

29.550
30.230

11.578

6.040
2.244
5.960

613
2.872

300
29.608

622

1.600
(1.600)

(84)
(84)
538

Chú ý: Vì nhu cầu tiền tối thiểu là 500trđ nên khoản vay phải đảm bảo nhu cầu
cân đối và phần nhu cầu tiền tối thiểu đó.

IX/ Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh
1/ Mục đích: Cung cấp hình ảnh về tình hình thu nhập doanh nghiệp vào cuối kỳ
dự toán nếu tình hình theo đúng như dự kiến
2/ Cơ sở lập: Căn cứ vào dự toán tiêu thụ và dự toán chi phí
3/ Phương pháp lập: Lấy doanh thu trừ giá vốn hàng bán để xác định lợi nhuận
gộp sau đó trư CPBH và CP QLDN để xác định lợi nhuận từ hoạt động SXKD,
sau đó trừ thuế TNDN để tính lợi nhuận sau thuế

Ví dụ: Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH ABC như sau:

Chỉ tiêu Số tiền
Doanh thu (150.000x 0.2/sp)
Giá vốn hàng bán (150.000x 0.14/sp)
Lợi nhuận gộp
Chi phí BH và QLDN

30.000
21.000
9.000
6.464
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Chi phí TC
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Chi phí thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế TNDN

84
2.452

613
1.839

X/ Dự toán cân đối kế toán
1/ Mục đích: Nhằm cung cấp tính hình tài sản  và nguồn vốn và cuối kỳ dự toán
nếu mọi việc diễn ra đúng như dự kiến
2/ Cơ sở lập: Dựa vào bảng cân đối kế toán dự tính đầu kỳ dự toán, căn cứ vào dự
toán tiền, dự toán tiêu thụ, dự toán chi phí,... về các khoản mục có liên quan đến sự
biến động của tài sản và nguồn vốn trong kỳ dự toán.
3/ Phương pháp lập:
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán dự tính đầu kỳ lấy số dư tiến hành điều chỉnh
những khoản mục bên phần tài sản và nguồn vốn bằng những sự kiện sẽ xảy ra
trong năm dự toán, bảng cân đối kế toán sau khi được điều chỉnh là bảng cân đối kế
toán cuối kỳ dự toán.
Ví dụ: Công ty TNHH ABC có bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 như sau:

TÀI SẢN Sô tiền NGUỒN VỐN Số tiền
A. Tài sản ngắn hạn
Tiền
Phải thu khách hàng

Hàng tồn kho
B. Tài sản dài hạn
Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
Chi phí xây dựng cơ bản dở
dang

2.618
680

1.350

588
8.652
7.802
9.610

(1.808)
850

A. Nợ phải trả
Phải trả người bán
Các khoản phải trả, phải
nộp ngắn hạn khác

B. Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế chưa PP

764
514
250

10.506
8.750

1.756

Tổng cộng tài sản 11.270 Tổng cộng nguồn vốn 11.270

Sử dụng số liệu của các ví dụ trên, bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH ABC
tại ngày 31/12/2010 được lập như sau:

TÀI SẢN Sô tiền NGUỒN VỐN Số tiền
A. Tài sản ngắn hạn
Tiền (1)
Phải thu khách hàng (2)

Hàng tồn kho (3)
B. Tài sản dài hạn

3.218
538

1.800

880
8.652

A. Nợ phải trả
Phải trả người bán (7)
Các khoản phải trả, phải nộp
ngắn hạn khác (8)

B. Vốn chủ sở hữu

1.418
1.168

250

12.045
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Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá (4)
- Giá trị hao mòn luỹ kế (5)
Chi phí xây dựng cơ bản dở
dang

9.395
12.483
(3.088)

850

Vốn đầu tư của chủ sở hữu (9)

Lợi nhuận sau thuế chưa PP (10)

8.750

3.295

Tổng cộng tài sản 13.463 Tổng cộng nguồn vốn 13.463

(1) Số liệu được lấy từ ”Dự toán tiền”
(2) Số liệu được lấy từ bảng ”Dự toán tiêu thụ sản phẩm”. Số dư khoản phải thu

khách hàng tại ngày 31/12/2010 là 30%x 6.000trđ
(3) Số liệu được lấy từ  bảng ”Dự toán chi phí NVL trực tiếp” và bảng ”Dự

toán tồn kho thành phẩm tồn kho cuối kỳ”. Trị giá hàng tồn kho cuối năm
là: 3.200kg x 0.1trđ/kg+560trđ

(4) Số liệu được lấy từ bảng ”bảng cân đối kế toán” năm trước và bảng ”Dự
toán tiền”. Nguyên giá TSCĐHH thể hiện trên bảng CĐKT năm trước là
9.610trđ cộng thêm 2.873 trđ mua TSCĐ trong năm dự toán.

(5) Số liệu được tính từ bảng ”Bảng cân đối kế toán” năm trước, bảng ”Dự
toán chi phí SXC” và bảng ”Dự toán CPBH và QLDN”. Gía trị hao mòn luỹ
kế trên bảng CĐKT ngày 31/12/2009 là 1.808 trđ, cộng thêm giá trị hao mòn
luỹ kế tăng lên trong năm dự toán là 1.280 trđ (766trđ+504trđ).

(6) Số liệu trên bảng CĐKT ngày 31/12/2009 (không thay đổi)
(7) Số liệu được lấy từ bảng ”Dự toán CP NVL TT”. Số dư khoản phải trả

người bán cuối năm 2010 là: 50%x2.336 trđ
(8) Số liệu trên bảng CĐKT ngày 31/12/2009 (không thay đổi)
(9) Bảng cân đối năm trước (không thay đổi)
(10) Số liệu lấy từ bảng ”Bảng cân đối kế toán” năm trước, bảng ” Dự

toán KQKD” và bảng ”Dự toán tiền”. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
trên bảng CĐKT đến ngày 31/12/2010: 1.756 trđ+1.839trđ-300trđ
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CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

Chi phí là một trong những vấn đề các nhà quản trị đặc biệt quan tâm. Để đạt lợi
nhuận, doanh thu, doanh nghiệp phải tăng số lượng sản phẩm bán ra, tăng giá bán
sản phẩm. Việc tăng doanh thu phụ thuộc nhiều vào các nhân tố khách quan như
quan hệ cung cầu của các loại sản phẩm đang kinh doanh, giá cả, tình hình cạnh
tranh trên thị trường,.. Ngoài việc cố gắng tăng doanh thu, các nhà quản trị thường
tập trung các biện pháp hạ thấp chi phí vì điều đó phụ thuộc vào những nhân tố chủ
quan nhiều hơn.
Việc phân tích biến động chi phí sẽ giúp các nhà quản trị tìm ra những biện pháp
thích hợp nhằm hạ thấp chi phí, tăng lợi nhuận.

I/ Phân tích biến động chi phí NVLTT
- Xác định tổng biến động:
A = Tổng CP NVLTT thực tế - Tổng CP NVLTT kế hoạch

Ta có: CP NVLTT= SLSPSX kỳ thực tế x định mức tiêu hao NVL x đơn giá

- Xác định ảnh hưởng các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích.
* Ảnh hưởng của nhân tố lượng (cố định giá kế hoạch):
B = Lượng thực tế x giá kế hoạch - Lượng KH x giá KH
(nếu B<0: có lợi)
Sau khi tính toán cần xác định đây là biến động bất lợi hay có lợi (chúng ta chú ý
đến biến động bất lợi) nếu là biến động bất lợi cần phải xác định rõ là do nguyên
nhân khách quan hay chủ quan.
+ Nếu là nguyên nhân khách quan: bỏ qua
+ Nếu là nguyên nhân chủ quan: Phải phân tích tìm nguyên nhân qui trách nhiệm
và có biện pháp giải quyết thích hợp.
Một số nguyên nhân có thể xảy ra:

- Do nguyên vật liệu trực tiếp kém chất lượng;
- Máy móc thiết bị lạc hậu nên trong quá trình sản xuất dễ hư hỏng sản phẩm;
- Do trình độ tay nghề công nhân kém;
- Do môi trường sản xuất, đều kiện làm việc không đảm bảo;
- Do quản lý lỏng lẻo,
* Ảnh hưởng của nhân tố giá:
C = Lượng thực tế x giá thực tế - Lượng thực tế x giá KH
(C<0: có lợi khi chất lượng vật liệu mua vào đảm bảo)
[A = B+C]
Sau khi tính toán xong cũng cần phải xác định đây là biến động có lợi hay bất
lợi.
- Nếu là biến động bất lợi cũng cần tìm cho rõ là do nguyên nhân khách quan
hay chủ quan;
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+ Nếu là khách quan: bỏ qua (như Nhà nước qui định giá,...)
+ Nếu là chủ quan: (như nguồn cung ứng gần không mua nhưng lại mua nguồn
cung ứng xa để hưởng hoa hồng,...) thì cần phải tìm nguyên nhân để có biện
pháp khắc phục.
Ví dụ:
Thẻ định mức chi phí sản xuất sản phẩm A như sau:

Khoản mục chi phí Lượng định
mức (KH)

Gía định mức
(KH)

Chi phí SX
định mức

Chi phí NVL TT
Chi phí NCTT
Chi phí sản xuất chung
Cộng CP SX định mức 1 SP
(giá thành đơn vị định mức)

3Kg/SP
2,5giờ/SP
2,5 giờ/SP

4.000Đ/Kg
14.000đ/giờ
3.000đ/giờ

12.000đ/SP
35.000đ/SP
7.500đ/SP
54.500đ/SP

Lưu ý: Chi phí định mức là chi phí mong muốn liên quan đến một khối lượng
hoạt động; chi phí dự toán là chi phí mong muốn liên quan đến một kỳ hoạt
động)

Tại Công ty TNHH ABC có tài liệu như sau:
- Lượng định mức, giá định mức và chi phí sản xuất định mức cho đơn vị sản phẩm
lấy từ bảng trên;
- Giả sử trong kỳ công ty đã mua 6.500 kg NVL với giá bình quân là 3.800đ/kg và
đã sử dụng hết để sản xuất 2.000 SP A
Với số lượng SP SX thực tế, lượng NVL TT định mức để SX 2.000 sp A là: 3kg/SP
X 2.000 SP = 6.000 kg
Chúng ta phân tích biến động chi phí NVL TT như sau:
Biến động giá

C = Lượng thực tế x giá thực tế - Luợng thực tế x giá KH
= 6.500 x 3.800 – 6.500 x 4.000= - 1.300.000đ

Biến động lượng
B = Lượng thực tế x giá kế hoạch - Lượng KH x giá KH

= 6.500 x 4.000 – 6.000 x 4.000 = + 2.000.000đ
Phân tích biến động giá:
Đơn giá bình quân giảm 200đ/kg (3.800 – 4.000), tính cho 6.500 kg NVL sử dụng
thực tế đã làm cho tổng chi phí NVL TT thực tế so với dự toán giảm 1,3trđ
Kết quả này sẽ được đánh giá cao nếu chất lượng NVL ổn định như dự kiến, đơn
giá giảm được là nhờ tìm được nhà cung cấp có đơn giá thấp hơn, tránh được nhiều
khâu trung gian hay tiết kiệm được các chi phí mua NVL,...
Nếu đơn giá giảm do quan hệ cung cầu thay đổi trên thị trường NVL, do có những
thay đổi về qui định, thể lệ, chế độ của nhà nước tác động đến giá cả hàng hoá thì
có thể xem đây là nguyên nhân khách quan.
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Nếu đơn giá giảm do mua những loại nguyên liệu không phù hợp về chủng loại,
chất lượng,... thì có thể đánh giá là không tốt, ngoài việc làm giảm chất lượng SP,
giảm uy tín của nhãn hiệu, ảnh hưởng đến lượng bán và giá bán của SP, nó còn làm
tăng chi phí SX và tăng lượng tiêu hao NVL.
Phân tích biến động lượng:
Theo định mức tiêu hao là 3kg/sp thì với 2.000 SP sản xuất lẽ ra công ty chỉ cần sử
dụng 6.000 k g NVL, nhưng thực tế Công ty đã sử dụng đến 6.500 kg NVL. Việc
tăng thêm 500kg NVL này đã làm cho tổng chi phí NVL TT thực tế so với dự toán
tăng thêm 2trđ (500kgx 4.000đ/kg)
Đây là một biểu hiện không tốt, có thể do ảnh hưởng của các nguyên nhân:
- Quản lý NVL không tốt;
- Tay nghề công nhân trực tiếp SX kém;
- Tình trạng hoạt động của MMTB không tốt;
- Các điều kiện khác tại nơi sản xuất như môi trường, tình hình cung cấp năng
lượng,... không tốt;
- Các biện pháp quản lý sản xuất tại phân xưởng kém,

Chúng ta phân tích sự biến động về chi phí NVLTT để phát hiện kịp thời những bất
hợp lý để điều chỉnh, sự phân tích được tiến hành càng sớm càng tốt. Biến động về
giá thuộc trách nhiệm của bộ phận cung ứng NVL, biến động lượng chủ yếu thuộc
về bộ phận quản lý sản xuất tại các phân xưởng. Tuy nhiên, nếu bộ phận cung ứng
mua những NVL có chất lượng thấp với giá rẻ để tiết kiệm chi phí, nhưng gây tình
trạng tăng lượng tiêu hao thì trách nhiệm chính việc giảm hiệu quả sử dụng NVL sẽ
thuộc về bộ phận cung ứng.

II/ Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp.
Phương pháp phân tích tương tự như đối với chi phí NVL TT, nhân tố lượng là thời
gian lao động của công nhân trực tiếp sản xuất, nhân tố giá là định mức đơn giá tiền
lương cho một giờ lao động trực tiếp.
Chú ý: Biến động lượng được gọi là biến động năng suất bởi biến động lượng cũng
chính là biến động năng suất.
Sản lượng sản phẩm sản xuất phải được cố định ở kỳ thực tế.
Ví dụ: Sử dụng lại số liệu nêu trên, định mức nhân công trực tiếp cho một sản
phẩm là 2,5 giờ và định mức nhân công trực tiếp bình quân là 14.000đ/giờ. Giả sử
trong kỳ công ty đã sử dụng 4.500 giờ lao động trực tiếp và chi phí nhân công trực
tiếp là 64.350.000đ
Đơn giá tiền lương bình quân thực tế: 64.350.000 : 4.500 = 14.300 đ/giờ
Tổng số giờ định mức cho 2.000 SP thực tế là 2,5x 2.000 = 5.000 giờ

Biến động giá được tính như sau:
A = Tổng số giờ thực tế x đơn giá thực tế - Tổng số giờ thực tế x đơn giá định mức

= 4.500 x 14.300 – 4.500 x 14.000 = + 1.350.000đ
Biến động lượng được tính như sau:
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B = Tổng giờ thực tế x giá định mức - Tổng số giờ định mức x giá định mức
= 4.500 x 14.000 – 5.000 x 14.000 = - 7.000.000đ

Phân tích biến động đơn giá:
Đơn giá bình quân cho một giờ LĐTT tăng 300đ (14.300 đ/giờ - 14.000đ/giờ) tính
cho 4.500 giờ LĐTT sử dụng thực tế đã làm tổng chi phí trực tiếp thực tế tăng so
với dự toán tăng 1,35trđ
Đơn giá bình quân tăng do nhiều nguyên nhân, có thể tổng hợp thành hai nguyên
nhân:

- Do đơn giá tiền lương của các bậc thợ tăng lên;
- Do sự thay đổi về cơ cấu lao động. Tiền lương bình quân tăng lên khi cơ cấu

lao động thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nhân bậc cao và giảm tỷ
trọng công nhân bậc thấp tính trên tổng số giời LĐ được sử dụng;

Tuy nhiên, không phải trong bất kỳ lúc nào hay công việc nào, công nhân bậc
cao cũng đều có hiệu quả làm việc tốt hơn công nhân bậc thấp. Những công việc
khác nhau sẽ phù hợp với từng bậc thợ khác nhau. Việc tăng đơn giá tiền lương
bình quân có thể đánh giá tốt, nếu đó là nguyên nhân trực tiếp là tăng năng suất lao
động bình quân, chứng tỏ sự thay đổi cơ cấu lao động là hợp lý. Ngược lại, nếu
năng suất lao động giảm, không tăng hay tăng với tốc độ thấp hơn tốc độ tăng đơn
giá tiền lương bình quân thì có thể đánh giá là công ty đã sử dụng lãng phí lực
lượng lao động của mình do thay đổi cơ cấu lao động không hợp lý.

Phân tích biến động năng suất (biến động về lượng)
Năng suất lao động của công nhân đã tăng lên, vì để sản xuất 2.000 SP lẽ ra theo
định mức cần 5.000 giờ LĐTT, nhưng thực tế công ty chỉ sử dụng 4.500 giờ. Việc
giảm 500 giờ lao động này đã giúp công ty tiết kiệm được 7 trđ chi phí nhân công
trực tiếp. Vì vậy nếu chất lượng sản phẩm không giảm, có thể xem đây là một ưu
điểm lớn trong việc sử dụng lao động.
Năng suất lao động thay đổi có thể do các nguyên nhân sau:

- Sự thay đổi cơ cấu lao động;
- Năng suất lao động cá biệt của từng bậc thợ;
- Tình trạng hoạt động của MMTB;
- Chất lượng của NVL được sử dụng;
- Các biện pháp quản lý sản xuất tại phân xưởng;
- Chính sách trả lương cho công nhân,..

III/ Phân tích biến động chi phí sản xuất chung
1/ Phân tích biến động biến phí sản xuất chung: Phương pháp phân tích tương tự
như phân tích chi phí nhân công trực tiếp.
2/ Phân tích biến động định phí sản xuất chung

- Tổng biến động = Tổng định phí SXC thực tế - Tổng định phí SXC kế hoạch
(tính theo số lượng sản xuất thực tế)

- Xác định ảnh hưởng các nhân tố:
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+ Biến động kế hoạch = Tổng định phí SXC thực tế - Tổng định phí SXC kế
hoạch (tính ở mức hoạt động tối ưu)
+ Biến động khối lượng = Tổng định phí SXC kế hoạch (tính ở mức hoạt
động tối ưu) - Tổng định phí SXC kế hoạch (tính theo sản lượng thực tế)

Ví dụ: Phân tích biến động biến phí sản xuất chung

Công ty TNHH ABC đã sử dụng thực tế 42.000 giờ máy để sản xuất được 20.000
SP và biến phí SXC thực tế được ghi nhận là: Chi phí lao động phụ 36trđ, chi phí
dầu mỡ 10 trđ, chi phí năng lượng 22 trđ (số giờ định mức theo số lượng sản phẩm
thực tế là 40.000 giờ),
Đơn giá phân bổ biến phí SXC ước tính như sau:

- Chi phí lao động phụ: 0,8;
- Chi phí dầu mỡ 0,3;
- Chi phí năng lượng 0,4;
Cộng biến phí SXC ước tính: 1,5

Phân tích biến động đơn giá phân bổ:
Biến động đơn giá phân bổ = Số giờ LĐTT thực tế x đơn giá phân bổ biến phí
SXC thực tế - Số giờ LĐTT thực tế x đơn giá phân bổ biến phí SXC ước tính.

 Đơn giá phân bổ biến phí SXC thực tế được tính như sau:
+ Chi phí lao động phụ: 36trđ/42.000 = 0,857đ/giờ máy;
+ Chi phí dầu mỡ: 10trđ/42.000 = 0,238đ/giờ máy;
+ Chi phí năng lượng: 22trđ/42.000 = 0,524đ/giờ máy,

Cộng biến phí SXC thực tế: 1,619đ/giờ máy.

 Biến động đơn giá phân bổ = 42.000x 1,619 – 42.000x 1,5 = 5trđ

Phân tích biến động năng suất:
Biến động năng suất = Số giờ LĐTT thực tế x đơn giá phân bổ biến phí SXC ước
tính - Số giờ LĐTT định mức x đơn giá phân bổ biến phí SXC ước tính

= 42.000 x 1,5 – 40.000 x 1,5 = 3trđ
Tổng biến động =  Số giờ LĐTT thực tế x đơn giá phân bổ biến phí SXC thực tế -
Số giờ LĐTT định mức x đơn giá phân bổ biến phí SXC ước tính

= 42.000x 1,619 - 40.000 x 1,5 = 8trđ
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Báo cáo thực hiện dự toán biến phí SXC được lập như sau: đvt: 1.000đ

Biến phí
SXC

Đơn giá
phân bổ

(định
mức)

Đơn giá
phân bổ
(thực tế)

Chi phí
thực tế
theo số
giờ thực

tế

Chi phí
định
mức

theo số
giờ thực

tế

Chi phí
định
mức

theo số
giờ định

mức

Biến
động chi

tiêu
(đơn
giá)

Biến
động
năng
suất

Tổng
biến
động

Chi phí
lao động
phụ

0,8 0,857 36.000 33.600 32.000 +2.400 +1.600 +4.000

Chi phí
dầu mỡ

0,3 0,238 10.000 12.600 12.000 -2.600 +600 -2.000

Chi phí
năng
lượng

0,4 0,524 22.000 16.800 16.000 +5.200 +800 +6.000

Cộng 1,5 1,619 68.000 63.000 60.000 +5.000 +3.000 +8.000
Theo bảng trên, ta thấy tổng biến phí SXC thực tế tăng so với dự toán là 8trđ, trong
đó:

- Chi phí về phụ liệu tăng: 4trđ;
- Chi phí về dầu mỡ giảm: 2trđ;
- Chi phí năng lượng tăng: 6tđ
Trong những khoản chi phí này thì chi phí năng lượng có mức tác động lớn nhất
đến sự biến động của biến phí SXC.

Phân tích biến động chi tiêu (biến động đơn giá) :
- Chi phí đơn vị lao động phụ tăng từ 800đ/giờ lên 857đ/giờ làm tổng biến phí
SXC tăng 2,4trđ. Nguyên nhân có thể do giá lao động phụ tăng hoặc do việc sử
dụng lao động phụ không tốt, mọi sự gia tăng đơn giá phân bổ thực tế so với
định mức đều được xem là không tốt;
- Chi phí đơn vị dầu mỡ giảm từ 300đ xuống còn 238đ làm tổng biến phí SXC
giảm 2,6trđ. Nguyên nhân có thể do giá dầu mỡ giảm (là một ưu điểm) hoặc nếu
giá giảm do mua  loại dầu mỡ rẻ tiền thì có thể không đảm bảo chất lượng sản
phẩm SX hoặc không tuân thủ việc bảo trì đúng chế độ có thể làm máy móc hư
hỏng (điều này không là ưu điểm của công ty)
- Chi phí năng lượng tăng từ 400đ/giờ lên 524đ/giờ đã làm tổng biến phí SXC
tăng lên rất đáng kể là 5,2trđ, đây là nguyên nhân chủ yếu là tăng tổng biến phí
SXC. Công ty phải tìm biện pháp thích hợp để giảm chi phí năng lượng.

Phân tích biến động năng suất:
Năng suất hoạt động trong kỳ đã giảm, theo định mức chỉ cần sử dụng 40.000
giờ cho số lượng SP thực tế là 20.000 SP, trong khi đó Công ty đã sử dụng đến
42.000 giờ máy. Sự tăng lên 2.000 giờ đã làm cho tổng biến phí SXC tăng 1.500
x 2.000 = 3trđ. Các loại biến phí SXC chịu ảnh hưởng lần lượt là:
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- Chi phí lao động phụ: 800đ x 2.000 = 1,6trđ
- Chi phí dầu mỡ: 300đ x 2.000 = 0,6trđ
- Chi phí năng lượng: 400đ x 2.000 = 0.8trđ
Khi năng suất giảm, số giờ sử dụng máy tăng lên thì ngoài việc tăng thêm tiền
lương phải trả cho công nhân, công ty còn phải tốn kém thêm các khoản chi phí
khác, gây nên lãng phí. Do đó, công ty cần tìm biện pháp thích hợp để tăng năng
suất lao động.
Ví dụ: Phân tích định phí sản xuất chung

Công ty TNHH ABC có số liệu như sau:
- Đơn giá phân bổ biến phí SXC ước tính: 1.500đ/giờ.
- Đơn giá phân bổ định phí SXC ước tính: 6.000đ/giờ
- Đơn giá phân bổ chi phí SXC ước tính: 7.500đ/giờ.
Công ty có số giờ sử dụng máy dự toán (theo điều kiện hoạt động bình thường)
là 50.000 giờ.
Công ty có số liệu về định mức chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm như sau:

Thẻ định mức chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm
Khoản mục chi phí Chi phí định mức

Chi phí NVL trực tiếp 30.000đ/sp
Chi phí NCTT 45.000đ/sp
Chi phí SXC
Biến phí (2 giờ máy x 1.500đ/giờ máy) 3.000đ/sp
Định phí (2 giờ máy x 6.000đ/giờ máy) 12.000đ/sp
Chi phí định mức 1 SP (giá thành đơn vị định
mức)

90.000đ/sp

Giả định các định phí SXC thực tế trong năm được ghi nhận như sau:
- Chi phí lương quản lý phân xưởng: 172trđ
- Chi phí khấu hao tài sản: 100trđ
- Chi phí bảo hiểm: 36trđ

Cộng: 308 trđ
Định phí SXC dự toán cho 50.000 giờ máy như sau:
- Chi phí lương quản lý phân xưởng: 160trđ
- Chi phí khấu hao tài sản: 100trđ
- Chi phí bảo hiểm: 40trđ

Khi phân tích biến động định phí sản xuất chung, chúng ta phân tích: biến động dự
toán và biến động khối lượng sản xuất.

Phân tích biến động dự toán:
Biến động dự toán = Tổng định phí SXC thực tế - Tổng định phí SXC kế hoạch (dự
toán) = 308trđ – 50.000giờ x 6.000đ/giờ = 8trđ
Phân tích biến động khối lượng:
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Biến động khối lượng = Tổng định phí SXC dự toán - Tổng định phí SXC định
mức theo sản lượng thực tế = 50.000giờ x 6.000đ/giờ - 40.000giờ x 6.000đ/giờ =
60trđ.
Phân tích biến động dự toán:
Biến động dự toán phản ảnh chênh lệch giữa định phí SXC thực tế với định phí
SXC dự toán. Biến động này được sử dụng để đánh giá thành quả kiểm soát định
phí SXC. Ta  có bảng báo cáo thực hiện dự toán định phí SXC như sau: đvt:1.000đ
Định phí SXC Chi phí thực tế Chi phí dự toán Biến động chi phí

thực tế so với dự
toán

Lương quản lý
phân xưởng

172.000 160.000 +12.000

Khấu hao tài sản 100.000 100.000 0
Bảo hiểm 36.000 40.000 - 4.000
Cộng định phí 308.000 300.000 + 8.000

Phân tích biến động khối lượng sản xuất:
Biến động khối lượng sản xuất là biến động giữa định phí SXC dự toán so với định
phí SXC định mức (tính theo số lượng sản phẩm sản xuất thực tế). Biến động này
phát sinh do khối lượng sản xuất thực tế khác với khối lượng sản xuất ở dự toán.
Tổng định phí SXC dự toán là 300trđ được tính toán trong mối lien hệ với tổng giờ
máy là 50.000 giờ và đơn giá phân bổ định phí SXC ước tính là 6.000đ/giờ. Với số
giờ máy này, Công ty ước tính sẽ sản xuất được 25.000 sp
Tuy nhiên, trên thực tế công ty chỉ sản xuất được 20.000 sp, tương đương với
40.000 giờ máy. Do đó, giá thành sản phẩm sản xuất thực tế là: 40.000x 6.000=
240trđ. Như vậy, biến động khối lượng sản xuất 60trđ theo tính toán ở trên là
chênh lệch giữa định phí SXC dự toán (300trđ) và định phí SXC định mức
(240trđ). Biến động này là do công ty không sử dụng hết số giờ máy tối ưu (50.000
giờ) như dự toán đã ước tính.
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CHƯƠNG 8: THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA
QUYẾT ĐỊNH

Quá trình ra quyết định của doanh nghiệp là việc lựa chọn nhiều phương án khác
nhau, trong đó mỗi phương án được xem xét bao gồm rất nhiều thông tin của kế
toán nhất là thông tin về chi phí đầu tư nhằm đạt được các lợi ích kinh tế cao nhất.
Mỗi phuơng án là một tình huống khác nhau, có số loại, số lượng, khoản mục chi
phí và thu nhập khác nhau với nhiều thông tin khác nhau, do đó nhà quản trị cần
xem xét và lựa chọn những thông tin thích hợp để ra quyết định một cách đúng đắn.
I/ Sự cần thiết phải lựa chọn thông tin thích hợp.
- Thông tin để phục vụ cho việc ra quyết định thường không có sẵn vì vậy cần phải
lựa chọn những thông tin thích hợp để phục vụ cho việc ra quyết định một cách
nhanh chóng.
- Nếu sử dụng cả những thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp sẽ làm
phức tạp thêm vấn đề và làm giảm sự chú ý của nhà quản trị cần những thông tin
chính cần giải quyết.
II/ Quá trình lựa chọn thông tin thích hợp.
Được thực hiện qua 4 bước như sau:
Bước 1: Tập hợp tất cả các khoản thu và chi liên quan đến phương án đang được
xem xét;
Bước 2:  Loại bỏ chi phí chìm;
Bước 3: Loại bỏ các khoản thu và chi giống nhau giữa các phương án (nhưng nó
không phải là chi phí chìm vì nó là chi phí chưa có chi ra, còn chi phí chìm là chi
phí đã chi ra rồi)
Bước 4: Các thông tin còn lại sau khi được loại bỏ là những thông tin thích hợp
phục vụ cho việc tính toán rồi ra quyết định.
III/ Ứng dụng:
1/ Quyết định tiếp tục sản xuất kinh doanh hay loại bỏ một bộ phận.
Ví dụ: Công ty X hiện đang sản xuất và kinh doanh 3 loại sản phẩm ABC có tài
liệu về doanh thu và chi phí trong tháng trước như sau:

Đơn vị tính: 1000đ
Chỉ tiêu Tổng số SPA SPB SPC

Doanh thu 250.000 125.000 75.000 50.000
Biến phí 105.000 50.000 25.000 30.000
Số dư đảm phí 145.000 75.000 50.000 20.000
Định phí
+ Lương 50.000 29.500 12.500 8.000
+ Quảng cáo (cho từng
SP)

15.000 1.000 7.500 6.500

+ Chi phí phục vụ (toàn 2.000 500 500 1.000
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Cty)
+ Khấu hao TSCĐ 5.000 1.000 2.000 2.000
+ Tiền thuê nhà (toàn
Cty)

20.000 10.000 6.000 4.000

+ Chi phí bảo hiểm (mua
bảo hiểm đối với hàng tồn
kho từng SP)

3.000 2.000 500 500

Chi phí quản lý chung 30.000 15.000 9.000 6.000
Tổng định phí 125.000 59.000 38.000 28.000
Lãi (lỗ) 20.000 16.000 12.000 (8.000)

Vấn đề đặt ra để giải quyết là sản phẩm C bị lỗ 8.000.000đ có nên tiếp tục kinh
doanh hay nên ngừng kinh doanh sản phẩm này.

Trước khi quyết định ngừng kinh doanh hay tiếp tục kinh doanh sản phẩm C, ta lập
bảng so sánh sau:

Chỉ tiêu Tiếp tục kinh doanh Ngừng kinh doanh
Doanh thu 50.000 -
Biến phí 30.000 -
Số dư đảm phí 20.000 -
Định phí
+ Lương 8.000 -
+ Quảng cáo (cho từng
SP)

6.500 -

+ Chi phí phục vụ (toàn
Cty)

1.000 1.000

+ Khấu hao TSCĐ 2.000 2.000
+ Tiền thuê nhà (toàn Cty) 4.000 4.000
+ Chi phí bảo hiểm (mua
bảo hiểm đối với hàng tồn
kho từng SP)

500 -

Chi phí quản lý chung 6.000 6.000
Tổng định phí 28.000 13.000
Lãi (lỗ) (8.000) (13.000)

Chúng ta thấy rằng nếu ngừng kinh doanh sản phẩm C thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ
thêm 5.000 (13.000-8.000) do nếu ngừng kinh doanh sản phẩm C thì có một số
khoản chi phí không thể tránh được (định phí chung), chi phí có thể tránh được là
định phí bộ phận.
Định phí bộ phận (định phí trực tiếp) là những khoản định phí trực tiếp phát sinh
của từng bộ phận sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp như:

- Tiền lương của bộ phận quản lý từng bộ phận;
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- Khấu hao TSCĐ sử dụng riêng từng bộ phận;
- Chi phí quảng cáo từng bộ phận,..
Nếu một bộ phận mất đi thì định phí bộ phận của nó cũng mất đi.

Như vậy, Công ty X nên tiếp tục kinh doanh sản phẩm C khi chưa có phương án
nào hay hơn vì nếu loại bỏ nó thì sẽ làm cho lợi nhuận toàn công ty giảm đi
5.000.
Tuy nhiên, nếu công ty ngừng kinh doanh để sử dụng mặt bằng cho thuê chẳng
hạn thì chúng ta phải xem xét thêm chi phí cơ hội.
Giả sử nếu công ty sử dụng mặt bằng trước đây sản xuất sản phẩm C để cho
thuê với giá thuê là 15.000 thì lúc này công ty nên ngừng kinh doanh sản phẩm
C (vì lúc này công ty sẽ lãi thêm: 15.000- 13.000= 2.000)

2/ Quyết định nên sản xuất hay nên mua ngoài sản phẩm
Công ty X hiện có bộ phận sản xuất phục vụ sản xuất bao bì để bao gói sản
phẩm tiêu thụ, trong kỳ có tài liệu về sản xuất bao bì như sau:
- Chi phí NVLTT: 6đ/sp
- Chi phí NCTT: 4đ/sp
- Chi phí phục vụ sản xuất ở phân xưởng: 1đ/sp
- Lương nhân viên phân xưởng: 3đ/sp
- Khấu hao MMTB: 2đ/sp
- Phân bổ chi phí quản lý chung: 5đ/sp

Tổng chi phí đơn vị: 21đ/sp
Hiện nay hàng tháng công ty sản xuất và sử dụng 10.000 bao bì, có một nhà

cung cấp bên ngoài đề nghị sẽ cung cấp 10.000 bao bì nói trên hàng tháng với giá
19đ/cái với chất lượng đảm bảo và cung cấp lâu dài.
Công ty X có nên ngừng sản xuất bao bì để mua chúng từ bên ngoài hay không?
(nếu chỉ đứng trên góc độ chi phí để xem xét)

Để xem xét vấn đề một cách toàn diện, trước hết ta phải xem xét các nguồn
lực và phương tiện sử dụng qui trình sản xuất chi tiết sản phẩm bao bì có phương
án nào khác hay không? Nếu có thì ngoài việc so sánh với chi phí mua ngoài của
chi tiết X còn phải xét đến chi phí cơ hội của phương án sử dụng đó.

Giả sử không có phương án sử dụng nào khác. Trong trường hợp này, quá
trình phân tích sẽ được tiến hành như sau:

Các chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí quản lý chung phân bổ, tổng cộng là 2
+5 = 7đ sẽ không thay đổi dù bao bì tự sản xuất hay mua ngoài, chúng là thông tin
không thích hợp với quá trình ra quyết định. Ta có bảng tính toán sau:

Chỉ tiêu
Tính cho 1 đơn vị sản

phẩm
Tổng số chi phí

Làm Mua Làm Mua
Chi phí NVL TT 6 60.000
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Chi phí NCTT 4 40.000
Chi phí phân xưởng
sản xuất

1 10.000

Lương nhân viên phân
xưởng

3 30.000

Khấu hao MMTB - -
Chi Phí quản lý chung - -
Chi phí mua 19 190.000
Tổng chi phí tự làm 14 140.000

Nhận xét: Nếu chỉ đứng trên góc độ chi phí để xem xét thì ta không nên mua bao bì
từ nhà cung cấp bên ngoài, bởi vì nếu mua thì hàng tháng công ty sẽ bị thiệt hại là
50.000đ.
3/ Quyết định nên bán hay nên tiếp tục sản xuất.

Loại quyết định này thường xuất hiện ở các doanh nghiệp có qui trình công
nghệ sản xuất phức tạp, sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn sản xuất chế biến
liên tục, vấn đề được đặt ra là nên bán bán thành phẩm ngay tại điểm phân chia hay
tiếp tục sản xuất ra thành phẩm rồi mới bán thì có hiệu quả hơn.

Đối với loại quyết định này ta chỉ cần so sánh giữa doanh thu tăng thêm với
chi phí sản xuất thêm do sản xuất chế biến thêm:

+ Nếu doanh thu tăng thêm lớn hơn chi phí tăng thêm thì tiếp tục sản xuất ra
thành phẩm rồi bán sẽ có hiệu quả hơn;

+ Nếu doanh thu tăng thêm nhỏ hơn chi phí tăng thêm thì nên bán bán thành
phẩm tại điểm phân chia thì có hiệu quả hơn.

Ví dụ: Công ty chế biến thực phẩm đã tập hợp được tài liệu về 3 loại sản
phẩm A’, B’, C’ được chế biến từ 3 bán thành phẩm A,B,C. Chi phí sản xuất kết
hợp phân bổ cho bán thành phẩm A là 80 trđ, bán thành phẩm B là 100trđ, bán
thành phẩm C là 40trđ. Nếu bán ở điểm phân chia thì doanh thu của bán thành
phẩm A, B, C lần lượt là 120, 150, 60trđ. Nếu chế biến ra thành phẩm rồi bán thì
doanh thu của sản phẩm A’, B’, C’ lần lượt là 160, 240, 90trđ. Biết rằng chi phí chế
biến thêm để ra thành phẩm đối với 3 bán thành phẩm trên lần lượt là 50, 60, 10
trđ.

Để biết có nên tiếp tục chế biến rồi bán hay không ta tiến hành tính toán như
sau:
Chỉ tiêu SP A SP B SP C
1. Doanh thu tăng thêm khi chế
biến

40 90 30

2. Chi phí chế biến thêm 50 60 10
3. Lãi (lỗ) tăng thêm do chế biến
thêm

(10) 30 20
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Qua bảng tính toán trên, ta thấy nếu bán thành phẩm A tiếp tục chế biến để
thành thành phẩm A’ thì sẽ bị lỗ thêm 10trđ, do đó nên bán bán thành phẩm A ngay
tại điểm phân chia, đối với hai bán thành phẩm còn lại B và C Công ty nên tiếp tục
sản xuất để tiếp tục mang lại lợi nhuận lần lượt là 30 và 20 trđ.

4/ Quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất kinh doanh bị giới hạn.
Các doanh nghiệp thường phải đứng trước sự lựa chọn để ra quyết định như

thế nào để đạt hiệu quả hoạt động cao nhất trong điều kiện năng lực sản xuất bị giới
hạn, như:

- Trong điều kiện thiết bị sản xuất có giới hạn, với số vốn hoạt động có giới
hạn, nhưng doanh nghiệp lại nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng với đa
dạng về số lượng và chủng loại;

- Trong điều kiện mặt bằng kinh doanh có giới hạn, cửa hàng thương mại
không thể trưng bày tất cả hàng hoá như mong muốn,…
4.1/ Trường hợp chỉ có một điều kiện giới hạn.

Trong trường hợp này doanh nghiệp cần phải tính số dư đảm phí đơn vị và
đặt chúng trong mối quan hệ với điều kiện năng lực có giới hạn đó, vì mục tiêu của
doanh nghiệp là làm sao tận dụng được hết năng lực có giới hạn để đạt được tổng
lợi nhuận cao nhất.

Ví dụ: Tại một Công ty chỉ có tối đa 20.000 giờ máy để sử dụng mỗi năm.
Để sản xuất SP A cần 3 giờ máy, SP B cần 2 giờ máy. Đơn giá bán SP A là 500đ,
SP B là 600đ, biến phí đơn vị SP A là 200đ, SP B là 360đ. Nhu cầu tiêu thụ SP A
và B là như nhau và tận dụng hết công suất của máy mới đủ thỏa mãn nhu cầu đó.
Vậy, trong điều kiện có giới hạn về công suất máy, nhà quản trị nên quyết định loại
sản phẩm nào để đạt hiệu quả cao nhất? Nếu chỉ so sánh số dư đảm phí của 2 sản
phẩm, thì SP A có số dư đảm phí lớn hơn SP B.

SP A SP B
Đơn giá bán  (đồng) 500 600
(-) Biến phí đơn vị 200 360
Số dư đảm phí đơn vị 300 240

Tỷ lệ số dư đảm phí 60% 40%

Nhưng nếu căn cứ trên số dư đảm phí trong mối quan hệ với điều kiện có
giới hạn là số giờ máy, ta có:

SP A SP B
Số dư đảm phí đơn vị 300 240
Số giờ máy sản xuất 1 SP (giờ) 3 2
Số dư đảm phí 1 giờ máy (đ/giờ) 100 120
Tổng số giờ máy 20.000 20.000
Tổng số dư đảm phí 2.000.000 2.400.000
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Vậy, khi xét số dư đảm phí trong mối quan hệ với điều kiện số giờ máy có
giới hạn thì chọn sản xuất sản phẩm B sẽ cho tổng số dư đảm phí cao hơn sản phẩm
A là 400.000đ.
4.2/ Trong trường hợp có nhiều điều kiện giới hạn.

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động có nhiều điều kiện giới hạn như:
số giờ máy hạn chế, vốn hạn chế, mức tiêu thụ hạn chế,… thì để đi đến quyết định
phải sản xuất hay tiêu thụ theo một cơ cấu sản phẩm như thế nào mới đem lại hiệu
quả hoạt động cao nhất, có thể sử dụng phương pháp phương trình tuyến tính để
tìm ra phương án sản xuất tối ưu.

Quá trình thực hiện phương pháp phương trình tuyến tính qua bốn bước dưới
đây:

Bước 1: Xác định hàm mục tiêu và biểu diễn chúng dưới dạng phương trình
đại số;

Bước 2: Xác định các điều kiện giới hạn và biểu diễn chúng thành dạng
phương trình đại số;

Bước 3: Xác định vùng sản xuất tối ưu trên đồ thị, vùng này được giới hạn
bởi các đường biểu diễn của các phương trình điều kiện hạn chế và các trục toạ độ;

Bước 4: Căn cứ trên vùng sản xuất tối ưu với phương trình hàm mục tiêu,
xác định phương trình sản xuất tối ưu.

Ví dụ: Một công ty hiện đang sản xuất hai loại sản phẩm X và Y. Có các tài
liệu như sau:

- Mỗi kỳ sản xuất chỉ sử dụng được tối đa 36 giờ máy và 24 kg nguyên liệu;
- Mức tiêu thụ sản phẩm Y mỗi kỳ tối đa là 3 sản phẩm;
- Tài liệu về sản phẩm X và Y như sau:

SP X SP Y
Số dư đảm phí đơn vị (1.000đ/sp) 8 10
Số giờ máy sản xuất 1 SP (giờ/sp) 6 9
Nguyên liệu sử dụng (kg/sp) 6 3

Công ty phải sản xuất và tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm như thế nào để đạt
lợi nhuận cao nhất? Vận dụng phương pháp phương trình tuyến tính, ta lần lượt
thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định hàm mục tiêu
Mục tiêu ở đây được xác định là lợi nhuận cao nhất, do định phí là thông tin

không thích hợp (dù sản xuất và tiêu thụ theo kết cấu sản phẩm nào thì tổng định
phí cũng không thay đổi), nên để đạt mục tiêu lợi nhuận cao nhất chỉ cần tổng số
dư đảm phí là cao nhất, do đó hàm mục tiêu là:

Z = 8x + 10ymax
Bước 2: Xác định các điều kiện giới hạn và biểu diễn chúng dưới dạng các

phương trình đại số :
- Mỗi kỳ chỉ sử dụng tối đa 36 giờ máy : 6x + 9y ≤36 (1)
- Mỗi kỳ chỉ sử dụng tối đa 24kg nguyên liệu 6x + 3y ≤ 24 (2)
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- Mỗi kỳ mức tiêu thụ tối đa SP Y là y ≤3  (3)
Bước 3 : Xác định vùng sản xuất tối ưu trên đồ thị ;
Vùng sản xuất tối ưu trên đồ thị do các đường biểu diễn của ba phương trình

điều kiện giới hạn và hai trục toạ độ tạo thành như hình vẽ.
Công ty có thể chọn mọi kết cấu sản phẩm để sản xuất nằm trong vùng sản

xuất tối ưu, nhưng chỉ có một điểm (một kết cấu) duy nhất của vùng này là thoả
mãn yêu cầu của hàm mục tiêu.

SP y

2 3 y =3
4

1 5 SP x

Bước 4 : Xác định kết cấu sản phẩm sản xuất tối ưu
Trên đồ thị, vùng sản xuất tối ưu là phần giao điểm trên vùng thỏa mãn từng điều
kiện giới hạn và 2 trục toạ độ. Đó là một ngũ giác có 5 góc, được đánh số thứ tự
theo chiều kim đồng hồ từ góc 1 đến góc 5. Mọi điểm nằm torng cùng sản xuất tối
ưu điều thoả mãn các điều kiện giới hạn. Theo lý thuyết của qui hoạch tuyến tính,
điểm tối ưu là điểm nằm trên góc của vùng sản xuất tối ưu.
Như vậy, để thoả mãn yêu cầu của hàm mục tiêu Z max, ta lần lượt thay thế giá
trị của các góc vào hàm mục tiêu, giá trị nào mang lại kết quả lớn nhất là cơ cấu sản
phẩm cần tìm.
Ta có bảng sau :

Góc
Số lượng SP sản xuất Hàm mục tiêu Z = 8x + 10y
SP X SP Y 8x 10y Z

1 0 0 0 0 0
2 0 3 0 30 30
3 1.5 3 12 30 42
4 3 2 24 20 44
5 4 0 32 0 32

0

3

8

4

6x + 9y = 24

6x + 9y = 36
Vùng sx
tối ưu

4 6
0

3

8

4

6x + 3y = 24

6x + 9y = 36
Vùng sx
tối ưu
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Vậy, kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ là 3 SP X, 2 SP Y sẽ cho tổng số dư
đảm phí cao nhất là 44 ngàn đồng.



CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG GIÁ THÀNH SP GV: TS Trương Văn Khánh

67

CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM

I/ Sự cần thiết phải có thông tin về giá thành đơn vị.
- Nhà quản lý cần số liệu về giá thành sản phẩm bởi vì:

+ Để xác định trị giá hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trên báo cáo tài
chính;
+ Giá thành đơn vị giúp cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch và kiểm
soát các hoạt động;
+ Giá thành đơn vị giúp cho nhà quản lý ra các quyết định trong vấn đề:
 Định giá sản phẩm (gồm định giá bán ra bên ngoài và định giá chuyển

giao trong nội bộ doanh nghiệp);
 Quyết định nên mua hay nên tự sản xuất;
 Quyết định nên tiếp tục sản xuất kinh doanh hay loại bỏ một bộ phận;…

II/ Phương pháp tính giá thành theo công việc.
Phương pháp này áp dụng cho những doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt

hàng của khách hàng.
* Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
Được thực hiện tương tự như kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt

hàng của kế toán tài chính, nhưng có một số điểm khác biệt sau đây:
- Chứng từ sử dụng: Kế toán sử dụng “Phiếu chi phí công việc” như là một

chứng từ chi tiết dùng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Sau khi đơn đặt hàng hoàn thành, kế toán sẽ tổng hợp chi phí NVLTT,

NCTT, CP SXC  trên phiếu chi phí công việc và tính giá thành đơn vị trên phiếu
này, phiếu chi phí công việc được lập khi kế toán nhận được thông báo và lệnh sản
xuất cho đơn đặt hàng đó, mỗi đơn đặt hàng được lập một phiếu, tất cả các phiếu
này sẽ được lưu trữ lại khi sản phẩm đang sản xuất và nó có công dụng như là một
báo cáo chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ.

Ví dụ: Tại một doanh nghiệp có 2 phân xưởng sản xuất: phân xưởng gia
công và phân xưởng lắp ráp. Doanh nghiệp đang nhận sản xuất theo đơn đặt hàng
A, đến đầu tháng 5 vẫn chưa hoàn thành và chi phí sản xuất đã tập hợp theo đơn đặt
hàng A như sau (chi phí dở dang đầu tháng 5).

- Chi phí NVLTT: 250.000.000đ
- Chi phí NCTT: 80.000.000đ
- Chi phí SXC: 40.000.000đ
Trong tháng 5 nhận thêm đơn đặt hàng B, chi phí sản xuất thực tế phát sinh

đã tập hợp được như sau:

Khoản mục Phân xưởng gia công Phân xưởng lắp ráp
Đơn hàng A Đơn hàng B Đơn hàng A Đơn hàng B
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- CP NVL TT 150.000.000 180.000.000 20.000.000 10.000.000
- CP NCTT 60.000.000 90.000.000 40.000.000 20.000.000
- CP SXC 36.000.000 15.000.000

Cuối tháng 5 đã hoàn thành đơn đặt hàng A, đơn đặt hàng B chưa hoàn thành.
Hãy tính giá thành đơn đặt hàng A và xác định chi phí SXDD của đơn hàng B. Biết
chi phí SXC được phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo tỷ lệ với chi phí nhân công
trực tiếp.
Giải:

- Phân bổ chi phí SXC của phân xưởng gia công cho từng đơn đặt hàng:
+ Đơn hàng A: 36.000.000 x 60.000.000 = 14.400.000đ

150.000.000
+ Đơn hàng B: 36.000.000 x 90.000.000 = 21.600.000đ

150.000.000

- Phân bổ chi phí SXC của phân xưởng lắp ráp cho từng đơn đặt hàng:
+ Đơn hàng A: 15.000.000 x 40.000.000 = 10.000.000đ

60.000.000
+ Đơn hàng B: 15.000.000 x 20.000.000 = 5.000.000đ

60.000.000
Giá thành toàn bộ đơn hàng A:
+ CP NVLTT: 250.000.000 + 150.000.000+20.000.000 = 420.000.000
+ CP NCTT: 80.000.000 + 60.000.000+ 40.000.000 = 180.000.000
+ CP SXC: 40.000.000 + 14.400.000 + 10.000.000 = 64.400.000

Tổng cộng: 664.400.000

Chi phí sản xuất dở dang của đơn hàng B cuối tháng 5:
+ CP NVLTT: 180.000.000 + 10.000.000 = 190.000.000
+ CP NCTT: 90.000.000 + 20.000.000 = 110.000.000
+ CP SXC: 21.600.000 + 5.000.000 = 26.600.000

Tổng cộng: 326.600.000

II/ Phương pháp tính giá thành theo qui trình sản xuất
Phương pháp này được áp dụng ở các doanh nghiệp có qui trình công nghệ

sản xuất phức tạp, sản phẩm sản xuất phải qua nhiều công đoạn chế biến liên tục,
kế tiếp nhau. Vì vậy, phương pháp tính giá thành này có đối tượng tập hợp chi phí
sản xuất, đối tượng tính giá thành, phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành tương tự như phương pháp tính giá thành phân bước kết chuyển tuần
tự như trong kế toán tài chính. Tuy nhiên, có một số điểm khác cần lưu ý:

* Đối với chi phí sản xuất chung: Nếu qui trình sản xuất và khối lượng sản
xuất ổn định từ kỳ này sang kỳ khác và chi phí SXC phát sinh đều đặn giữa các kỳ
thì toàn bộ chi phí SXC sẽ được kết chuyển hết sang chi phí dở dang trong kỳ.
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Nhưng nếu khối lượng sản phẩm sản xuất không ổn định giữa các kỳ và chi phí
SXC có biến động lớn giữa các kỳ thì có thể phân bổ chi phí SXC tương tự như đối
với phương pháp tính giá thành theo công việc.

- Cách xác định sản lượng tương đương và giá thành đơn vị.
Sản lượng tương đương là sản lượng đáng lẻ được sản xuất ra trong kỳ nếu

tất cả kết quả sản xuất đạt được của các phân xưởng đều là sản phẩm hoàn thành.

Có hai phương pháp xác định sản lượng tương đương:

1/ Phương pháp trung bình trọng (trung bình cộng)
Sản lượng tương đương = Khối lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ + Khối

lượng SPDD cuối kỳ qui đổi về SP hoàn thành tương đương.

* Cách xác định này đơn giản, dễ làm do không phải quan tâm đến khối
lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là
không phân định rõ kết quả sản xuất của kỳ trước và kỳ này và từ đó giá thành đơn
vị tính được cũng sẽ thiếu tính chính xác.

Giá thành đơn vị = (CP SXDD ĐK+ CPSX phát sinh trong kỳ)/Sản lượng
tương đương.

2/ Phương pháp FIFO
- Sản lượng tương đương = Khối lượng công việc hoàn thành SPDD đầu kỳ + Khối
lượng SP bắt đầu đưa vào SX trong kỳ và hoàn thành trong kỳ + Khối lượng SPDD
cuối kỳ qui đổi về khối lượng SP hoàn thành tương đương.
- Giá thành đơn vị = CP SXPS trong kỳ/Sản lượng tương đương (FIFO)

* Phương pháp FIFO khắc phục nhược điểm của phương pháp trung bình
trọng là chi phí giai đoạn nào tính hết trong giai đoạn đó.

Ví dụ: Tại một công ty sản xuất sản phẩm X phải trải qua hai phân xưởng
sản xuất PX1 và PX2, tài liệu được cho dưới đây được thực hiện ở phân xưởng 1:

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ % hoàn thành
CP NVLTT CPNCTT CP SXC

- Tồn kho SPDD đầu kỳ 10.000 100% 70% 70%
- KL SP bắt đầu đưa vào
SX trong kỳ

150.000

- KL SP hoàn thành trong
kỳ và chuyển sang PX2

140.000

- Tồn kho SPDD cuối kỳ 20.000 60% 25% 25%
Hãy xác định sản lương tương đương theo phương pháp trung bình trọng và

phương pháp FIFO.



CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG GIÁ THÀNH SP GV: TS Trương Văn Khánh

70

Giải
Sản lượng tương đương tính theo phương pháp trung bình trọng.

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ % hoàn thành
CP NVLTT CPNCTT CP SXC

- KL SP hoàn thành trong
kỳ

140.000 140.000 140.000 140.000

- KL SPDD cuối kỳ
+ CP NVLTT 12.000 12.000
+ CP NCTT 5.000 5.000
+ CP SXC 5.000 5.000
Cộng 152.000 145.000 145.000

Sản lượng tương đương tính theo phương pháp FIFO.

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ % hoàn thành
CP NVLTT CPNCTT CP SXC

- KL SPDD đầu kỳ
+ CP NVLTT 0
+ CP NCTT 3.000
+ CP SXC 3.000
- KL SP bắt đầu đưa vào
SX và hoàn thành trong
kỳ

130.000 130.000 130.000 130.000

- KL SPDD cuối kỳ
+ CP NVLTT 12.000 12.000
+ CP NCTT 5.000 5.000
+ CP SXC 5.000 5.000
Cộng 142.000 138.000 138.000

3/ Lập báo cáo sản xuất
Trong phương pháp tính giá thành theo qui trình sản xuất, việc tập hợp chi

phí xác định sản lượng tương đương và tính giá thành đơn vị được thực hiện trên
các báo cáo sản xuất. Báo cáo sản xuất có công dụng như một phiếu tính giá thành
đồng thời giúp cho nhà quản trị thực hiện việc kiểm soát chi phí; tương ứng với hai
cách tính sản lượng tương đương ta có hai cách lập báo cáo sản xuất như sau:

Ví dụ: Công ty C có hai phân xưởng sản xuất: PX1 và PX2, NVL được bỏ
vào từ đầu qui trình sản xuất ở PX1. Có tài liệu về chi phí sản xuất phát sinh tại
PX1 trong kỳ như sau:

1. CP SX phát sinh trong kỳ:
+ CP NVL TT: 63.000
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+ CP NCTT: 88.000
+ CP SXC: 132.000

2. Số lượng SPDD đầu kỳ: 20.000 SP, mức độ hoàn thành 30% tính cho chi
phí chuyển đổi NCTT và SXC.

3. Chi phí tồn kho đầu kỳ:
+ CP NVL TT: 8.000
+ CP NCTT: 3.600
+ CP SXC: 5.400

4. Khối lượng sản phẩm bắt đầu đưa vào SX trong kỳ: 180.000 SP
5. Khối lượng SP hoàn tất và chuyển sang PX2 trong kỳ: 170.000 SP
6. Số lượng SPDD cuối kỳ: 30.000 SP mức độ hoàn thành 40% tính cho chi

phí chuyển đổi NCTT và SXC

Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp trung bình trọng.

Chỉ tiêu Tổng số Sản lượng tương đương
CP NVLTT CPNCTT CP SXC

A. Phần kê khối lượng và xác
định sản lượng tương đương
1. Khối lượng chuyển đến
- Khối lượng dở dang đầu kỳ 20.000
- KL SP đưa vào SX trong kỳ 180.000
Cộng KL chuyển đến 200.000
2. KL chuyển đi
- KL SP hoàn thành và chuyển đi 170.000 170.000 170.000 170.000
- KL SPDD cuối kỳ 30.000 30.000 12.000 12.000
Cộng KL chuyển đi 200.000 200.000 182.000 182.000
B. Tổng hợp CP và xác định Z
đơn vị
- CP SPDD đầu kỳ 17.000 8.000 3.600 5.400
- CP SX phát sinh trong kỳ 283.000 63.000 88.000 132.000
Cộng chi phí 300.000 71.000 91.600 137.400
- Sản lương tương đương 200.000 182.000 182.000
- Z đơn vị 1,613 0,355 0,503 0,755
C. Cân đối chi phí
1. CP chuyển đến
- CP DD đầu kỳ 17.000
- CP SX phát sinh trong kỳ 283.000
Cộng chi phí chuyển đến 300.000
2. CP chuyển đi
- CP của SP hoàn tất chuyển PX2:
170.000 x 1,613

274.214

- CP SPDD cuối kỳ 25.746
+ CP NVLTT: 30.000x0,355 10.650 10.650

+ CP NCTT: 30.000x40% x 0,503 6.036 6.036
+ CP SXC: 30.000x405 x0,755 9.060 9.060
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Cộng CP chuyển đi 300.000

Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp FIFO.

Chỉ tiêu Tổng số Sản lượng tương đương
CP NVLTT CPNCTT CP SXC

A. Phần kê khối lượng và xác
định sản lượng tương đương
1. Khối lượng SPDD chuyển đến
- Khối lượng dở dang đầu kỳ 20.000
- KL SP đưa vào SX trong kỳ 180.000
Cộng KL chuyển đến 200.000
2. KL chuyển đi
- KL SP hoàn tất SPDD đầu kỳ 20.000 0 14.000 14.000
- KL SP đưa vào SX và hoàn thành
trong kỳ

150.000 150.000 150.000 150.000

- KL tương đương SPDD cuối kỳ 30.000 30.000 12.000 12.000
Cộng KL chuyển đi 200.000 180.000 176.000 176.000
B. Tổng hợp CP và xác định Z
đơn vị
- CP SX phát sinh trong kỳ 283.000 63.000 88.000 132.000
- Sản lượng tương đương 180.000 176.000 176.000
- Z đơn vị 1,6 0,35 0,5 0,75
C. Cân đối chi phí
1. CP chuyển đến
- CP DD đầu kỳ 17.000
- CP SX phát sinh trong kỳ 283.000
Cộng chi phí chuyển đến 300.000
2. CP chuyển đi
- CP SPDD đầu kỳ 17.000
- CP hoàn tất SPDD đầu kỳ
+ CP NCTT: 20.000x70%x0,5 7.000
+ CP SXC: 20.000x70%x0,75 10.500
Cộng 34.500
- CP của SP đưa vào SX và hoàn
thành trong kỳ: 150.000x1,6

240.000

- CP SPDD cuối kỳ 25.500
+ CP NVLTT: 30.000x0,35 10.500 10.500

+ CP NCTT: 30.000x40% x 0,5 6.000 6.000
+ CP SXC: 30.000x405 x0,75 9.000 9.000
Cộng CP chuyển đi 300.000
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